186. RAU MÙI TÀU

Còn gọi là Mùi tàu, Ngò gai, Ngò tàu - Eryngium foetidum L., thuộc họ Hoa tán - Apiaceae
Mô tả: Cây thảo mọc hằng năm, nhẵn, có thân đơn độc, phân nhánh ở ngọn, cao 15-50cm. Lá ở gốc hình hoa thị, mỏng, thuôn- mũi mác, thon hẹp lại ở gốc, mép có răng cưa, với răng hơi có gai. Lá ở thân có răng nhiều hơn, các lá ở trên xẻ 3-7 thùy ở đầu và có gai nhiều. Hoa thành đầu hình trứng hay hình trụ, có bao chung gồm 5-7 lá bắc hình mũi mác hẹp, mỗi bên có 1-2 răng và 1 gai ở đầu. Quả gần hình cầu, hơi dẹt, đường kính 2mm.

Bộ phận dùng: Toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang phổ biến nơi ẩm mát vùng đồi núi và được trồng ở nhiều nơi làm gia vị.

Trồng bằng hạt vào mùa xuân. Để dùng làm thuốc, có thể thu hái toàn cây quanh năm, thường dùng tươi, hoặc phơi khô trong mát để dùng dần.

Hoạt chất và tác dụng: Toàn cây có tinh dầu trong đó thành phần chính là 2-dodecenal, 2, 3, 6- trimethylbenzaldehyd và dedecanal.

Rễ chứa saponin.

Rau mùi tàu có vị hơi đắng, cay, tính ấm, có mùi thơm, có tác dụng sơ phong thanh nhiệt, kiện tỳ, hành khí, tiêu thũng, giảm đau.
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Công dụng và cách dùng: Rau mùi tàu là cây rau gia vị quen thuộc của nhân dân ta, thường dùng ăn sống hoặc nấu chín. Cây có mùi như rau mùi hay ngò. Cũng được dùng làm thuốc chữa sốt, cảm mạo, đầy bụng, ăn uống kém tiêu. Phụ nữ thường dùng phối hợp với bồ kết để gội dầu cho thơm tóc. 

Ở Malaixia người ta dùng rễ rau mùi tàu phối hợp với rễ cam thảo đất làm thuốc lợi tiêu hóa.

Mỗi ngày 10-20g toàn cây hãm uống hay sắc uống, chia làm nhiều lần. Để chữa sốt, cảm mạo, có thể phối hợp với các loại cây có tinh dầu như Lức, Ngải cứu, Gừng.

Bài thuốc chữa cảm mạo, ăn uống không tiêu: Mùi tàu khô 10g, Cam thảo đất 6g, nước 300ml, đun sôi. Giữ sôi trong 15 phút. Chia 3 lần uống trong ngày. Uống lúc nóng.

187. RAU MUOÁNG

Rau muống - Ipomoea aquatica Forssk., thuộc họ Khoai lang - Convolvulaceae

Mô tả: Cây thảo, sống trong các ao hồ, ruộng nước, những nơi đất ẩm, mọc bò, bén rễ ở các mấu.  Thân hình trụ, rỗng giữa, có nhiều
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đốt. Lá mọc so le, hình mũi tên, dài 7-9cm, rộng 3,5-7cm, có hai tai nhỏ ở gốc choãi ra. Hoa xếp 1-2 cái ở nách lá, màu trắng hoặc tím nhạt. Tràng hoa hình phễu. Quả nang hình cầu.

Bộ phận dùng: Toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Loài cổ nhiệt đới, được trồng khắp nơi làm rau ăn. 

Có loại rau muống trắng được trồng bằng hạt và loại rau muống được trồng bằng đoạn thân hay ngọn cây. Thuộc nhóm sau này cũng có giống rau muống trắng, giống màu xanh và giống màu tía, đều ra hoa nhưng không có hạt.

Rau muống được trồng phổ biến nên có thể thu hái quanh năm.

Hoạt chất và tác dụng: Rau muống chứa các thành phần dinh dượng như protein, lipid, glucid và các chất khoáng, các vitamin (-caroten và vitamin C. Trong  rau muống có các chất N-trans và N-cis feruloyltyramin. Do hoạt chất này, cao rau muống ức chế sinh tổng hơp leucotrien và prostaglandin; cao rau muống cũng có tác dụng chống tăng đường máu.

Rau muống có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, cầm máu.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa ngộ độc thức ăn, ngộ độc lá ngón, thạch tín, nấm độc, ngộ thuốc độc, tiểu tiện bất lợi, đái ra máu, chảy máu cam, ho ra máu, trĩ xuất huyết, dạ dày xuất huyết, lỵ ra máu. Còn dùng chữa phong thũng, đàn bà đẻ khó, huyết vận, mày đay, phong lở ngứa và rắn trun cắn. Có nơi dùng trị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và trĩ.

Có thể sắc uống, chiết dịch dùng tươi; dùng ngoài giã nát đắp.

188. RAU MƯƠNG
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Còn gọi là Rau mương thon, Rau lục - Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell, thuộc họ Rau dừa nước - Onagraceae
Mô tả: Cây thảo sống một năm, cao 0,40-0,60m, phân cành nhiều. Thân và cành có 4 góc lồi. Lá hình mũi mác dài, gân phụ 7-8 đôi. Hoa nhỏ, mọc đơn độc ở nách lá, không cuống, màu trắng. Mỗi hoa có 2 lá bắc con hình vẩy. Đài có ống hình trụ, 4 thùy. Tràng có 4 cánh hoa. Nhị 8, có bao phấn hình mắt chim. Bầu hình trụ, không cuống. Quả hình trụ, nhẵn, hơi phình ra ở đỉnh, chứa nhiều hạt, các hạt này ẩn sâu và chỉ xếp 1 dãy trong 3/4 dưới, rời nhau và xếp nhiều dãy ở phần trên.

Bộ phận dùng: Rễ và toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Cây ưa ẩm thường mọc ven các ngòi nước, các bờ đê, bờ uộng, ruộng cạn dần. Thường mọc dựa bờ nước. Thu hái cả cây và rễ vào mùa khô, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô để dùng.

Hoạt chất và tác dụng: Trong lá có một chất đắng; còn có flavonoid.

Rau mương có vị ngọt, nhạt, hơi sít, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trừ thấp, tiêu thũng, chỉ tả lỵ, tiêu sưng.

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng trị cảm mạo, phát sốt, viêm hầu họng, viêm miệng lưỡi. Cũng dùng trị viêm ruột, ỉa chảy (nhất là bệnh ỉa chảy xanh của trẻ con) bệnh spru (ỉa chảy vùng nhiệt đới), kiết lỵ và dùng ngoài trị mụn nhọt.

Ngày dùng 10-20g cây khô sắc uống. Nếu viêm miệng lưỡi, dùng cây khô sắc nước súc miệng. Dùng ngoài thì lấy cành lá tươi giã nát đắp. Rau mương có thể dùng nấu canh ăn được.

189. RAU NGÓT
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Còn gọi là Bồ ngót, Bù ngót - Sauropus androgynus (L.) Merr., thuộc họ Thầu dầu - Euphorbiaceae
Mô tả: Cây nhỏ, có thể cao đến 1,50m hay hơn, phân cành nhiều. Lá mọc so le, dài tới 6cm, rộng tới 3cm, có cuống ngắn, với 2 lá kèm nhỏ. Phiến lá nguyên, hình trứng dài hoặc bầu dục, có mép nguyên. Hoa đơn tính mọc thành xim đơm ở nách lá. Hoa cái ở trên, hoa đực ở dưới. Quả nang hình cầu, màu trắng. Hạt có vân nhỏ.

Bộ phận dùng: Lá và rễ tươi.

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng ở nhiều nơi trong nước. Nhân dân thường lấy lá nấu canh.

 Khi dùng làm thuốc, thường chọn những cây đã sống từ 2 năm trở lên. Hái lá tươi và dùng ngay. Rễ thu hái quanh năm.

Hoạt chất và tác dụng: Thành phần dinh dưỡng của rau ngót, tính theo g%: nước 86,4, protein toàn phần 5,6, glucid 3,4 và theo mg%: Na 25, K 457, Ca 169, P 64,5, Fe 2,7, (-caroten 6650, vitamin B1 0,07 và vitamin C 185,0. Trong rau ngót, có nhiều acid amin cần thiết.

Lá rau ngót có vị ngọt bùi, tính mát, có tác dụng điều hòa nội tạng, bổ ích cho cơ thể, tăng cường chức năng tiêu hóa và bài tiết. Rễ có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, hoạt huyết.

Công dụng và cách dùng: Lá dùng chữa ban sởi, ho, viêm phổi, sốt cao, bí tiểu, tiêu độc.

Rễ được sử dụng làm thuốc lợi tiểu, thông huyết, kích thích tử cung co bóp… Nhân dân thường dùng Rau ngót chữa sót nhau và chữa tưa lưỡi.

Ngày dùng 20-40g lá tươi sắc uống hoặc rễ tươi giã uống. Lá hoặc rễ tươi giã uống. Lá hoặc rễ tươi (40g) giã nhỏ, thêm nước và vắt lấy 100ml chia làm 2 lần uống, mỗi lần cách nhau 10 phút hoặc dùng lá tươi giã đắp trên hai gan bàn chân chữa sót nhau. Lá tươi (5-10g) giã nhỏ vắt lấy nước rơ miệng cho trẻ em chữa tưa lưỡi, còn dùng ngậm chữa hóc xương. Lá giã ra lấy nước uống bã đắp trị rắn cắn.

190. RAU OM

Còn gọi là Rau ngổ thơm, Ngò om - Limnophila chinensis (Osbeck) Merr. subsp. aromatica (Lam.) Yamaz., thuộc họ Hoa mõm sói - Scrophulariaceae

Mô tả: Cây thảo, mập, giòn, rỗng ruột, có nhiều lông. Rễ ở các mắt bên dưới. Lá đơn, không cuống, có lông, mọc đối hoặc mọc vòng
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3-5 lá, mép lá hơi có răng cưa thưa, mặt dưới lá có nhiều đốm tuyến màu xanh. Hoa thường mọc đơn độc ở nách lá, không đều, nằm trên một cuống dài 1,5cm. Đài hình chuông, chia thành 5 răng, dài 4-5mm. Tràng dài gấp đôi đài, chia 2 môi, cánh hoa màu tím nhạt, gần như bằng nhau. Nhị 4, có chỉ nhị ngắn. Nhụy có vòi nhẵn, đầu nhụy chẻ đôi. Quả nang hình trứng, không lông, nằm trong đài, chứa nhiều hạt nhỏ. Toàn cây có mùi thơm.

Bộ phận dùng: Toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Cây sống ở nước (ao, rạch, mương) và cũng được trồng làm gia vị ở nhiều nơi. Để dùng làm thuốc, dùng cây đã mọc hoặc trồng được 1 năm trở lên, đem về rửa sạch, phơi khô để dùng.

Hoạt chất và tác dụng: Hợp chất chủ yếu của rau om là tinh dầu, flavonoid, tanin. 

Rau om có vị cay, hơi chát, tính mát, mùi thơm, có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khái, giải độc, tiêu thũng.

Rau om có tác dụng dãn cơ phủ tạng như ruột, thận, do đó làm mất các cơn đau bụng. Nó còn làm dãn mạch, tăng lọc ở cầu thận, tăng lượng nước tiểu, tạo thuận lợi cho việc tống viên sỏi ra ngoài. 

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị cảm, ho gà, sỏi thận, đái ra máu, rắn độc cắn, đinh nhọt, viêm mủ da, nhiễm trùng ecpet mảng tròn, ngứa sần.

Thường dùng 20-30g cây tươi giã ra, thêm nước uống hoặc dùng cây khô với liều ít hơn sắc nước uống. Hội Đông y Cần Thơ đã dùng nó trong chế phẩm Hoàn sạn thận để chữa sỏi thận có kết quả rất tốt. Để trị rắn cắn, đem sao vàng 20-40g sắc uống; dùng ngoài lấy cây tươi giã nát, hòa nước rửa sạch vết thương 3-4 lần và đem bã đắp vào chỗ bị cắn. Cũng có thể dùng dịch cây đắp lên da làm tan độc.

191. RAU RAÊM
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Rau răm - Polygonum odoratum Lour., thuộc họ Rau răm - Polygonaceae
Mô tả: Cây thảo mọc hằng năm, có tuyến nhiều hay ít. Thân mọc trườn ở gốc và đâm rễ ở các mấu, rồi dựng đứng lên và cao tới 30-35cm. Lá mọc so le, hình bầu dục mũi mác, nhọn hay tù ở đầu, cuống rất ngắn, mép lá và gân chính phủ những lông nhọn khá dài; bẹ chìa ngắn, ôm lấy thân, có nhiều gân song song mà phần lớn kéo dài ra thành những sợi dài. Hoa họp thành bông dài, hẹp, mảnh, đơn hay xếp từng đôi hay thành chùm ít phân nhánh. Quả nhỏ, có 3 cạnh, nhọn hai đầu, nhẵn và bóng.

Bộ phận dùng: Cành và lá.

Nơi sống và thu hái: Cây trồng ở khắp nơi của nước ta chủ yếu làm gia vị. Cây thường ưa chỗ ẩm mát. Cành lá có thể thu hái quanh năm để làm thuốc. Thường dùng tươi.

Hoạt chất và tác dụng: Toàn cây, nhất là lá có tinh dầu màu vàng rơm nhạt, mùi thơm mát dễ chịu. Hoạt chất khác chưa rõ.

Rau răm có vị cay nồng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng tán hàn, tiêu thực, sát trùng.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lạnh, đầy hơi đau bụng, kém ăn, gân co (chuột rút), ỉa chảy và chữa rắn cắn. Còn dùng chữa sốt, làm thuốc lợi tiểu và chống nôn. Có người còn dùng chữa bệnh ngoài da (hắc lào, sâu quảng).

Ngày dùng 20-30g dùng tươi hay sắc uống. Để chữa rắn cắn, giã nát khoảng 20g ngọn cành lá, vắt lấy nước lọc uống và lấy bã đắp lên vết cắn. Thường trong vòng 15 phút sau đỡ đau và sau 3 giờ hết sưng tấy. Dùng ngoài, giã nát, thêm rượu bôi vào nơi hắc lào, chốc lở đã rửa sạch.

Có người cho rằng rau răm làm dịu dục tình, cho nên các người đi xa, thường dùng để giảm những cơn bốc dục. Phụ nữ đang hành kinh, nếu dùng rau răm giã nát lấy nước uống có thể làm bế kinh. 

Người đang có thai nếu dùng rau răm với liều cao (trên 20g) giã, vắt nước cốt uống có thể gây sẩy thai. Trong trường hợp này, sau khi sạch kinh, uống tiếp 30g (1 nắm) lá chanh non giã nát, hòa nước chín uống để bổ huyết và ngừa tác hại của rau răm.

192. RAU SAM

Còn gọi là Mã xỉ hiện - Portulaca oleracea L., thuộc họ Rau sam - Portulacaceae.

Mô tả: Cây thảo, mọc bò, thân mập màu đỏ tím nhạt. Lá dày, bóng, hình bầu dục, không cuống, giống hình răng con ngựa, nên có 
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tên như trên. Hoa màu vàng, mọc ở đầu cành và ngọn thân. Quả nang, hình cầu, mở bằng một nắp (quả hộp) chứa nhiều hạt màu đen bóng.

Bộ phận dùng: Phần cây trên mặt đất.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở những nơi ẩm mát. Thu hái toàn cây vào mùa hạ, mùa thu; thường dùng tươi.

Hoạt chất và tác dụng: Trong cây có glycosid, saponin, chất nhựa, acid hữu cơ, các muối kalium, các vitamin A, B1, B2, C, PP và men urease… 

Cây có vị chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, tán huyết, sát trùng, hoạt trường.

Rau sam làm co mạch, ức chế vi trùng lỵ, thương hàn, vi trùng gây bệnh ngoài da và bệnh ho lao.

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng chữa huyết nhiệt, đái ra máu, ho ra máu, ung nhọt, lở ngứa, đại tiện táo bón, kiết lỵ ra máu, ho gà, đơn độc. Còn dùng trị giun kim, giun đũa.

Cả cây sắc uống trị lỵ trực trùng. Dùng riêng hoặc phối hợp với cỏ sữa lá nhỏ. Nếu đi cầu ra máu thì thêm cỏ nhọ nồi và rau má (tỷ lệ 1/5). Cũng dùng chữa ho, ho lâu ngày. Nước sắc cây dùng uống trong, lá giã đắp chữa mụn nhọt, sưng đau, chữa trĩ và đinh râu (phối hợp với lá cỏ xước). Lá giã nát, thêm nước, uống vào buổi sáng để tẩy giun. Liều dùng hằng ngày 50-100g; dùng ngoài không kể liều lượng. 

Có người còn dùng rau sam nấu với thịt lươn làm thuốc trị các bệnh ngoài da, tê thấp, gầy còm, đau xương, thiếu máu, khô da, đau lưng, sốt rét kinh niên, khát nước, đau bụng lâu năm.

193. RAÙY GAI
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Còn gọi là Mớp gai, Chóc gai, Sơn thục gai - Lasia spinosa (L.) Thw., thuộc họ Ráy - Araceae
Mô tả: Cây thảo có thân rễ và cuống lá đều có gai. Lá to, hình mũi tên, sau xẻ lông chim, có khi đa dạng; cuống lá có bẹ. Cụm hoa không phân nhánh, có mo dài bao bọc, phần gốc mở ra còn phần trên khép kín. Trục hoa hình trụ, ngắn hơn mo nhiều. Hoa nhiều, tất cả đều lưỡng tính; bao hoa gồm 4-6 mảnh; bộ nhị gồm 4-6 nhị, có chỉ nhị ngắn; bầu 1 ô, chứa 1 noãn treo. Quả mọng, hình trứng vuông, có gai ngắn rậm ở đỉnh. Hạt dẹp. 

Bộ phận dùng: Thân rễ (quen gọi là củ).

Nơi sống và thu hái: Cây mọc dại ở các mương nước, chỗ có nước đọng nhưng không sâu, nhiều bùn, thường tập hợp thành đám.

Thu hái thân rễ vào mùa thu, phơi khô; khi dùng ngâm nước phèn và gừng, sau đó đồ mềm, thái mỏng, sao vàng.

Hoạt chất và tác dụng: Thân cây có saponin triterpen. Củ có nhiều tinh bột.

Ráy gai có vị đắng, cay, tính mát, có ít độc, có tác dụng tiêu viêm, giải độc, thanh nhiệt trừ thấp, lợi niệu tiêu thũng.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa phù thũng, đau nhức các khớp xương từ đầu gối xuống bàn chân, đau nhức lưng, đau nhức đầu, táo bón, ngứa lở ngoài da. Cũng dùng chữa ho và đau họng. Có nơi còn dùng chữa bệnh xơ gan cổ trướng. Ngày dùng 4-12g dạng thuốc sắc. 

Lá non cũng thường được dùng ăn.

194. RÂU MÈO

Còn gọi là cây Bông bạc - Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr., thuộc hoa Hoa môi - Lamiaceae
Mô tả: Cây thảo sống lâu năm, cao khoảng 0,5-1m. Thân vuông, thường có màu nâu tím. Lá mọc đối, có cuống ngắn, đầu nhọn, mép khía răng to. Cụm hoa là chùm xim co ở ngọn thân và ở đầu cành. Hoa màu trắng sau ngả sang màu xanh tím. Nhị và nhụy mọc thò ra ngoài nom như râu mèo. Bao phấn và đầu nhụy màu tím. Quả bế tư.

Bộ phận dùng: Lá và phần cây trên mặt đất.
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Nơi sống và thu hái: Cây thường được trồng nhiều ở các tỉnh vùng đồng bằng và vùng núi. Trồng bằng hạt. Chịu ngập tốt. Khi dùng làm thuốc cắt cả cây, trừ rễ, nhất là lá, thu hái khi cây chưa có hoa, đem phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Cây chứa một glycosid đắng (orthosiphonin), tinh dầu, chất béo, tanin, đường và một tỷ lệ khá cao muối vô cơ, trong đó chủ yếu là muối kalium.

Râu mèo có vị ngọt, nhạt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu viêm, trừ thấp.

Công dụng và cách dùng: Râu mèo được dùng trị viêm thận cấp và mạn, viêm bàng quang, sỏi đường niệu. Nó được chỉ định dùng mỗi khi ta cần làm tăng lượng nước tiểu và thúc đẩy sự bài tiết urê, các chlorua và acid uric. Nó cũng đồng thời được khuyên dùng đối với người bệnh mắc các chứng rối loạn đường tiêu hóa, bệnh thấp khớp, đau lưng, đau nhức khớp xương. Còn dùng chữa xung huyết gan và bệnh đường mật. Hiệu quả của vị thuốc là do tác dụng kết hợp của glycosid với các muối kiềm, các chất giống như tanin của dầu thơm và của một saponin. 

Nước sắc, hãm hoặc cao lõng Râu mèo làm thuốc thông tiểu, trong các bệnh sỏi thận, sỏi túi mật, sốt ban, cúm, tê thấp, phù viêm gan vàng da, viêm mũi nặng. Ngày dùng 8-12g pha với 1/2 lít nước đun sôi hay hãm uống chia làm 2 lần trong ngày, trước khi ăn cơm 15-20 phút, uống nóng. Liên tiếp trong 8 ngày, lại nghỉ 2-4 ngày. Hoặc dùng 2-5g cao lỏng.

Người ta cũng chế biến nó gần giống như chè xanh, vừa vò vừa sao cho đến khi xoắn lại và có mùi thơm. Làm như vậy, sẽ có mùi thơm ngon hơn khi chi được sấy khô đơn giản. Mùi của nó giống như chè uống, có vị đắng nhẹ.

195. RẺ QUẠT

Còn gọi là Xạ can - Belamcanda chinensis (L.) DC., thuộc họ La dơn - Iridaceae

Mô tả: Cây thảo sống dai. Thân rễ mọc bò. Thân nhỏ, mang lá mọc thẳng đứng, dài tới 1m. Lá hình ngọn giáo dài, hơi có bẹ, mọc
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(lá xếp 2 dãy), gân lá song song. Cụm hoa có cuống dài 20-40cm. Hoa có cuống; bao hoa 6cm, màu vàng cam, điểm đốm tía. Quả nang hình trứng, chứa nhiều hạt nhỏ hình cầu, màu xanh đen, bóng.
Bộ phận dùng: Thân rễ (thường gọi là củ), có đốt ngắn màu vàng nhạt hoặc vàng nâu, ruột trắng, thớ cứng.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi làm cảnh và lấy thân rễ làm thuốc. Trồng bằng nhánh của thân rễ vào mùa xuân. Thu hái vào mùa thu. Dùng tươi (rửa sạch, giã với ít muối) hoặc rửa sạch phơi khô hay sấy khô, khi dùng ngâm nước vo gạo 1-2 ngày cho mềm, thái mỏng, phơi khô dùng dần.

Hoạt chất và tác dụng: Trong thân rễ có glucosid là belamcandin, shekanin, tectoridin, iridin và irisflorentin.

Rẻ quạt có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tán kết tiêu viêm, chỉ khái hóa đàm. Thân rễ và lá đều nhuận tràng, lợi tiêu hóa.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị viêm họng sưng đau, ho nhiều đờm rãi, kết đờm hạch, sang độc sưng đau, trong tai đau nhức. Còn dùng chữa sốt, đại tiện không thông, sưng vù, tắc tia sữa, đau bụng khi thấy kinh, khử lọc máu. Cũng còn dùng chữa vết thương rắn cắn, đắp vết thương, trị đau răng.

Ngày dùng 3-6g dạng thuốc sắc hoặc bột, làm viên ngậm uống hoặc dùng giã tươi với một ít muối, vắt lấy nước ngậm nuốt dần, bã đắp ngoài (10-20g).

Để chữa ho, viêm họng, có thể phối hợp với rễ Mạch môn, Húng chanh, hoa Đu đủ đực (giã nhỏ, hấp cơm) hoặc rễ Cam thảo đất, rễ Đậu săng (giã ngậm).

196. RIỀNG
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Còn gọi là Riềng ấm, Cao lương khương - Alpinia officinarum Hance, thuộc họ Gừng - Zingiberaceae
Mô tả: Cây thảo cao 1-1,5m. Thân rễ mọc bò ngang, chia thành nhiều đốt không đều nhau, màu đỏ nâu, phủ nhiều vẩy. Lá không cuống, có bẹ hình mác, mọc thành hai dãy. Hoa màu trắng, mọc thành chùm thưa ở ngọn, cánh môi to, có vân đỏ. Quả hình cầu, có lông. Hạt có áo hạt.

Bộ phận dùng: Thân rễ và quả.

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng ở nhiều nơi lấy thân rễ làm gia vị và làm thuốc. Trồng bằng đoạn thân rễ vào mùa xuân. Trồng một năm thì được thu hoạch. Thu hái quanh năm. Đào về rửa sạch, cắt bỏ lá và rễ con, cắt thành từng đoạn 4-6cm, phơi khô hoặc đồ qua rồi mới phơi.

Hoạt chất và tác dụng: Thân rễ chứa tinh dầu mà thành phần chủ yếu là cineol và metylcinnamat. Còn có chất dầu vị cay là galangol và các dẫn chất của flavon ở dạng tinh thể là: galangin, alpinin và kaempferin. 

Riềng có vị cay thơm, tính ấm, có tác dụng ôn trung, tán hàn, tiêu thực, chỉ thống.

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng làm thuốc kích thích tiêu hóa, chữa đầy bụng, vùng dạ dày lạnh đau, thổ tả hàn, tay chân giá lạnh, ợ hơi nôn ọe hoặc sớm ăn tối nôn hoặc tối ăn sáng nôn (phiên vị), ỉa vặt, sốt rét có báng.

Thân rễ hoặc quả tán bột hoặc sắc uống. Ngày dùng 3-6g. Có thể phối hợp với vị thuốc khác. Nếu sắc 8g Riềng và một quả Táo lấy độ 100ml chia 2-3 lần uống trong ngày chữa đau bụng nôn mửa.

Riềng tẩm dầu vừng sao (40g), gừng khô nướng (40g) tán nhỏ, hòa mật lợn làm hoàn thành viên bằng hạt ngô uống chữa sốt, sốt rét, kém ăn. Ngày dùng 15-20 viên. 

Riềng tươi thái miếng mỏng nhai chữa sâu răng. Riềng giã nát ngâm rượu hoặc giấm bôi chữa lang ben.

197. SA NHÂN
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Còn gọi là Mè tré bà, Dương xuân sa - Amomum villosum Lour., thuộc họ Gừng - Zingiberaceae
Mô tả: Cây thảo, có thân rễ bò ngang; thân khí sinh cao 1-2m. Lá mọc so le, xếp 2 dãy, có bẹ dài, phiến trải ra, hình trái xoan ngọn giáo, dài đến 40cm, rộng 8cm, hai mặt không lông; cuống ngắn. Cụm hoa mọc từ thân rễ, thành bông, có vẩy ở gốc và có những lá bắc mọc so le; hoa thưa, 5-10 đóa, màu vàng vàng; đài dài 17mm, có 3 răng; tràng hoa hình ống, có phiến chia 3 thùy thuôn và dài 13mm; nhị có chỉ nhị dài bằng bao phấn, cánh môi dạng mo, đầu lõm, có 2 nhị lép ở gốc. Quả hình trái xoan, dài 1,5-2cm, rộng 1,2-1,5cm, khi chín có màu đỏ nâu, có gai mềm, hạt có vỏ sần sùi.


Bộ phận dùng: Quả.

Nơi sống và thu hái: Cây ưa bóng, mọc dưới tán rừng, sườn núi nơi ẩm, từ Hà Tây, Thanh Hóa vào tới Phú Yên, Đồng Nai. Cũng được trồng ở nhiều nơi. 

Ra hoa tháng 5-6, có quả tháng 7-8. Thu hái quả lúc gần chín (mùa hè - thu), bóc vỏ lấy hạt màu trắng, phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Quả sa nhân chứa 2-3% tinh dầu mà thành phần chủ yếu gồm D-camphor, D-bornyl acetat, borneol, D-limonen, camphen, phellandren, (-pinen… Tinh dầu sa nhân có tác dụng ức chế các vi khuẩn và diệt amip.

Sa nhân có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng hóa thấp khai vị, ôn tỳ chỉ tả, lý khí, an thai.

Công dụng và cách dùng: Được dùng làm thuốc chữa bụng và dạ dày trướng đau, ăn uống không tiêu, nôn mửa, viêm ruột ỉa chảy, lỵ, động thai. Liều dùng 3-6g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. Thường phối hợp với các vị thuốc khác. 

Người ta thường dùng Sa nhân làm gia vị và chế rượu mùi.

198. SẢ

Còn gọi là Sả chanh, Mao hương - Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, thuộc họ Lúa- Poaceae. 
Mô tả: Cỏ sống lâu năm, mọc thành bụi, phân nhánh nhiều, cao 

khoảng 1,5m.[image: image13.jpg]


 Thân rễ trắng hoặc hơi tím. Lá dài, hẹp, mép hơi ráp. Cụm hoa gồm nhiều bông chét không cuống. Toàn cây có mùi thơm như chanh.

Bộ phận dùng: Thân, rễ, lá sả, tinh dầu sả.

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng làm gia vị, làm thuốc và cất tinh dầu (cùng với một số loài khác như Sả Giava, Sả rộng). Thân rễ và lá có thể thu hái quanh năm. Dùng tươi hoặc phơi trong mát cho khô. Lá tươi dùng cất tinh dầu.

Hoạt chất và tác dụng: Trong sả, có 1-2% tinh dầu mà thành phần chủ yếu là citral với hàm lượng 65-85%, ngoài ra còn khoảng 40% geraniol. Tinh dầu thường có màu vàng nhạt, thơm mùi chanh.

Sả có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng làm ấm bụng, giúp tiêu hóa, khỏi nôn, thông khí, sát trùng, khử uế, tiêu đờm, trấn kinh, giảm đau, trừ phong, thông kinh lạc.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa cảm sốt, đau bụng ỉa chảy, đầy hơi trướng bụng, nôn mửa, ho, viêm phổi, thủy thũng, trẻ em kinh phong và giải độc rượu. Củ sả là loại thuốc bổ khí. Tinh dầu sả dùng khử mùi hôi tanh, xua đuổi ruồi muỗi.

Lá nấu nước dùng xông chữa cảm, cúm, sốt. Lá sả dùng pha nước uống giải nhiệt và thông tiểu, tiêu thực. Nõn sả muối dưa ăn ngừa sơn lam chướng khí, sốt rét ngã nước. Củ non thái, phơi khô, tán bột, trộn kẹo mạch nha để làm gia vị, ăn bổ, giúp tiêu hóa. Bột củ sả (10 phần) và phèn phi (1 phần) trộn đều, luyện viên uống trị thối miệng, hôi nách. 

Nước sắc củ sả thông tiểu, ra mồ hôi, chữa cảm sốt. Củ sả giã nát xát chữa chàm mặt trẻ em. Tinh dầu sả uống với nước chữa đầy bụng, nôn mửa, trung tiện kém: mỗi lần dùng 3-6 giọt. Nó cón dùng trừ muỗi và các loại côn trùng khác.

199. SÀI ĐẤT
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Còn gọi là Cúc nháp, Ngổ núi, Húng trám - Wedelia chinensis (Osbeck) Merr., thuộc họ Cúc - Asteraceae
Mô tả: Cây thảo sống dai, mọc bò, cao tới 40cm. Thân màu xanh, có lông trắng. Lá mọc đối, hình bầu dục, có răng cưa to và nông, có lông thô ở cả hai mặt; lá có 1 gân chính và 2 gân phụ xuất phát gần như từ một điểm ở phía cuống lá, nổi rõ ở mặt dưới lá. Lá khi vò có mùi thơm như trám. Hoa màu vàng tươi, xếp thành đầu hoa ở nách lá hoặc đầu cành. Quả bế nhỏ, không có lông.

Bộ phận dùng: Toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Cây thường được trồng làm thuốc. Trồng nơi đất tốt, hơi ẩm. Chọn những đoạn thân có rễ sẵn, vùi 2-3cm xuống đất. Sau một tháng có thể thu hoạch, cắt lấy cây sát đất, tưới nước, bón phân, thì sau 1/2 tháng lại thu hoạch được nữa. Thu hoạch cây gần như quanh năm, lúc cây đang ra hoa, dùng tươi hay phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Đã chiết được từ lá một chất lacton gọi là wedelolacton. Nó vừa là một flavonoid vừa là một coumarin. Ngoài ra còn có tinh dầu và muối vô cơ.

Sài đất có vị hơi đắng, hơi mặn, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, chỉ thống.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa đinh độc, mụn nhọt, ghẻ lở, rôm sảy, sưng vú, sưng tấy ngoài da, sốt phát ban, sốt ho.

Nấu nước tắm trị rôm sảy hoặc uống phòng chạy sởi, chữa báng, sốt rét. Dùng cành lá tươi, vò lấy nước, lọc sạch để uống hoặc giã đắp tươi lấy nước uống, bã đắp chữa viêm tấy ngoài da, viêm tấy ở khớp xương, ở răng, vú, bắp chối, sưng khớp nhiễm trùng, lở loét, mụn nhọt, chốc đầu, đau mắt. Ngày dùng 20-40g tươi. Có thể dùng cây khô sắc uống với liều lượng ít hơn. Thường phối hợp với các vị thuốc khác như Kim ngân, Bồ công anh, Ké đầu ngựa.

200. SẮN DÂY

Còn gọi là Sắn cơm, Cát căn - Pueraria montana (Lour.) Merr. var. chinensis (Ohwi) Maesen (P. thomsonii Benth.), thuộc họ Đậu - Fabaceae
Mô tả: Dây leo dài tới 10m, có khi bò lan trên mặt đất. Rễ phình to thành củ nạc chứa nhiều tinh bột. Cành non có lông vàng. Lá kép gồm 3 lá chét to, mềm, có mép nguyên hay phân ra 2-3 thùy rõ rệt, có lông nằm rạp ở cả hai mặt lá. Chùm hoa ở nách lá, dài 10-40cm, mang rất nhiều hoa. Hoa to, màu tím rất thơm. Quả đậu dài 9-19cm, rộng 10mm, có nhiều lông.

Bộ phận dùng: Rễ củ (cát căn) và lá.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở rừng và được trồng nhiều nơi thuộc các tỉnh đồng bằng và miền núi để lấy củ ăn và
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làm thuốc, lá làm thức ăn gia súc.

Từ tháng 10 đến tháng 3, tháng 4 năm sau, người ta đào củ và dùng dây trồng luôn. Củ đào lên rửa sạch, bỏ lớp vỏ bên ngoài cắt từng khúc dài 10-15cm, củ to thì bổ dọc, phơi hay sấy khô kết hợp với xông lưu huỳnh đến khô. Muốn chế bột sắn thì giã nhỏ, hòa nước, gạn lấy tinh bột, lọc đi lọc lại nhiều lần, phơi khô. Lá dùng tươi có thể thu hái quanh năm.

Hoạt chất và tác dụng: Hiện biết trong củ có tinh bột với tỷ lệ 12-15% (tính theo rễ tươi, đến 40% tính theo rễ khô). Còn có chất saponosid và một flavonosid là puerarin.

Trong dây lá khô có protein: 16,3%, lipid 1,8%, glucid 31,1%, cellulose 31,3%. Có nhiều acid amin đáng chú ý là acid asparaginic, acid glutamic, prolin, leucin.

Cát căn có vị ngọt, tính bình, có tác dụng giải biểu, thanh nhiệt, làm hết khát, sinh tân dịch.

Công dụng và cách dùng: Được dùng chữa cảm mạo, phát nóng không ra mồ hôi, miệng khô, họng khát hoặc là cảm sôt đau các cơ bắp. Còn dùng trị đi lỵ ra máu, ban sởi mới phát (làm sớm mọc các nốt ban chẩn), mụn nhọt.

Bột sắn dây được dùng để uống cho mát, giải nhiệt hoặc dùng trong việc chế thuốc viên vì nó có tính chất giúp cho viên dính đồng thời lại dễ tã ra để thuốc chóng tác dụng. Lá sắn dây dùng chữa rắn cắn.

Rễ sắn dây thái lát phơi khô rang vàng, ngày dùng 8-20g sắc nước uống. Cũng dùng pha nước uống thay trà. 

Bột sắn dây dùng pha nước nguội uống giải nhiệt, giải khát, giải độc. Lá thường dùng tươi giã nát vắt nước uống, bã đắp trị rắn cắn.

201. SÂM BỐ CHÍNH
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Còn gọi là Bố chính sâm, Thổ hào sâm, Bụp nhân sâm - Abelmoschus moschatus Medic. ssp. tuberosus (Span.) Borss., thuộc họ Bông - Malvaceae
Mô tả: Cây thảo cao 30-100cm, có rễ củ mập màu trăng trắng; thân có lông nhám. Lá có phiến hình trái xoan ngọn giáo hay có 5 thùy sâu, có lông. Hoa màu đỏ tươi có tâm trắng; lá đài phụ 7-10, hẹp, dài 1-1,4cm. Quả nang cao 3cm, có lông, nứt thành 5 mảnh. Hạt vàng rồi nâu, có mụt nhỏ.

Bộ phận dùng: Rễ củ.

Nơi sống và thu hái: Mọc rải rác trong rừng thưa, ven rừng, nơi ẩm, ở độ cao dưới 900m, từ Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị vào Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Đồng Nai. Cây đã được trồng từ lâu ở hầu hết các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Sâm bố chính thích hợp vớt đất nhiều mùn, tơi xốp, thoát nước, có đầy đủ ánh sáng. Trồng bằng hạt vào tháng 2-3, thu hoạch rễ củ vào tháng 12 đến tháng Giêng. Củ thu về, cắt bỏ rễ con, phơi hay sấy khô. Có thể ngâm nước vo gạo, đồ chín rồi phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Rễ chứa chất nhầy 35-40%, tinh bột. Còn có phytosterol, coumarin, acid béo, acid hữu cơ, đường khử và hợp chất uronic. Hàm lượng lipid là 3,9% gồm acid myristic, acid palmitic, acid stearic, acid oleic… còn có 11 acid amin.

Sâm bố chính có vị ngọt, hơi nhớt, tính bình, có tác dụng bổ khí, ích huyết, chỉ khát, sinh tân dịch; còn có tác dụng an thần.

Công dụng và cách dùng: Sâm bố chính dùng chữa cơ thể suy nhược, kém ăn, kém ngủ, đau lưng, đau mình, các chứng ho sốt nóng, táo bón, khát nước, gầy mòn. Hiện nay nhiều người dùng nó làm thuốc bổ, thông tiểu tiện, điều kinh, chữa được bệnh sốt,bệnh phổi và bạch đới. Liều dùng 4-12g, có thể dùng tới 30g, dạng thuốc sắc, ngâm rượu hoặc tán bột uống.

Dùng ngoài, có thể lấy lá và hoa xát chữa ghẻ ngứa.

202. SÂM ĐẠI HÀNH

Còn gọi là Tỏi lào, Tỏi đỏ, Hành đỏ - Eleutherine subaphylla Gagnep., thuộc họ La dơn - Iridaceae
Mô tả: Cây thảo cao 20-30cm. Thân hành (thường gọi là củ) giống củ hành nhưng dài hơn, có vẩy màu đỏ nâu. Lá hình giáo dài, gân lá song song. Hoa trắng mọc thành chùm. Quả nang chứa nhiều hạt.

Bộ phận dùng: Thân hành (củ).

Nơi sống và thu hái: Thường được trồng lấy củ làm thuốc. Thu hái củ khi cây đã tàn lụi.

Dùng tươi hoặc sấy khô; thường dùng thái mỏng, phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Người ta đã xác định được 3 chất ở trong cây là Eleutherin, isoeleutherin và eleutherol. 

Sâm đại hành có vị ngọt nhạt, tính hơi ấm, có tác dụng tư âm, dưỡng huyết, chỉ huyết sinh cơ, chỉ khái. 

Có tác dụng kháng sinh với chủng Staphylococcus aureus.
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Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị thiếu máu, vàng da, hoa mắt, choáng váng nhức đầu, mệt mỏi, băng huyết, ho ra máu, thương tích lưu huyết (giã tươi đắp), ho gà, viêm họng, tê bại do thiếu dinh dưỡng, đinh nhọt, lở ngứa, tổ đỉa, vẩy nến. 

Dùng ngâm rượu uống làm thuốc bổ, trị xanh xao, thiếu máu. Nấu thành cao đặc rồi luyện viên uống sát trùng, chữa chàm chốc và bệnh ngoài da. 

Bên ngoài dùng thuốc mỡ Sâm đại hành 10% hòa cồn Sâm đại hành 20% để bôi. Sâm đại hành đã phơi khô, sao qua, hãm uống làm thuốc an thần, gây ngủ. Ngày dùng 4-12g.

Bột Sâm đại hành dùng cầm máu, dùng uống trị ho, ho lao. Thường dùng phối hợp với Rẻ quạt (Xạ can) làm thuốc viên uống trị ho, viêm họng.

203. SÂM ĐẤT

Còn gọi là Sâm rừng, Sâm quy bầu - Boerhaavia diffusa L., thuộc họ Hoa phấn - Nyctaginaceae
[image: image18.jpg]


Mô tả: Cỏ nằm rồi đứng, sống dai. Rễ mập hình thoi. Thân mọc tỏa ra sát đất, màu đỏ nhạt. Lá mọc đối, có cuống, phiến xoan thuôn hay hình bánh bò, mép lượn sóng, mặt dưới có nhiều lông màu trắng lục. Cụm hoa chùm mang xim ba hoa không cuống. Các nhánh hoa có nhiều lông trĩn, dính vào quần áo. Hoa màu đỏ tía, có 1-2 nhị. Quả hình trụ, phồng ở đầu, có lông dính. 

Bộ phận dùng: Rễ và lá.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang khắp nơi, ở vườn, sân, ở bờ đường, ven suối. 

Ra hoa kết quả quanh năm, chủ yếu tháng 4-6.

Đào rễ vào mùa thu, mang về rửa sạch, phơi hay sấy khô.

Hoạt chất và tác dụng: Trong rễ có một chất thơm, tinh bột, chất gôm, một chất dầu bay hơi, kalium nitrat. Người ta cũng chiết được trong cây một alcaloid có tinh thể gọi là punarnavin. Rễ có tác dụng làm tăng lượng nước tiểu, nhưng với liều cao, có thể gây nôn mửa và làm ra nhiều mồ hôi. Nó tác động vào hệ thần kinh như một tác nhân chống co giật. Còn có tác dụng trừ thấp, hoạt huyết, giải độc.

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng làm thuốc thông tiểu tiện và nhuận tràng dùng trong các bệnh thủy thũng, phù toàn thân, táo bón thường xuyên, các bệnh về gan và lá lách. Dưới dạng bột, nước sắc hay hãm uống, dùng chữa ho, long đờm. Có nơi dùng làm thuốc gây nôn. Lá trị sang độc.

Liều dùng hàng ngày 10-15g tán bột hoặc sắc uống. Có thể pha uống như pha trà (10 g trong 1 lít nước sôi). Nếu pha rượu thì chỉ dùng liều 2-5g bột rễ trong 1 ngày.

204. SẦU ĐÂU

Sầu đâu, Xoan Ấn Độ – Azadirachta indica Juss. f., thuộc họ Xoan – Meliaceae
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Mô tả: Cây gỗ cao 10-15m. Lá mọc so le, dài 20-30cm, một lần kép gồm 6-15 đôi lá chét mọc đối, nhẵn, hình ngọn giáo với gốc không cân đối, mép có răng tù. Chùy hoa ở nách lá và ngắn hơn lá, gồm nhiều xim nhỏ; hoa thơm, màu trắng, cao 5-6mm. Đài có lông. Nhị 10. Đầu nhụy phình lên với 3 gai và một vòng lông. Quả hạch màu đỏ, dài 2cm, có một vỏ cứng dễ vỡ và một nhân hay hạt hóa gỗ, thịt quả khi chín màu đen. 

Bộ phận dùng: Vỏ thân, vỏ rễ, lá, hoa, hạt. 

Nơi sống và thu hái: Cây mọc khá phổ biến ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Cũng được trồng ở thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận. 

Thường được trồng làm cây bóng mát. Gỗ ít bị sâu bệnh vì rất đắng. Lá làm gỏi ăn rất mát, bổ. 

Quả cũng ăn được. Vào tháng 2-3, có lá non và hoa. 

Hoạt chất và tác dụng: Tất cả các bộ phận của cây chứa một chất nhựa rất đắng là azedarin hay margosin. Trong hạt có một hoạt chất là nimbidin; hạt chín vừa màu vàng nhạt chứa 24% một chất dầu màu đen đen gồm chủ yếu là các glycerid và chỉ có 2% là chất đắng. 

Lá làm tan sưng khi bị đụng giập và bong gân. Hoa cũng như lá có tính chất kích thích bổ, lợi tiêu hóa, lọc máu. Vỏ rễ làm se, bổ và hạ nhiệt. 

Công dụng và cách dùng: Lá dùng xoa kích thích, trị đau các cơ; cũng dùng trị bệnh mụn nhọt và trừ sâu mọt. Vỏ rễ cũng dùng trị sốt rét nhưng hiệu quả không cao. Vỏ thân (phần trong màu vàng) dùng trị sốt rét cơn, sốt rét vàng da và làm thuốc lọc máu. Vỏ thân (hoặc lá, hoa, thân non) nấu đặc rửa vết thương, vết loét. 

Dầu hạt được dùng trị giun, trị vết thương và trị bệnh ngoài da, ghẻ. 

Để trị sốt rét cơn, dùng vỏ thân giã giập 10g và 100c nước đun còn 1/2. Dùng liều 30-60g đối với người lớn, 10-20g đối với trẻ em. Bột vỏ dùng với liều 0,30-0,60g. Tiện lợi hơn là dùng cồn thuốc: 200g vỏ, 500cc rượu 900, ngâm trong 8 ngày rồi cho thêm nước cất nhiều gấp đôi vào; hằng ngày dùng 1-2 thìa cà phê, trẻ em 1 thìa, liên tục trong một tuần làm thuốc lọc máu.

 Lá dùng dưới dạng cồn thuốc hay dầu thuốc. Để dùng xoa bóp, lấy 100g lá tươi giã giập cho vào 100g cồn công nghiệp, hoặc 500g cồn 900 ngâm trong 10 ngày. Loại thứ 2, nếu cho thêm nước vào, có thể dùng uống khai vị, mỗi lần 1/2 thìa con. Để xoa bóp đau nhức, bệnh ngoài da, dùng 100g lá ngâm vào 100g cồn 900 trong 24 giờ, rồi thêm 1000g dầu dừa, chưng cách thủy trong 3 giờ, ta được dầu màu xanh lục. 

205. SẦU ĐÂU CỨT CHUỘT
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Còn gọi là Sầu đâu rừng, Xoan rừng, Khổ sâm nam – Brucen javanica (L.) Merr., thuộc họ Thanh thất – Simaroubaceae.  

Mô tả: Cây nhỏ, cao 2-3m. Thân mềm, có lông rồi nhẵn. Lá kép lông chim lẻ, mọc so le; mỗi lá kép có 5-11 lá chét, phiến lá chét dài 5-10cm, rộng 2-4,5cm, mép khía răng, hai mặt có lông mềm, nhất là ở mặt dưới. Hoa đơn tính, khác gốc, mọc thành chùm xim, dài 15-25cm. Quả hình bầu dục, màu đen; hạt hình trứng dẹt, màu nâu đen. 

Bộ phận dùng: Quả, thường gọi là Nha đảm tử. 

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở rừng và ven rừng khắp các tỉnh vùng trung du và cả ở đồng bằng; gặp nhiều ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đồng Nai và ở tất cả các đảo lớn như Cát Bà, Hòn Mê, Côn Đảo và Phú Quốc. 

Ra hoa kết quả rải rác gần như quanh năm, nhưng thường có thể thu hái quả từ tháng 4 đến tháng 9. Quả chín thu về, loại bỏ vỏ và phơi khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Quả chứa các glycosid của quassinoid như các brucein A, B, C, D, E, F, G, H, brusatol, bruceosid A-F; còn có brutoxin (một albumin độc), brucamarin (một alcaloid) và acid brucelic; ngoài ra còn có tinh dầu, saponin. 

Các hợp chất quassinoid có tác dụng trị lỵ amip, sốt rét và chống ung thư. Theo Đông y, Nha đảm tử có vị đắng, tính hàn, hơi có độc, có tác dụng sát trùng, chỉ lỵ, trừ sốt rét và làm mòn thịt thừa. 

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị lỵ amip, sốt rét, trĩ, trùng roi và giun đũa. Liều dùng 10-15 hạt. Lấy long nhãn bao lại, hoặc đặt vào viên nang (capsule) mà nuốt hoặc có thể ép lấy dầu, tán bột làm viên, người lớn uống mỗi lần 1 gam, ngày uống 2-3 lần. Dùng ngoài, lấy hạt và dầu hạt trị mụn cóc và chai chân. 

Lá sầu đâu cứt chuột giã ra dùng trị dòi và bọ gậy. 

Ghi chú: Không dùng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú. 

206. SEN

Sen – Nelumbo nucifera Gaertn., thuộc họ Sen – Nelumbonaceae.

Mô tả: Cây mọc ở nước, có thân rễ hình trụ (Ngó sen), từ đó mọc lên những lá có cuống dài. Hoa to, màu trắng hay đỏ hồng, có nhiều nhị (Tua sen) và những lá noãn rời; các lá noãn này về sau thành quả gắn trên một đế hoa hình nón ngược (Gương sen). Mỗi quả chứa một hạt, trong hạt có chồi mầm (Tâm sen), gồm 4 lá non gập vào trong. 

Bộ phận dùng: Lá sen, tua sen, tâm sen, ngó sen, hạt sen, gương sen. 

Nơi sống và thu hái: Ở các tỉnh đồng bằng đều có trồng. 

Chủ yếu lấy hạt nấu chè, làm mứt và dùng nhiều bộ phận của cây để làm thuốc. 

Hoạt chất và tác dụng: Lá sen có nhiều alcaloid (nuciferin và 14 chất khác), vitamin C, các acid hữu cơ, tanin. Tâm sen có alcaloid: asparagin, nelumbin. Chất này có tính chất độc đối với tim, có tác [image: image21.wmf] 1
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dụng bình tĩnh dục tính và an thần nhẹ. Tua sen có tanin, Ngó sen có asparagin, arginin, trigonellin.

Hạt sen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, dưỡng tâm, sáp trường, cố tinh. Tâm sen có vị rất đắng, có tác dụng an thần nhẹ. Gương sen có tác dụng tiêu ứ, cầm máu. Tua nhị có vị chát, tính ấm, có tác dụng sáp tinh, ích thận, thanh tâm, chỉ huyết. Lá sen có vị đắng, tính mát, có tác dụng hạ huyết áp, an thần, thanh thử, lợi thấp, tán ứ chỉ huyết. Ngó sen có tác dụng cầm máu, tráng dương, an thần. 

Công dụng và cách dùng: Tâm sen được dùng chữa di mộng tinh, chữa tim đập nhanh, hồi hộp hoảng hốt, mất ngủ. 

Gương sen và lá sen làm thuốc cầm máu (ỉa ra máu, đái ra máu, băng huyết), ứ huyết bụng đau, đẻ nhau chưa ra. 

Tua sen chữa băng huyết, thổ huyết, di mộng tinh. 

Ngó sen cũng dùng cầm máu (ỉa ra máu, đái ra máu, nôn ra máu, chảy máu cam, đẻ xong xuất huyết, bạch đới). 

Hạt sen dùng làm thuốc bổ, cố tinh, chữa di tinh, thần kinh suy nhược. 

Ngày dùng 6-10g tâm sen sắc hoặc hãm uống, có thể pha thêm đường. Liều dùng đối với gương sen và lá sen là 15-30g, tua sen: 5-10g, ngó sen: 6-12g. 

Hạt sen có thể sắc nước, hàng ngày dùng 12-20g, hoặc dùng bột uống với nước trà. 

Đơn thuốc chữa băng huyết sau khi sinh: Gương sen 5 cái, Hương phụ 80g. Đốt cháy, tán nhỏ. Ngày uống 8-24g, chia 2-3 lần uống. Lá sen cùng công dụng với gương sen, dùng khi bệnh cấp, ngày 15-20g, dưới dạng thuốc sắc. 

207. SIM

Sim – Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk., thuộc họ Sim – Myrtaceae.

Mô tả: Cây nhỏ, cao 1-3m; cành non mảnh, phủ lông mềm rồi không lông. Lá mọc đối, phiến lá dày hình trái xoan, dài 4-7cm, rộng 2-4cm, tù ở đầu, mép nguyên hơi gập xuống; gân chính 3; mặt trên có lông mềm sau nhẵn, mặt dưới có lông tơ màu trắng. Hoa màu hồng tím mọc riêng lẻ hoặc xếp 3 cái một ở nách lá. Quả mọng, màu tím sẫm, chứa nhiều hạt. 
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 Bộ phận dùng: Rễ, lá và quả 

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang trên các đồi trọc và ven rừng thưa các tỉnh vùng trung du và núi thấp; thường mọc lẫn với mua, chổi trên đất cằn cỗi. 

Rễ có thể thu hái quanh năm; lá thu hái vào mùa hè, dùng tươi hay phơi khô; quả thu hái vào mùa thu, đồ chín rồi phơi khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Thân và lá sim có nhiều hợp chất triterpen, tanin. Quả sim chứa các flavon-glucosid, các hợp chất phenol, các acid amin, đường và acid hữu cơ.

Rễ sim có vị ngọt, chua chát, tính bình có tác dụng khư phong hoạt lạc, thu liễm chỉ tả. Lá sim có vị chát, tính bình, có tác dụng thu liễm chỉ tả, chỉ huyết. Quả sim có vị ngọt, tính bình, có tác dụng chỉ lỵ, bổ huyết. 

Công dụng và cách dùng: Rễ sim dùng trị viêm dạ dày-ruột cấp tính, đau dạ dày, ăn uống không tiêu, viêm gan, lỵ, phong thấp đau nhức khớp, lưng cơ đau mỏi, tử cung xuất huyết cơ năng, thoát giang. Liều dùng 15-30g, sắc uống. Dùng ngoài trị bỏng. 

Lá sim dùng trị viêm dạ dày-ruột cấp tính, ăn uống không tiêu. Liều dùng 15-30g lá khô, sắc uống. Dùng ngoài trị ngoại thương xuất huyết. Lá non đắp làm liền da và cầm máu , búp non sắc uống trị ỉa chảy hoặc đi lỵ và rửa vết thương, vết loét. Từ năm 1965, bệnh viện Mông Cái đã dùng lá sim nấu thành cao bôi để chữa bỏng và cầm máu trong cắt amygdal. 

Quả sim dùng trị thiếu máu khi thai nghén, yếu ốm sau khi có bệnh, thần kinh suy nhược, tai điếc, di tinh. Liều dùng 10-15g quả khô, đun sôi lấy nước uống. Nhân dân thường ngâm quả sim chín vào rượu làm rượu bổ. 

208. SO ĐŨA

So đũa – Sesbania grandiflora (L.) Pers., thuộc họ Đậu – Fabaceae. 

Mô tả: Cây nhỏ, cao 8-10m. Lá kép lông chim, mọc so le, gồm 20-25 đôi lá chét hình bầu dục thuôn. Hoa to, màu trắng hay hồng, mọc thành chùm ngắn 2-3 cái thòng xuống ở nách lá. Quả dài như chiếc đũa, thót lại ở hai đầu, dẹt, hơi hẹp lại ở khoảng cách giữa các hạt. Hạt hình thận, màu nâu. 

Bộ phận dùng: Vỏ rễ, vỏ thân, hoa. 
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Nơi sống và thu hái: Nguyên sản ở Inđônêxia, được nhập trồng ở Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và các tỉnh phía Nam, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long để lấy các bộ phận non (hoa, lá, quả) làm rau ăn. Trồng bằng hạt vào mùa thu. Lá làm thức ăn cho gia súc (dê, bò) và làm phân xanh. Thân cành làm củi đun và làm trụ nọc cho Hồ tiêu leo. Thân cây còn dùng trồng nấm mèo. 

Mùa hoa quả: tháng 3-6 và tháng 10-2. 

Có thể thu hái vỏ rễ, vỏ thân quanh năm và lấy hoa khi mới nở. Dùng tươi hoặc phơi khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Trong vỏ cây có chất gôm nhựa, hai chất màu là agathin màu đỏ và xanthoagathin màu vàng. Còn có basorin, một chất nhựa, tanin. Lá, hoa và quả non chứa nhiều chất đường, đặc biệt hoa so đũa chứa hàm lượng vitamin C cao, vitamin B, muối calcium và sắt, các acid amin. 

Vỏ so đũa có vị đắng, chát, có tác dụng chỉ tả, trừ lỵ; lá có tác dụng hạ nhiệt. 

Công dụng và cách dùng: Vỏ thân được dùng làm thuốc bổ đắng giúp ăn ngon cơm, dễ tiêu hóa. Còn dùng chữa lỵ, ỉa chảy và viêm ruột. Hoa và lá dùng chữa cảm cúm. Hoa còn dùng để tẩy. Nhựa vỏ cây dùng làm thuốc săn da. 

Vỏ cây so đũa (100g) thái mỏng, ngâm trong 1 lít rượu 40 độ, từ 15 ngày đến 1 tháng, ngày uống 15-30ml làm thuốc bổ đắng, khai vị. Hoa và lá giã nát, nhỏ mũi trị cảm cúm; nước sắc hoa dùng tẩy. Vỏ thân tươi giã nát lấy nước bôi chữa tức ngực. Nhựa vỏ cây dùng dưới dạng bột hay nước sắc.  

209. SUNG

Còn gọi là Ưu dâm thụ – Ficus racemosa L., thuộc họ Dâu tằm – Moraceae. 
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Mô tả: Cây cao tới 15-20m. Lá hình ngọn giáo hoặc hình bầu dục, mọc so le, thường bị sâu ký sinh, tạo thành mụn nhỏ. Cụm hoa trên đế hoa lõm, phát triển thành túi kín bao lấy hoa ở bên trong, các cụm hoa này xếp thành chùm ở thân và cành. Quả (thực chất là đế hoa bao lấy quả thật ở bên trong) khi chín màu đỏ. 

Bộ phận dùng: Nhựa, lá và vỏ cây.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi. Có thể thu hái nhựa, lá và vỏ cây quanh năm. Nhựa chích từ thân cây tươi. 

Lá dùng tươi hay phơi khô, hoặc đốt tồn tính, tán bột, chọn những lá có mụn càng tốt. Đẽo vỏ cây, cạo lớp vỏ ngoài, rửa sạch, thái mỏng, phơi khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Nhựa mủ của cây chứa bergenin, lupeol acetat và (-sitosterol.  

Sung có vị ngọt, hơi chát, tính mát, có tác dụng tiêu bổ, thông huyết, lợi tiểu, chỉ thống, tiêu đàm, tiêu thũng, tiêu viêm, sát trùng, bổ máu. 

Công dụng và cách dùng: Vỏ cây được dùng làm thuốc bổ chung trị thiếu máu, trị phong thấp, sốt rét, đàn bà đẻ ít sữa. Mủ dùng trị các chứng sang độc, chốc lở, còn dùng trị bỏng. 

Lá và vỏ cây dùng sắc uống riêng hay phối hợp với lõi cây Thông thảo, quả Đu đủ non, chân giò lợn chữa phụ nữ đẻ ít sữa. Nhựa sung dùng ngoài bôi chữa mụn nhọt, chốc lở, sưng vú, bắp chuối (có thể trộn thêm ít vôi bột). Phết nhựa lên giấy rồi dán hai bên thái dương chữa nhức đầu. Nhựa sung hòa với lòng trắng trứng gà phết lên giấy bản rồi dán chữa bỏng. 

Liều dùng hằng ngày 10-20g cành lá. Nhựa dùng không kể liều lượng. 

210. SÚNG

Súng – Nymphaea nouchali Burm. f. (N. stellata Willd.), thuộc họ Súng – Nymphaeaceae.

Mô tả: Cây sống ở nước. Thân rễ ngắn, gồm nhiều củ nhỏ. Lá mọc nổi trên mặt nước, có cuống dài, phiến tròn hay xoan, mép có răng, mặt trên xanh lục, mặt dưới tía. Hoa rộng 7-15cm, màu tím hoặc xanh lơ, có khi trắng, mọc riêng lẻ, nở từ sáng đến trưa, thường có 4-6 lá đài xanh có đốm đen, 11-14 cánh hoa, khoảng 40 nhị với bao phấn có mỏ vàng, nhiều lá noãn rời nhau. 

Có loài Súng đỏ (Nymphaea rubra Roxb.) có hoa đỏ nở về đêm đến 11 giờ sáng; lá đài cũng đỏ, cánh hoa 12-20, nhị khoảng 50, cũng thường được trồng. 

Bộ phận dùng: Thân rễ và hoa. 

Nơi sống và thu hái: Cây mọc khắp nơi, trong các hồ ao, ruộng nước. Các loài Súng thường được trồng lấy cuống hoa nấu canh ăn và củ cũng ăn được. Khi dùng làm thuốc, nhổ cây, lấy rễ củ dưới đất, rửa sạch, loại bỏ vỏ ngoài, phơi khô, xông lưu huỳnh. Bảo quản nơi khô ráo. 
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Hoạt chất và tác dụng: Có chất nupharin là một alcaloid, một hoạt chất estrogen. Trong củ còn có tinh bột. Hoa chứa polysaccharid gồm D-xylose 64,5% và L-arabinose 35,5%. 

Là loại thuốc có tính chất làm dịu dục tình, chống co thắt, gây ngủ, bổ tim và hô hấp, làm săn da (thu liễm). 

Công dụng và cách dùng: Thường được chỉ định dùng trị các trạng thái kích thích tình dục (cương đau dương vật, loạn dâm, mộng tinh, di tinh) hoặc bạch đới, bạch trọc, chứng mất ngủ, hội chứng bồn chồn, tim đập mạnh, lỵ, ỉa chảy, ho (có khi cả ho lao), viêm bàng quang, viêm thận, đái són. Cũng dùng chữa đau lưng mỏi gối. 

Trong Đông y, người ta vẫn dùng củ Súng thay vị Khiếm thực, nên còn có tên Khiếm thực nam với công năng kiện tỳ, trừ thấp, bổ thận, sáp tinh. 

Ngày dùng 10-30g dạng thuốc sắc hay hoàn tán. Thường phối hợp với các vị thuốc khác. Có thể dùng hoa hay củ hãm uống mỗi lần 1 thìa cà phê bột hoặc hoa, củ khô trong một chén nước sôi, ngày 2-3 lần giữa các bữa ăn và trước khi đi ngủ. Hoặc dùng cao nước với liều 0,20-0,30g. 

Củ dùng lùi trong tro bếp nóng để ăn. Hạt cũng ăn được. Lá cũng dùng chứa sốt rét cơn. 

Người đại tiện táo bón, tiểu tiện bí không nên dùng. 

211. SỮA

Còn gọi là Mò cua, Mùa cua – Alstonia scholaris (L.) R. Br., thuộc họ Trúc đào – Apocynaceae.
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Mô tả: Cây to cao 10-25m, vỏ nứt nẻ, màu xám. Cành mọc vòng. Lá mọc vòng 5-8 cái, tập trung ở đầu cành; phiến lá dày, hình bầu dục dài. Hoa nhỏ, màu trắng lục, mọc thành xim ở nách lá, mùi thơm hắc, nhất là về đêm. Quả gồm 2 đại dài và hẹp, chứa nhiều hạt. Hạt có mào lông ở hai đầu. Toàn cây có nhựa mủ màu trắng như sữa. 

Bộ phận dùng: Vỏ cây và lá.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và cũng được trồng ở nhiều nơi. Ta thường thu hái vỏ vào mùa xuân, hạ đem phơi khô hay tán bột để dùng. 

Hoạt chất và tác dụng: Vỏ rễ và vỏ thân chứa ditamin, echitamin, echitamidin, akuamicin, akuamicin-N-oxyd, B-akuamigin v.v… Thân và lá chứa ditamin, echitenin, porphyrin rhazin, akuamidin, piorinin. Hoa sữa chứa tinh dầu, trong đó có caren-3, geraniol, terpinolen, echitin, lupeol acetat … 

Sữa có vị đắng, thơm, tính hàn, có ít độc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng chỉ thống, bình suyễn chỉ khái, triệt ngược, phát hãn, kiện vị; dùng ngoài, có tác dụng cầm máu. 

Công dụng và cách dùng: Thường dùng làm thuốc bổ, chữa thiếu máu, kinh nguyệt không đều, sốt rét cấp và mạn tính, đau bụng ỉa chảy, kiết lỵ, đau viêm khớp có sưng nóng đỏ đau, bệnh ngoài da lở ngứa. 

Thường dùng dưới dạng thuốc sắc, thuốc bột, rượu thuốc hay cao lỏng. Vỏ tán bột (ngày dùng khoảng 1 gam) hoặc sắc hay nấu cao lỏng pha rượu (rượu bổ Ditakina). Ngâm 20g dược liệu trong 100ml rượu 400 trong 15 ngày rồi lọc uống làm thuốc bổ, kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng, chữa suy nhược, dày da bụng, bổ tỳ vị. Vỏ cây sắc đặc dùng ngâm chữa sâu răng. 

212. TAM PHỎNG

Còn gọi là Chùm phỏng, Tầm phong – Cardiospermum halicaca- bum L., thuộc họ Bồ hòn – Sapindaceae. 

Mô tả: Cây thảo leo, có nhánh mảnh khía dọc. Lá mọc so le, kép, có lá chét hình tam giác, có thùy, nhọn mũi, nhẵn hoặc có lông. Hoa trắng, thành chùm ở nách lá, với cuống chung có 2 tua cuốn mọc đối. Quả nang, dạng màng, có 3 ô, hình cầu hay hình quả lê, phồng lên, có gân lồi. Hạt hình cầu, với áo hạt màu sáng, có vỏ đen đen. 
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 Bộ phận dùng: Toàn dây.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở bờ bụi, bãi cỏ, nương rẫy khắp nơi.

Cả cây thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô dùng dần. 

Hoạt chất và tác dụng: Cây chứa acid arachidic, apigenin và (-sitosterol. Trong cây cũng có 3 flavonoid glucosid thuộc nhóm flavon có tác dụng diệt trùng. Hạt chứa dầu béo gồm các glycerid của các acid arachidic, acid lignoceric, acid stearic, acid oleic và acid linoleic và glycerol; còn có cyanolipid (cardiospermin) … 

Tam phỏng có vị đắng, hơi cay, tính mát, có tác dụng tiêu thũng chỉ thống, lương huyết, giải độc, tiêu viêm. Rễ cây làm toát mồ hôi, lợi tiểu, khai vị, nhuận tràng, gây sung huyết, điều kinh.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa cảm lạnh và sốt, viêm thận phù thũng, viêm đường tiết niệu, giảm niệu, đái tháo đường, ho gà và tê thấp. Liều dùng 15-30g, dạng thuốc sắc. Dùng ngoài trị đòn ngã tổn thương, viêm mủ da, eczema, ghẻ ngứa, rắn cắn, chó dại cắn. Có thể dùng cây tươi giã đắp, dùng cây nấu nước rửa hay tắm. 

Để chữa tê thấp, có thể phối hợp với Cỏ xước, rễ Mắc cỡ và thân rễ Sả với liều lượng bằng nhau. Dùng ngoài, lấy lá tươi đun nước rửa mắt chữa đau mắt. Kinh nghiệm dân gian, dùng dây giã nhỏ, lấy nước uống, bã đắp chữa chó dại cắn, và đắp các vết thương, mụn nhọt. Dùng dây lá nấu nước tắm chữa ghẻ. 

213. TAM THẤT

Còn gọi là Sâm tam thất, Kim bất hoán – Panax pseudo-ginseng Wall., thuộc họ Nhân sâm – Araliaceae. 

Mô tả: Cây thảo sống nhiều năm; thân cao 30-50cm. Lá kép chân vịt, mọc vòng 3-4 cái một; cuống lá chung dài 3-6cm, mang 3-7 lá chét hình ngọn giáo, mép khía răng, có lông cứng ở gân trên cả hai mặt; cuống lá chét dài 0,6-1,2cm. Cụm hoa tán đơn ở ngọn thân; hoa màu lục vàng nhạt với 5 lá đài, 5 cánh hoa, 5 nhị và bầu hạ 2 ô. Quả mọng hình cầu dẹt, khi chín màu đỏ; hạt hình cầu, màu trắng.
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Bộ phận dùng: Rễ củ. 

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng nhiều ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn tại các vùng núi cao 1200-1500m. Người ta chọn hạt giống tốt ở những cây đã mọc 3-4 năm, gieo vào tháng 10-11. Vào tháng 1-2 năm sau, mới bứng cây đi trồng chính thức. 

Sau 4-5 năm đến 7 năm thì mới thu hoạch được rễ củ có phẩm chất tốt. Rửa sạch bùn đất, cắt bỏ rễ con, phơi nắng cho héo rồi lăn và vò, làm từ 3-5 lần như vậy, rồi phơi cho đến khô hoặc sấy khô.

Hoạt chất và tác dụng: Củ tam thất chứa saponin, các ginsenosid, glucoginsenosid, notoginsenosid. Còn có flavonoid, phytosterol, polysaccharid và muối vô cơ.

 Tam thất có vị đắng, ngọt, tính ấm, có tác dụng chỉ huyết, phá huyết tán ứ, tiêu thũng định thống và tu bổ cường tráng. 

Công dụng và cách dùng: Được dùng chữa thổ huyết, nôn ra máu, đái ra máu, băng huyết, rong kinh, sinh xong máu hôi ra không hết, mắt đỏ sưng đau, rắn độc cắn. 

Rễ ngâm rượu trị vết thương do đâm chém, đòn ngã tổn thương. 

Tam thất giúp hồi phục sức khoẻ cho bệnh nhân suy nhược, cho người đã trải qua bệnh nặng, nhất là đối với phụ nữ sau khi sinh đẻ bị yếu. Người bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ít ngủ dùng tam thất cũng có hiệu quả. Liều dùng 4-8g, dạng bột, thuốc sắc hoặc cao lỏng. Dùng ngoài lấy củ tươi giã đắp hoặc lấy bột rắc. 

Thân cây và lá tam thất được đồng bào dân tộc Mông làm trà hãm hoặc nấu cao uống, có tác dụng an thần, dễ ngủ và tăng khả năng thích nghi của cơ thể với môi trường lạnh. 

214. TÁO

Còn gọi là Táo ta, Táo chua – Zizyphus mauritiana Lam., thuộc họ Táo ta – Rhamnaceae.
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Mô tả: Cây gỗ nhỏ thường xanh, cao 5-6m; cành thòng xuống, lúc non có lông, sau nhẵn, màu xám đen, có gai. Lá mọc so le, phiến lá hình bầu dục hay trái xoan, dài 2,5-7cm, rộng 1,5-3,5cm, mặt trên màu lục đậm và nhẵn, mặt dưới có lông dày mềm màu hung, mép khía răng, có 3 gân gốc; cuống lá dài 7-10mm. Cụm hoa xim ở nách lá; hoa màu trắng nhạt. Quả hạch hình cầu, có vỏ nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín hơi vàng, vỏ quả giữa có vị ngọt, hơi chua, vỏ quả trong cứng sù sì, trong chứa một hạt dẹt. 

Bộ phận dùng: Hạt táo (nhân ở trong hạch), vỏ quả, vỏ thân và lá. 

Nơi sống và thu hái: Loài cổ nhiệt đới (châu Phi) được trồng nhiều ở các xứ nóng. 

Ở nước ta, táo cũng được trồng nhiều để lấy quả ăn và làm thuốc. Cây mọc nhanh, tái sinh khỏe. Hiện nay ta nhập nhiều giống trồng, rất đa dạng về kích thước quả và hình dạng lá. 

Vỏ thân và lá thu hái quanh năm; quả thu hái vào tháng 8-10, dùng tươi hay phơi khô; nếu lấy hạt thì đập vỡ hạch, lấy hạt phơi khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Táo nhân chứa dầu béo, phytosterin, acid butyric. Quả chứa các thành phần dinh dưỡng như protid, lipid, glucid và calcium, phosphor cùng các vitamin A, C. Vỏ thân chứa mauritin A, mauritin B, amphibin D và frangufolin; còn có acid betulinic. Lá chứa flavonoid. 

Táo nhân có vị ngọt, hơi đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng an thần, tiêu viêm, trừ ho. Quả có vị chua chát, ngọt, hơi có nhớt, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, trừ ho. Quả chín phơi khô bổ tỳ, ích khí. Vỏ thân có vị chát, hơi đắng, tính bình, có tác dụng tiêu viêm, sinh cơ và cầm máu. Lá có vị chua chát, hơi có nhớt, tính mát, có tác dụng hạ nhiệt, tiêu viêm, trừ ho. 

Công dụng và cách dùng: Táo nhân được dùng trị mất ngủ, hồi hộp hay quên, chân tay nhức mỏi, mồ hôi trộm. Ngày dùng 0,8-1,2g (15-20 hạt) giã nhỏ, chế nước sôi uống hay sắc uống. 

Quả chín phơi khô dùng trị lỵ, cao huyết áp. 

Vỏ thân dùng trị bỏng, cầm máu và trị ỉa chảy. 

Lá dùng trị ho, hen. Ngày dùng 20-40g, dạng thuốc sắc. Dùng ngoài, chữa lở loét, ung nhọt, sốt phát ban (xông, tắm). 

215. THẠCH XƯƠNG BỒ

Còn có tên là Thủy kiếm thảo, Nham xương bồ – Acorus tatarinowii Schott, thuộc họ Ráy – Araceae. 
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Mô tả: Cây thảo thủy sinh; thân rễ to 5-8mm, chia đốt. Lá mọc đứng, hình gươm, dài 20-50cm, rộng 2-6 (-10)mm; gân gần như song song với nhau và mảnh. Cụm hoa bông mo dài 6-10cm, màu vàng, trên một trục cao 15-20cm, với một lá bắc to và dài như lá tiếp tục thân; hoa nhỏ, lưỡng tính; nhị 6. Quả mọng xoan, khi chín màu đỏ nhạt. 

Bộ phận dùng: Thân rễ.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở dọc theo các khe suối, có khi bám trên đá ven suối, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc vào đến Khánh Hòa. Cũng thường được trồng trong các vườn vừa làm cây cảnh vừa sử dụng làm thuốc. Cây ưa đất ẩm ướt và mát. 

Thu hái thân rễ già vào mùa thu đông, cạo sạch rễ con, thái phiến rồi phơi khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Thân rễ Thạch xương bồ chứa (, (, (-asaron, asarylaldehyd, bisasarin, eugenol. Thạch xương bồ Việt Nam chứa 0,34-0,41% tinh dầu trong đó có mycen, camphor, cis-methylisoeugenol, (-asaron, (-asaron và shyobunon. 

Thạch xương bồ có vị cay, đắng, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng khai khiếu hóa đàm, lý khí chỉ thống, hoạt huyết, tán phong, khư thấp.

Công dụng và cách dùng: Được dùng trị đau dạ dày, tiêu hóa không bình thường, tai ù, tai điếc, hay quên. Dùng ngoài trị đau nhức khớp do phong thấp, trẹo khớp. Dân gian còn dùng làm thuốc trị đau răng và lợi chảy máu, nấu tắm chữa bệnh ngoài da. Ngày dùng 3-8g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán; dùng ngoài không kể liều lượng. 

216. THÀI LÀI

Còn gọi là Rau trai, Trai thường – Commelina communis L., thuộc họ Thài lài – Commelinaceae. 

Mô tả: Cây thảo sống hằng năm, cao 20-60cm; thân phân nhánh, thường rạp xuống, có rễ ở các mấu đốt; rễ dạng sợi. Lá thuôn hay hình ngọn giáo, có bẹ ở gốc, dài 6-9cm, rộng 1,5-2cm; không cuống. Cụm hoa xim không cuống, có những lá bắc dạng mo bao quanh nom như vỏ trai, trong mỗi mo có 2 hoa màu xanh lam. Quả nang thường bao bởi bao hoa, thuôn hay gần hình cầu, có 4 hạt. 

[image: image31.wmf] 3

 1

  2

Bộ phận dùng: Toàn cây. 

Nơi sống và thu hái: Mọc hoang ở những chỗ ẩm ướt, ở ruộng nhiều nơi. 

Thu hái toàn cây quanh năm, mang về rửa nước sạch dùng tươi hay phơi khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Trong cây có delphin, commelinin, flavocommelin, awobanin. Hạt chứa dầu béo.

Thài lài có vị ngọt, nhạt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thủy tiêu thũng. 

Công dụng và cách dùng: Nhân dân thường hái các ngọn non làm rau luộc hay nấu canh ăn. 

Để làm thuốc, thài lài dùng trị cảm cúm, viêm nhiễm phần trên đường hô hấp, sưng amygdal cấp, viêm họng, phù thũng, nhiễm khuẩn đường niệu và sinh dục, viêm ruột thừa cấp và kiết lỵ. Liều dùng 30-40g, dạng thuốc sắc. 

Dùng ngoài trị viêm mủ da, giải chất độc do rắn, rết, bò cạp cắn, đốt và đầu gối, khớp xương bị sưng đau; lấy cây tươi giã đắp. 

217. THANH TÁO
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Còn gọi là Tần cửu, Thuốc trặc – Justicia gendarussa L.f., thuộc họ Ô rô – Acanthaceae.

Mô tả: Cây bụi cao 1-1,5m. Thân cành non màu xanh hoặc tím sẫm. Lá mọc đối, hình mác hẹp, có gân chính tím, không lông. Trên mặt lá thường có những đốm vàng hoặc nâu đen do một loại nấm gây nên. Hoa mọc thành bông ở ngọn hay ở nách lá về phía ngọn bao bởi nhiều lá bắc hình sợi. Đài 5, hợp ở gốc, cao 3-5mm. Tràng màu trắng hay hồng có đốm tím, chia 2 môi. Nhị 2, bao phấn 2 ô. Quả nang hình đỉnh, dài 12mm.

Bộ phận dùng: Toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và thường được trồng ở nhiều nơi làm hàng rào và làm cảnh. Có thể trồng bằng hạt nhưng thường được trồng bằng cành giâm.

Các bộ phận của cây thu hái quanh năm, dùng tươi hay rửa sạch, phơi khô dùng dần. 

Hoạt chất và tác dụng: Trong cây có một alcaloid là justicin và một lượng rất ít tinh dầu. 

Thanh táo có vị cay, tính ấm, có tác dụng nối gân tiếp xương, tiêu sưng, giảm đau. Rễ có vị hơi chua cay, tính bình, có tác dụng hoạt huyết, trấn thống, làm lợi đại tiểu tiện, tán phong thấp. Vỏ rễ và vỏ thân có tác dụng gây nôn. Lá có tác dụng sát trùng. 

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng trị gãy xương, sái chân, phong thấp, viêm khớp xương. Rễ dùng chữa vàng da, giải độc rượu, còn dùng trị thấp khớp, bó gãy xương, trật khớp. Liều dùng 12-30g cây khô, sắc nước uống. 

Vỏ rễ, vỏ thân sắc uống hay ngâm rượu uống chữa tê thấp. Rễ và cành lá có thể dùng tươi giã đắp các vết thương chỗ sưng tấy và bó gãy xương. Còn dùng tán bột rắc trừ sâu mọt. 

218. THẦU DẦU
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Còn gọi là Đu đủ tía, Đu đủ dầu – Ricinus communis L., thuộc họ Thầu dầu – Euphorbiaceae.

Mô tả: Cây có thể cao 4-5m, vỏ cây có màu sắc khác nhau tùy thư (tím, trắng, đỏ …), các cành non đều có phấn trắng. Lá lớn, có thùy chân vịt sâu, mép lá có răng cưa; cuống dài, có tuyến; lá kèm sớm rụng. Cụm hoa ở ngọn hay ở nách lá, thành chùy; hoa đực ở phía dưới, hoa cái ở trên, có nhiều lá bắc phủ ở ngoài. Quả nang màu lục hay màu tím nhạt, có gai mềm, chứa 3 hạt. Hạt hình bầu dục, có mồng lớn, bề mặt nhẵn bóng màu nâu xám, có vân đỏ nâu hay đen. 

Bộ phận dùng: Dầu thầu dầu, hạt và lá (loại tía).

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi để lấy hạt ép dầu và lấy lá. Lá dùng nuôi bò sữa vì có chất kích thích sự tiết sữa, hoặc dùng để nuôi tằm. 

Hạt thu hoạch vào tháng 4-5. Lá thu hái quanh năm, thường chỉ dùng tươi. 

Hoạt chất và tác dụng: Trong hạt Thầu dầu có 40-50% chất albuminoacid, một chất có tinh thể và nitơ (ricidin), acid malic, đường, muối, cellulose, ricin và ricinin, các men trong đó có men lipase. 

Dầu chiết xuất lạnh từ hạt chứa nhiều chất hữu cơ có gốc là glycerin (50-60%, trong đó có stearin, cholesterin, palmitin, ricinotein), và acid béo (acid linoleic, oleic và stearic). Chất ricin là một protein độc ở trong hạt, chất này biến mất khi ta ép, vì nó nằm lại trong khô dầu. 

Dầu Thầu dầu là một chất lỏng dính, có mùi khó chịu gây nôn mửa, nó có các tính chất nhuận tràng và xổ. Tác dụng này khá nhanh, không gây kích thích ống tiêu hóa. 

Trong lá, chỉ mới biết có ricinin với tỷ lệ cao hơn trong hạt, chưa rõ tác dụng dược lý của chất này. 

Công dụng và cách dùng: Dầu thầu dầu được chỉ định dùng trong bệnh táo bón của trẻ em, phụ nữ có mang, bệnh nhân mổ và sản phụ. 

Hạt và lá Thầu dầu tía được dùng trong dân gian làm thuốc trị sót nhau, đẻ khó, vì cảm mà méo miệng, xếch mắt. 

Thường dùng 1-2 thìa với người lớn, trẻ em 1/2 thìa. Để tránh buồn nôn, có thể hòa lẫn cà phê nóng pha hoặc với sữa và dịch trái cây. Hoặc dùng viên nang: 2-10g để nhuận tràng, 10-20g đến 40g để xổ.

219. THIÊN LÝ

Còn gọi là Hoa lý – Telosma cordata (Burm.f.) Merr., thuộc họ Thiên lý – Asclepiadaceae.
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Mô tả: Dây leo quấn, mọc bò dài, có mủ trắng; thân cành hơi có lông. Lá mọc đối, phiến lá hình tim, dài 6-11cm, rộng 4-7,5cm, đầu nhọn, mép lá thường cong lên; cuống lá dài 1-2cm. Cụm hoa xim dạng tán mọc ở nách lá, gồm nhiều hoa khá to, màu vàng lục nhạt, có mùi thơm dễ chịu. Quả thuộc loại quả đại, dài 6-10cm, rộng 12-14mm, hạt dài 1,5cm, có mào lông dài 3cm.

Bộ phận dùng: Rễ, hoa và lá. 

Nơi sống và thu hái: Phân bố ở Nam Trung Quốc và các nước nhiệt đới châu Á. Ở nước ta, Thiên lý đã được trồng từ lâu đời để lấy hoa và lá non làm rau ăn. 

Thu hái rễ, lá quanh năm; thu hái hoa vào tháng 5-7, dùng tươi hay phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Chỉ mới biết trong dây, lá có alcaloid.

Rễ và hoa có vị ngọt nhạt, tính bình, có tác dụng bình can thanh mục, tiêu viêm mắt, làm tan màng mộng và làm chóng lên da non; hoa còn có tác dụng giải nhiệt, an thần và trừ giun. Lá có tác dụng giải độc sinh cơ.

Công dụng và cách dùng: Nhân dân thường dùng hoa và lá thiên lý còn non xào hoặc nấu canh ăn bổ mát, giúp ngủ ngon, không trằn trọc, bớt đi đái đêm và đỡ mệt mỏi đau lưng. 

Hoa và lá được dùng trị viêm kết mạc cấp và mạn, viêm giác mạc, mờ đục màng mắt, viêm kết mạc do bệnh sởi. Lá dùng ngoài giã đắp lên mụn nhọt, vết loét, lòi dom và sa dạ con. Rễ cây được dùng để chế mứt và dùng chữa đái buốt có máu hoặc có cặn trắng.

Ngày dùng 3-5g hoa, rễ; có thể dùng quả thay cho hoa. Lá dùng đắp ngoài tùy liều lượng theo yêu cầu.

220. THIÊN MÔN

Còn gọi là Thiên môn đông, Tóc tiên leo – Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr., thuộc họ Thiên môn – Asparagaceae. 

Mô tả: Dây leo sống lâu năm. Rễ củ hình thoi mọc thành chùm. Thân mang nhiều cành, 3 cạnh, dài nhọn, hình lưỡi liềm nom như lá. Lá thật nhỏ như vẩy. Hoa nhỏ màu trắng, mọc ở nách lá. Quả mọng, màu đỏ khi chín. 

Bộ phận dùng: Rễ củ. 

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi. Trồng bằng gốc cây. Thu hái rễ củ vào mùa khô, đem về, tẩm ướt nước cho mềm, không ngâm lâu, hoặc đồ chín, rút bỏ lõi, thái mỏng, phơi hay sấy khô. 
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Hoạt chất và tác dụng: Trong củ có tinh bột, đường, chất nhầy và khoáng chất. Hoạt chất là asparagin, một acid amin có tác dụng lọc máu, dẫn lưu gan thận, ruột, phổi, dịu kích thích tim, lợi tiểu, giảm đường huyết, nhuận tràng, còn có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, sinh tân chỉ khát, nhuận phế chỉ khái. 

Công dụng và cách dùng: Thường được chỉ định dùng làm thuốc cường tráng cho người cơ thể suy nhược về thể chất và thần kinh, người thiếu máu, các bệnh về đường hô hấp (thổ huyết, ho ra máu, ho mạn tính, tiêu đờm, làm phổi bớt nóng), các bệnh về khớp, tiêu khát, tiểu tiện bí, táo bón. 

Ngày dùng 8-16g dạng thuốc sắc hoặc nấu cao uống. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. Ví dụ chữa ho nhiều đờm nóng: Thiên môn (bỏ lõi sao vàng), Bách bộ 10g (rửa bỏ lõi, tẩm nước gừng sao), Vỏ rễ Dâu 10g (cạo bỏ vỏ ngoài, tẩm mật nướng chín) đem sắc nước uống. 

221. THIÊN NIÊN KIỆN

Còn gọi là Sơn thục – Homalomena occulta (Lour.) Schott, thuộc họ Ráy – Araceae. 
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Mô tả: Cây thảo sống lâu năm nhờ thân rễ mập, bò dài, thơm, khi bẻ ngang có nhiều xơ như kim tỏa ra. Lá mọc từ thân rễ, phiến lá bóng, dài đến 30cm, có 3 đôi gân ở gốc, 7-9 đôi gân phụ. Nhiều cụm hoa là bông mo, bao bởi những cái mo màu xanh, dài 4-6cm, không rụng; buồng 3-4cm ngắn hơn mo, bầu chứa nhiều noãn. Quả mọng thuôn, chứa nhiều hạt có rạch. 

Bộ phận dùng: Thân rễ. Lá cũng được dùng. 

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở rừng, ưa những nơi ẩm ướt cạnh suối hay dọc theo suối. Cũng được trồng để làm thuốc. Trồng bằng thân rễ. Thu hái thân rễ già, rửa sạch, chặt thành từng đoạn ngắn 10-20cm, làm sạch vỏ và rễ con rồi phơi hay sấy khô. 

Hoạt chất và tác dụng: Trong thân rễ Thiên niên kiện có khoảng 0,8-1% tinh dầu tính theo rễ khô kiệt. Tinh dầu màu vàng nhạt, mùi thơm dễ chịu. Trong tinh dầu có 56,84% terpinen-4-ol, acetaldehyd, aldehyd propionic, aldehyd butyric, (3-caren, sabinen, limonen, (-terpinen, (-terpinen, (-terpineol, và (-terpineol. Một số công bố khác cho biết các chất như: ophopanon, ophodiol, bulatantriol và homalomenol A, B, C, D. 

Thiên niên kiện có vị đắng, cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng khử phong thấp, bổ gân cốt, giảm đau, tiêu sưng. 

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng chữa phong hàn thấp, nhức mỏi các khớp xương, hoặc co quắp tê bại (thuộc thể hàn). Người âm hư nội nhiệt, táo bón, nhức đầu không nên dùng. 

Trong nhân dân, Thiên niên kiện thường dùng làm thuốc chữa tê thấp, bổ gân cốt, giảm đau nhức, dùng trong bệnh người già bị đau người, đau dạ dày, đau khớp xương, kích thích giúp sự tiêu hóa. Còn dùng trị đau bụng kinh, trừ sâu, nhậy. Còn là nguyên liệu chiết tinh dầu dùng làm hương liệu. 

Ngày dùng 6-12g khô, dạng thuốc sắc hoặc dùng ngâm rượu uống phối hợp với Cỏ xước, Thổ phục linh. Cũng dùng tươi giã ngâm rượu xoa bóp chỗ đau nhức, tê bại và phong thấp. Thân rễ khô tán bột rắc trừ sâu. Lá tươi giã với ít muối đắp trị nhọt độc. 

222. THỔ NHÂN SÂM

Còn gọi là Sâm thổ Cao Ly, Thổ Cao Ly sâm – Talinum patens (Gaertn.) Willd., thuộc họ Rau sam – Portulacaceae. 

Mô tả: Cây mọc đứng, cao tới 0,60cm, phân nhánh nhiều ở dưới, hoàn toàn nhẵn. Lá mọc so le, hình trái xoan thuôn hay hình trứng
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 thót lại ở gốc thành cuống rất ngắn, dài 5-7cm, rộng 2,5-3,5cm; phiến lá dày, hơi mập, bóng cả hai mặt, mép lá hầu như lượn sóng. Hoa nhỏ, màu hồng, xếp thành chùm thưa ở ngọn thân và các nhánh, dài khoảng 30cm. Quả nhỏ, khi chín có màu đỏ nâu hay xám tro; hạt rất nhỏ, dẹt, màu đen nhánh. 

Bộ phận dùng: Rễ và lá. 

Nơi sống và thu hái: Cây gốc ở Mỹ châu nhiệt đới, được trồng ở nhiều nơi, có khi trồng làm cảnh. Trồng bằng hạt hoặc bằng mẩu rễ vào mùa xuân, thu. Sau một năm đã có thể thu hoạch lấy rễ. Rễ thu hái vào mùa thu. Đào về, rửa sạch, cắt bỏ rễ con. Lúc mới đào, rễ có màu hồng đẹp. Đem phơi hay sấy khô và để lâu sẽ có màu đen xám. Khi dùng, thái mỏng, tẩm nước gừng hoặc nước đường, đồ chín. Nhiều người vẫn nhầm nó với Nhân sâm. Lá thường dùng tươi. 

Hoạt chất và tác dụng: Rễ chứa l-hexacosanol, l-octacosanol, l-triacontanol, campestrol, stigmasterol, (-sitosterol, (-sitosteryl-(-D-glucosid. 

Thổ nhân sâm có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ trung ích khí, nhuận phế sinh tân. 

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa suy nhược ốm yếu, thể hư ra nhiều mồ hôi, tỳ hư ỉa chảy, ho do phổi ráo, đái dầm, kinh nguyệt không đều, thiếu sữa. Liều dùng 30-50g, dạng thuốc sắc. Dùng ngoài trị mụn nhọt; giã lá tươi đắp. 

Nhân dân vẫn dùng rễ thổ nhân sâm làm thuốc bổ chữa suy nhược thần kinh, chữa ho, đau dạ dày. Lá thường dùng làm rau như rau sam, rau mồng tơi, làm thuốc giải nhiệt, dễ tiêu.

Ngày dùng 20-30g rễ sắc hoặc ngâm rượu uống. Dùng riêng hoặc phối hợp với rễ Vú bò, Hà thủ ô, Bạch truật nam, Sài hồ nam. Có khi người ta dùng rễ, cao sạch vỏ, nấu canh thịt ăn. Lá thường dùng nấu canh ăn, có chất nhớt như rau mồng tơi.

223. THỔ PHỤC LINH

Còn gọi là Dây chắt, Dây khum, Cậm cùi, Khúc khắc nhẵn - Smilax glabra Roxb., thuộc họ Kim cang - Smilacaceae
Mô tả: Dây leo mọc trườn dài 4-5m hay hơn, có nhiều cành mảnh không gai. Rễ củ vặn vẹo. Lá mọc so le, phiến hình trái xoan bầu dục, dài 5-12cm, rộng 1-5cm, mang 2 tua cuốn do lá kèm biến đổi, thường tiêu giảm thành mũi nhọn ngắn, có khi kéo dài; cuống lá dài 1cm; gân chính 3, hình cung. Cụm hoa ở nách lá, là tán đơn với 20-30 hoa. Hoa màu lục nhạt, có cuống hoa dài hơn cuống tán, đơn [image: image38.wmf] 5
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tính. Quả mọng, hình cầu, gần như có ba góc, khi chín màu tím đen, chứa 3 hạt.

Bộ phận dùng: Thân rễ.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở vùng đồi núi, thung lũng, rừng thưa, leo lên các lùm bụi, phố biến từ Lạng Sơn, Quảng Ninh vào tới các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Cây mọc hoang nhưng cũng có nơi trồng làm thuốc. 

Thu hoạch thân rễ tươi quanh năm, tốt nhất là vào mùa hạ, cắt bỏ rễ con và gai, phơi hoặc sấy khô hoặc rửa sạch, ủ mềm 3 ngày đêm rồi thái mỏng, phơi hay sấy khô.

Hoạt chất và tác dụng: Thân rễ thổ phục linh chứa astilbin, engeletin, (-sitosterol, D- glucose. Lá chứa quercetin, kaempferol.

Thổ phục linh có vị ngọt, nhạt, hơi chát, tính bình, có tác dụng khư phong giải độc, tiêu thũng tán kết, lợi gân cốt, kiện tỳ vị.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa tiêu hóa không bình thường, đau bụng ỉa chảy, viêm thận, viêm bàng quang, phong thấp, viêm khớp, đòn ngã tổn thương, tràng nhạc, mụn nhọt độc, lở ngứa, viêm mủ da, giang mai và dùng giải độc thủy ngân và bạc. Liều dùng 15-30g dạng thuốc sắc, cao nước hay hoàn tán. Không dùng nước trà để chiêu thuốc.

Ở Ấn Độ, nước sắc rễ dùng để chữa bệnh hoa liễu và các vết loét. Ở Papua Ghinê, ngọn non được dùng ăn làm thuốc ngừa thai; nước sắc lá là thuốc tẩy giun và giảm viêm dạ dày. Nhân dân miền núi vẫn dùng các đọt non làm rau ăn (rau cậm cùi).

224. THUỐC BỎNG

Còn gọi là Sống đời, Cây lá bỏng - Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., thuộc họ Thuốc bỏng - Crassulaceae

Mô tả: Cây thảo cao cỡ 40-60cm. Thân tròn, nhẵn, mọng nước, có đóm tía. Lá mọc đối, chéo chữ thập, đơn hoặc gồm 3-4 lá chét dày; mép lá khía răng cưa tròn. Hoa màu đỏ hay vàng cam mọc thành xim rũ xuống trên một cán dài ở ngọn thân hay ở kẽ lá. Ra hoa vào 

tháng 2-5.
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Bộ phận dùng: Lá.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và thường được trồng làm cảnh. Trồng bằng lá, vì cây này có khả năng tạo cây con từ kẽ các vết khía của mép lá. Ta thu hái lá quanh năm và dùng tươi.

Hoạt chất và tác dụng: Lá chứa các acid malic, isocitric, citric, succinic, fumaric, pyruvic, oxalacetic, lactic, oxalic và một số acid hữu cơ khác. Còn có các glucosid flavonoic như quercetin 3- dicarabinosid, kaempferol 3- glucosid, các hợp chất phenolic bao gồm acid p- cumaric, syringic, cafeic, p-hydroxybenzoic.

Thuốc bỏng có vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng giải độc, tiêu thũng, hoạt huyết chỉ thống, bạt độc sinh cơ.

Công dụng và cách dùng: Ngọn non có thể thái nhỏ nấu canh ăn. Lá thường được dùng làm thuốc giải độc, chữa bỏng, đắp vết thương, đắp mắt đỏ sưng đau, đắp mụn nhọt và cầm máu; cũng dùng chữa viêm loét dạ dày, viêm ruột, trĩ nội, đi ngoài ra máu, còn dùng chữa một số bệnh đường ruột và bệnh nhiễm trùng khác.

Lá tươi giã nát hoặc vắt lấy nước bôi hằng ngày. Để uống trong, dùng lá tươi rửa sạch, giã nát, hòa nước chín, lọc lấy nước cốt để uống. Lá tươi giã nát, vắt lấy nước nhỏ vào tai chữa viêm tai giữa cấp tính. Bị đòn ngã, bị thương thổ huyết, thêm rượu và đường vào mà uống.

225. THỦY XƯƠNG BỒ
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Còn gọi là Xương bồ, Bồ bồ - Acorus calamus L., thuộc họ Ráy - Araceae
Mô tả: Cây khỏe sống dai, mọc ở chỗ ẩm ướt, đất lầy, nhờ một thân rễ, phân nhánh nhiều, dày cỡ 3cm và dài nhiều dm. Thân rễ này tạo ra về phía dưới nhiều rễ con và về phía trên những lá hình gươm có một gân chính, dài tới hơn 1m và rộng khoảng 15mm. Cụm hoa hình trụ dài 4-5cm nằm đầu một cán hoa trên cụm hoa xếp theo đường xoắn ốc rất nhiều hoa nhỏ màu lục nhạt nom không rõ lắm. Ở phía trên của cụm hoa, thân cây kết thúc bằng một mũi nhọn dài dạng lá (lá bắc). Quả mọng màu đỏ. 

Bộ phận dùng: Thân rễ phơi khô.

Nơi sống và thu hái: Cây gốc ở vùng Trung Á được nhập trồng từ lâu ở nước ta. Thường gặp ở bờ rạch, bờ ao, nơi có nước, các mương lầy, các bãi bồi của cồn. Cũng có khi trồng ở gần giếng nước. Thường trồng bằng thân rễ và các chồi.

Thu hái thân rễ vào mùa thu (tháng 8-9), cắt nhỏ theo chiều dài và phơi trong bóng râm.

Hoạt chất và tác dụng: Thân rễ có mùi thơm nồng và hơi đắng. Nó chứa một tinh dầu thơm có vị cay dễ bay hơi (mà thành phần chủ yếu là asaron, sesquiterpen, terpen…), chất đắng (acorin, acoretin), tanin, chất nhầy, acid béo, cholin. Acorin kích thích mạnh các tuyến nước bọt, tuyến dạ dày ruột và tạo thành một loại thuốc làm mạnh tiêu hóa, làm tăng cường các sự trao đổi chất hữu cơ. Nó có tác dụng làm dịu đối với hệ thần kinh trung ương và làm thuốc điều hòa nhịp tim.

Xương bồ có vị cay, đắng, mùi thơm, tính ấm có tác dụng khai khiếu, hóa đàm, giải độc, sát trùng, tán phong, trừ thấp,

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị cảm cúm, viêm phổi nhẹ, viêm khí quản, viêm thận, khó tiêu, kinh giản, điền cuồng và phong hàn tê thấp. Còn dùng trị giun cho trẻ em và trẻ hay bị ọe.

Ngày dùng 3-8g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán, dùng ngoài nấu nước tắm, rửa để chữa mụn nhọt. Có thể chế rượu uống (100g rễ khô trong 1/2 lít rượu, ngâm trong 1 tuần, lóng uống). Thường phối hợp với các vị thuốc khác.

226. THƯỜNG SƠN

Còn gọi là Thường sơn tía - Dichroa febrifuga Lour., thuộc họ Tú cầu - Hydrangeaceae
Mô tả: Cây nhỏ cao 1-2m. Thân nhẵn, hình trụ màu xanh hay tía nhạt. Rễ dài, nhỏ, màu vàng, cong queo. Lá mọc đối, hình ngọn giáo, dài 13-20cm, rộng 3,5-4cm, phiến không lông hay ít lông, mép khía răng, cuống lá và gân giữa có màu tím. Cụm hoa ở ngọn thân hoặc nách lá. Hoa màu xanh lam hay hồng tía; đài hàn liền với bầu, có 5 răng nhỏ; cánh hoa 4-7, khi nở cong xuống phía dưới, nhị 10-20; [image: image41.jpg]


bầu 1 ô chứa nhiều noãn. Quả mọng nhỏ màu lam hay tím, đường kính 5mm; hạt nhiều, hình quả lê.

Bộ phận dùng: Rễ và cành lá non.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở các sườn núi hay thung lũng núi đất chỗ ẩm ven suối trong rừng Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh vào đến các tỉnh Tây Nguyên…

Thu hái cành lá non vào mùa xuân và hạ, thái nhỏ, sao vàng hoặc chưng với rượu hoặc tước bỏ hết cuống lá rồi đồ chín, phơi khô. Trước khi dùng, tẩm rượu một đêm rồi sao qua. Rễ đào vào mùa thu - đông, mang về rửa sạch, giã nát hoặc thái lát, phơi hay sấy khô. Có thể tẩm rượu 2-3 giờ, sao vàng hoặc chưng với rượu.

Hoạt chất và tác dụng: Hoạt chất chính là các alcaloid có hàm lượng ở rễ 0,10-0,15%, ở lá cao hơn gấp 5 lần ở rễ. Các chất febrifugin (dichroin B)  và isofebrifugin (dichroin A) có tác dụng độc đối với trùng sốt rét, như là quinin.

Rễ thường sơn có vị đắng, cay, tính hàn, có độc có tác dụng trừ đàm, tiệt ngược; cành lá non có vị đắng, cay, tính ấm, có độc có tác dụng trừ đàm, triệt ngược; tiêu khối u tích tụ trong bụng.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị sốt rét, sốt cách nhật, sốt rét ba ngày một, ho có nhiều đờm và ngộ độc thức ăn. Liều dùng 6-12g, dạng thuốc sắc. Thường dùng phối hợp với các vị thuốc khác.

Cành lá được dùng làm thuốc diệt sâu bọ và cũng dùng ngoài trị bệnh nấm da. Không nên dùng lá để sống vì dễ gây nôn, không dùng thuốc có thường sơn cho phụ nữ có thai và người kém sức khỏe và không nên ăn hành khi đang uống thuốc.

227. TÍA TÔ

Còn gọi là Tử tô - Perilla frutescens (L.) Britt., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae
Mô tả: Cây thảo; thân vuông, có rãnh dọc và có lông. Lá mọc đối, có cuống dài, mép khía răng, mặt trên xanh lục, mặt dưới màu tía hoặc xanh tía, có khi cả hai mặt đều tía, có lông. Hoa trắng hay tím nhạt mọc thành chùm ở nách lá hay đầu cành. Quả hình cầu, màu nâu nhạt.
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Bộ phận dùng: Cành non mang lá, lá và quả.

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng nhiều làm gia vị và làm thuốc, ở khắp nơi. Trồng bằng hạt chọn ở những cây to khỏe không sâu bệnh, gieo vào tháng 1-2 dương lịch. Về tháng 3-4 có thể thu hái lá lần thứ nhất; sau đó khoảng 1 tháng, có thể hái lứa thứ hai. Sau lần hái đầu tiên, cần chăm sóc bằng cách tưới nước tiểu pha loãng hoặc bằng khô dầu giã nhỏ bón vào gốc. Mỗi cây có thể thu hái 2-3 lần lá. Khi thu hái lá, cành, phải phơi trong mát hoặc sấy nhẹ để giữ lấy hương vị.

Hoạt chất và tác dụng: Trong cây có 0,50% tinh dầu, mà thành phần chủ yếu là perilla aldehyd (55%), limonen, anpha - pinen và dihydrocumin; chất màu trong lá là do este của chất cyanin clorit. Ngoài ra còn có adenin và arginin…

Tía tô có vị cay, mùi thơm, tính ấm. Lá có tác dụng làm ra mồ hôi, lợi tiêu hóa, trừ cảm lạnh. Cành lợi tiêu hóa, an thai. Quả trừ ho, hen suyễn, làm long đờm.

Công dụng và cách dùng: Lá dùng trị sổ mũi, đau đầu, ho, đau tức ngực, buồn nôn và giải độc cua cá. Thân cành dùng trị đau tức ngực, đầy bụng, nôn mửa khi có thai, có thai đau bụng ra huyết, thai trồi lên. Hạt dùng trị ho, thở khò khè.

Lá tươi thái nhỏ với hành, ăn với cháo nóng chữa cảm cúm. Làm rau ăn hằng ngày giúp tiêu hóa, giải cảm, giải nóng. Nước vắt lá tươi hoặc nước sắc lá khô (10g) giải độc do ăn cua cá. Lá tươi ngâm giấm uống mỗi lần 2 thìa cà phê trị nhức đầu, nóng lạnh, ho khò khè. Còn phối hợp với các loại lá khác chữa cảm cúm. Nước sắc quả chữa ho, nôn mửa, đau bụng, khó tiêu. Nước sắc cành tía tô với rễ Gai dùng chữa động thai. Nếu thấy ra máu thì thêm lá Huyết dụ (Phất dũ).

Ngày dùng 6-12g lá tươi và quả 8-20g cành.

228. TÍA TÔ DẠI

Còn gọi là Hoắc hương dại, É lớn tròng - Hyptis suaveolens (L.) Poit., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae
Mô tả: Cây thảo cao 0.5-2m, có nhiều lông. Lá có cuống dài, phiến lá hình trứng, mép có răng, có lông ở cả hai mặt. Cụm hoa xim ở nách lá, có cuống ngắn hơn lá. Hoa màu xanh hơi tím. Đài hoa có lông, 10 cạnh, 5 răng như kim. Tràng có hai môi. Quả bế tư, hơi dẹt.
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Bộ phận dùng: Toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở đất hoang, ven đường đi, nơi khô ráo. Có thể thu hái toàn cây tươi, cắt bỏ rễ hoặc dùng rễ để riêng, phơi hay sấy khô. Có khi chỉ hái lấy lá phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Trong cây tươi có 1-1,5% tinh dầu, trong đó có sabinen, limonen, azulen, sesquiterpen và alcol sesquiterpen. 

Trong lá tươi có tinh dầu mà thành phần chính là camphen, gama-terpinen, (-pinen, limonen, fenchen; còn có 5 terpen, 10 sesquiterpen và 5 diterpen chưa xác định.

Tía tô dại có vị cay, đắng, tính ấm, có tác dụng sơ phong tán ứ, giải độc, định thống.

Công dụng và cách dùng: Thường được sử dụng làm thuốc chữa cảm sốt, đau đầu, đau dạ dày, ruột chướng khí, đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy. Còn dùng trị lỵ ra máu, ra mủ, sưng vú.

Phần cây trên mặt đất dùng dưới dạng thuốc sắc hoặc hãm, mỗi ngày 10-15g, dùng tươi hoặc phối hợp với Hương nhu, Kinh giới. Nước sắc của cây rửa ngoài trị phát ban viêm da. Dùng tươi giã đắp vết rắn cắn, đắp nơi viêm tấy sưng đỏ, lở loét. 

Rễ sắc uống giúp ăn ngon, làm thuốc điều kinh và kích thích làm toát mồ hôi, còn được dùng làm thuốc kích thích sự tiết sữa.

229. TỎI

Tỏi - Allium sativum L., thuộc họ Hành - Alliaceae
Mô tả: Cây thảo có thân chính thức hình trụ, phía dưới mang nhiều rễ phụ, phía trên mang nhiều lá. Lá cứng, hình dải dài 15-50cm, rộng 1-2,5cm, có rãnh, mép lá hơi ráp. Ở mỗi nách lá phía gốc có một chồi nhỏ sau này phát triển thành một tép tỏi, hành hay giò, mà ta gọi là củ tỏi. Hoa xếp thành tán ở ngọn thân trên một cán hoa dài đến 55cm. Bao hoa màu trắng hay hồng bao bởi một cái mo dễ rụng tận cùng thành mũi nhọn dài.

Bộ phận dùng: Thân hành.

Nơi sống và thu hái: Gốc ở vùng Trung Á, được gây trồng ở nhiều nước ôn đới. Ở nước ta, tỏi cũng được trồng nhiều từ Bắc tới Nam và là gia vị thường xuyên trong mỗi gia đình.
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Có thể thu hoạch củ tỏi vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân, dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần.

Hoạt chất và tác dụng: Các chất chính của củ tỏi là tinh dầu với sulfur và polysulfur, gồm các chất: allicin, citral, alliin, geraniol, linalol, diallylthiosulfonat… Tỏi còn chứa các thành phần dinh dưỡng tính theo g%: protein 6, glucid 23,5, cellulose 1,5, calcium 24, phosphor 181, sắt 1,5, natrium 18, kalium 37,3, vitamin B1 0,24 và vitamin C 10.

Tỏi có vị cay, tính ấm, có tác dụng hành khí tiêu tích, sát trùng, giải độc. Nhiều hoạt chất khác nhau trong tỏi góp phần làm cho tỏi có tác dụng khác nhau như hoạt tính kháng khuẩn do allicin, ajoen và diallyl trisullfid, hoạt tính trị giun do allicin …

Công dụng và cách dùng: Tỏi được dùng trị cảm mạo, lỵ amip, lỵ trực khuẩn, viêm ruột do ăn uống không tiêu, mụn nhọt đơn sưng. Có thể ăn tỏi tươi, ngâm tỏi trong nước hoặc giã tỏi đắp. Tỏi còn được dùng trị giun kim, chữa bệnh đái đường, phòng ngừa ung thư, xơ cứng động mạch, huyết áp cao. 

Rượu ngâm tỏi có tác dụng đối với thấp khớp, sưng khớp, vôi hóa các khớp, mỏi xương cốt, tim mạch (huyết áp thấp, huyết áp cao, hở van tim, ngoại tâm thu), phế quản (viêm phế quản, viêm họng, hen phế quản), tiêu hóa (ăn khó tiêu, ợ chua, viêm tá tràng, loét dạ dày), trĩ nội và trĩ ngoại, đái đường.

230. TÔ HOÀNG

Còn gọi là Tơ hồng vàng, Tơ vàng - Cuscuta chinensis Lam., thuộc họ Tơ hồng - Cuscutaceae
Mô tả: Dây leo có thân màu vàng hay cam, không có diệp lục, bóng nhẵn, có vòi hút, thường ký sinh trên một số cây bụi. Lá tiêu giảm thành vẩy nhỏ. Cây có hoa nhỏ màu trắng, thường tụ họp thành nhóm 10-12 cái. Tràng hoa hình lục lạc. Nhị đính ở miệng tràng. Bầu có 2 (1) vòi nhụy. Quả nhỏ, hình cầu, nứt từ dưới lên, chứa 2-4 hạt hình trứng. 

Bộ phận dùng: Toàn dây và quả (Thỏ ty tử).

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và cũng thường được thả cho leo lên một số cây bụi. Có thể thu hái cả dây quanh năm. Quả thu hái vào mùa đông. Dùng tươi hay phơi khô. Khi dùng tẩm rượu sao.
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 Hoạt chất và tác dụng: Trong cây đã xác định được 2 chất chính là cuscutin và cuscutalin. Trong quả có campesterol.

Tơ hồng có vị cay, ngọt, tính bình, có tác dụng tư can bổ thận, ích tinh minh mục, thanh nhiệt lương huyết, chỉ tả, tráng dương.

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng trị lưng gối yếu mỏi, liệt dương, di tinh, đái đục, đầu váng mắt hoa, sức nhìn giảm sút, thai động không yên. Cũng được dùng trị bệnh về phổi, ho, hen, viêm phổi, táo bón do mất trương lực hoặc do thiếu mật và trướng bụng. Dùng ngoài rửa mụn nhọt.

Ngày 12-16g nấu nước uống. Có thể dùng dưới dạng dung dịch (cao Tơ hồng 2g, nước cất 100g), hằng ngày 2-4 thìa cà phê, trước các bữa ăn. Dùng ngoài nấu nước rửa.

Có người dùng dây Tơ hồng nấu với thịt rùa ăn chữa bệnh tim. Cành dây giã vắt lấy nước bôi chữa sạm da mặt.

231. TÔ XANH
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Còn gọi là Tơ hồng xanh - Cassytha filiformis L., thuộc họ Long não - Lauraceae
Mô tả: Dây leo nhẵn, có thân tréo nhau, dạng sợi, màu lục sẫm. Lá rất nhỏ, tiêu giảm thành vẩy. Hoa nhỏ, trắng, không cuống, xếp thành bông dài 1,5-5cm. Quả dạng quả hạch, hình cầu, bao trong ống hoa cùng lớn lên và hóa nạc, tựa như một quả mọng.

Bộ phận dùng: Toàn cây.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở các đồi núi, trong đất liền cũng như ven biển, thường leo lên các bờ bụi, các lùm cây bụi. Có thể thu hái dây quanh năm.

Hoạt chất và tác dụng: Tất cả các bộ phận của cây chứa một chất nhầy dính, có laurotetanin với lượng nhỏ, không gây độc, và galactitol.

Tơ xanh có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, hơi có độc, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, lợi tiểu, hoạt huyết, chỉ huyết.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa cảm mạo phát sốt, nhức đầu, sốt rét, viêm thận phù thũng, viêm nhiễm niệu đạo, viêm gan cấp, ho ra máu, chảy máu cam, đái ra máu. Liều dùng 15-30g, dạng thuốc sắc. 

Dùng ngoài trị eczema và mụn nhọt, giã cây tươi và đun sôi trong nước để rửa.

Người ta còn dùng tơ xanh chữa tỳ hư sinh ra ỉa chảy lâu ngày, hoặc người già thận hư đi ỉa quanh năm. Chữa chứng can thận đều hư, mắt mờ tối. Cũng được dùng chữa đau phổi (ho, hen), để lọc máu và trị bệnh giang mai, dùng ngoài để rửa mụn nhọt, rửa mắt và dùng uống trong chữa chứng nhiều mật. 

Thân dây già sao lấy nước uống trị giun và trị các rối loạn về tiêu hóa. Cũng dùng trị viêm niệu đạo, trị rắn cắn. Toàn cây nấu với dầu vừng làm thuốc bôi cho tốt tóc.

232. TRẠCH TẢ

Trạch tả - Alisma plantago-aquatica L., thuộc họ Trạch tả - Alismataceae
Mô tả: Cây thảo cao 40-50cm, có thân rễ hình cầu hay hình con quay nạc. Lá dai, phiến hình trái xoan hay hình trứng, lõm ở gốc, mọc đứng hoặc trải ra, dài 15-20cm, rộng 3-7cm; gân từ gốc 5-7; cuống lá dài bằng phiến. Cụm hoa chùy to, cao 30-120cm, nhánh dài mang các xim đơm, gồm những hoa lưỡng tính; lá đài 3, màu lục, cánh hoa 3, màu vàng nhạt, rất mỏng và rụng sớm; nhị 6; lá noãn 20-30, dính nhau thành một vòng. Quả bế dẹp, dạng màng.

Bộ phận dùng: Thân rễ.
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Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở các đầm, ao và ruộng, mương, rạch, có gặp tại Lai Châu, Sơn la, Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Cũng được trồng ở các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên.

Thu hái rễ vào mùa thu, rửa sạch, cạo hết rễ nhỏ, phơi khô và sấy với diêm sinh.

Hoạt chất và tác dụng: Thân rễ trạch tả chứa tinh dầu, nhựa, protid và tinh bột. Thân rễ của thứ orientale chứa các triterpen alisol A, alisol A monoacetat, alisol B, alisol B monoacetat, epialisol A. Thân rễ cây còn chứa alismol, alismoxyd, (-sitosterol, acid stearic…

Trạch tả có vị ngọt, mặn, tính hàn, có tác dụng lợi thủy trừ thấp, tả hỏa, chỉ di; còn có tác dụng bổ, kích thích, nhuận tràng, lợi sữa, long đờm và chống nôn.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa tiểu tiện bất lợi, đái đường, thủy thũng, viêm thận, bí tiểu tiện, đái ra máu, đái dắt, đái buốt, bụng đầy trướng, ỉa chảy, kiết lỵ, bạch đới, hoàng đản, mắt đỏ, đau lưng, di tinh. Cũng dùng làm thuốc lợi sữa và chữa chứng choáng, đầu váng, mắt hoa. Ngày dùng 8-16g, dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. 

Lá dùng ngoài trị bệnh ngoài da. Hạt cũng có tác dụng lợi tiểu.

233. TRÀM

Còn gọi là Chè đồng, Chè cay - Melaleuca leucadendra (L.) L., thuộc họ Sim - Myrtaceae
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Mô tả: Cây có gốc thân màu đen, phần thân chính có vỏ màu trắng, dễ bong ra thành mảng. Lá đơn, mọc so le, hình trái xoan dài, dài 7-8cm, rộng 2cm, màu lục sẫm cả hai mặt, có 5 gân song song; cuống lá ngắn. Hoa nhỏ, màu trắng hơi vàng, hợp thành bông ở ngọn cây. Đài hợp ở gốc, phía trên chia 5 thùy, dính với bầu. Tràng có 5 cánh hoa rất nhỏ. Nhị nhiều, hợp thành 5 bó đối diện với các thùy đài. Bầu dưới, 3 ô, bao bởi đĩa nạc. Quả nang nhỏ không có cuống, rất cứng, có 3 ngăn. Hạt hình trứng.

Bộ phận dùng: Lá tươi, cành non, vỏ cây và tinh dầu.

Nơi sống và thu hái: Cây phân bố nhiều ở các tỉnh phía Nam. Nó tiến khá xa vào nội địa ở cửa các sông lớn, ở nơi mà nước chỉ còn hơi mặn. Chúng tạo thành những rừng cây gỗ đẹp. Cũng được trồng ở nhiều nơi trong nước.

Hoạt chất và tác dụng: Trong lá tươi có tinh dầu mà thành phần chủ yếu là cineol (cajeputol), eucalyptol; ngoài ra còn có các carbur terpen (L- pinen), terpineol và các aldehyd. Tinh dầu này có tác dụng sát trùng mạnh đối với nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

Lá tràm có vị cay, chát, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng làm ra mồ hôi, trừ thấp, giảm đau. Vỏ cây có vị đắng, nhạt, tính bình, có tác dụng an thần, trấn tĩnh, khư phong.

Công dụng và cách dùng: Tràm đã được dùng nhiều trong nhân dân, nhiều nơi để lấy lá sắc nước uống thay chè (với tên Chè đồng, vì cây thường mọc hoang, và chè cay vì nước hơi cay), giúp tiêu hóa, chữa ho hoặc để xông cảm cúm. 

Nước sắc lá đắp lên mụn nhọt, vết thương có tác dụng sát trùng và cầm máu, dùng xức các vết bỏng cho chóng ra da non. Lá nấu nước tắm trị mẩn ngứa. Vỏ dùng trị suy nhược thần kinh, mất ngủ.

Tinh dàu tràm nhỏ mũi chữa cảm cúm và ngạt mũi, dùng xông sát trùng đường hô hấp. Dùng uống có tác dụng chống co thắt, chữa ho, long đờm, giúp tiêu hóa, dùng xoa trị nhức đầu, tê thấp, dùng bôi các vết thương sây sát và các vết bỏng, vừa sạch vừa sát trùng.

Lá và cành tươi dùng sắc và hãm uống với liều 20g trong 1 lít. Tinh dầu dùng uống với liều 10-20 giọt trong cốc nước, dùng nhỏ mũi với nồng độ 10% trong dầu lạc hay cồn. Dùng rửa thì pha trong nước với nồng độ 0,2%.

234. TRẮC BÁ

Còn gọi là Trắc bách - Biota orientalis (L.) Endl., thuộc họ Trắc bách - Cupressaceae
Mô tả: Cây nhỏ, cao 6-8m, có dạng tháp, phân nhiều nhánh xếp theo những mặt phẳng thẳng đứng. Lá nhỏ, mọc đối, hình vẩy dẹp, lợp lên nhau; lá ở nhánh non và nhánh già có hình dạng khác nhau. Nón cái tròn ở gốc các cành. Nón quả hình trứng, có 6-8 vẩy dày, xếp đối nhau. Hạt hình trứng, dài độ 4mm. Vỏ hạt cứng nhẵn, màu nâu sậm, không có cánh.

Bộ phận dùng: Lá (Trắc bá diệp) và nhân hạt (Bá tử nhân).

Nơi sống và thu hái: Cây nhập trồng làm cảnh ở các công viên
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các vườn hoa lăng mộ. Hầu khắp các tỉnh đều có gặp.

Lá và cành nhỏ có thể thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào tháng 9-11, phơi khô. Hạt thu vào mùa thu đông, đem phơi khô, xát bỏ vẩy ngoài, lấy nhân phơi khô. Khi dùng để nguyên hay ép bỏ dầu.

Hoạt chất và tác dụng: Trong lá có: 1. Tinh dầu với thành phần chủ yếu gồm fenchon, camphor; 2. Các hợp chất flavon; 3. Phần sáp, sau khi xà phòng hóa sẽ được 21% acid hữu cơ, trong đó chủ yếu gồm những acid juniperic, acid sabinic.

Hạt chứa chất béo và saponosid (0,64%).

Trắc bá diệp có vị đắng, mùi thơm, tính hơi hàn, có tác dụng lương huyết, cầm máu, tiêu ứ. Hạt có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tâm tỳ, định thần, chỉ hãn, thuận táo, thông tiện.

Công dụng và cách dùng: Trắc bá diệp được dùng làm thuốc cầm máu (thổ huyết, băng huyết), lợi tiểu tiện, chữa ho sốt và làm chất đắng giúp sự tiêu hóa. Hạt dùng chữa hồi hộp mất ngủ, hay quên, người yếu ra nhiều mồ hôi, táo bón.

Nhân quả hoặc lá sao đen, sắc uống cầm máu. Phối hợp với lá Ngải cứu, buồng Cau điếc, Bạc hà để chữa rong huyết, phối hợp với Huyết dụ, Thài lài tía, Rẻ quạt chữa ho ra máu. Nhân quả giã nhỏ, thêm nước, gạn uống chữa kiết lỵ. Lá sao, sắc cùng rễ Chanh, rễ Dâu tằm hoặc Tầm gửi cây dâu uống chữa ho. Ngày dùng 8-12g lá,4-12g nhân quả.

Người ỉa lỏng, nhiều đờm không nên dùng.

235. TRÂM BẦU
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Còn gọi là Chưn bầu, Chưng bầu, Tim bầu - Combretum quadrangulare Kurz, thuộc họ Bàng - Combretaceae
Mô tả: Cây nhỏ hay cây to, có thể cao đến 12m. Cành non có 4 cạnh. Lá mọc đối, hình trứng dài, đầu tù hoặc hơi nhọn, gốc thuôn. Hai mặt lá đều có lông, nhất là mặt dưới. Cụm hoa hình bông mọc ở nách lá, gồm nhiều hoa nhỏ màu vàng nhạt. Quả có 4 cánh mỏng. Hạt hình thoi, có rìa. 

Bộ phận dùng: Hạt, quả và vỏ cành non.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang rải rác khắp nơi vùng nước ngọt, nước mặn và đất phèn. Cũng thường được trồng lấy củi. Cây dễ trồng, không kén đất, nước ngập không chết, có nơi phát triển thành rừng.

Thu hái quả vào tháng 1-2, đem phơi khô, lấy hạt. Vỏ cành non có thể thu hái quanh năm. 

Hoạt chất và tác dụng: Trong hạt có tanin, dầu béo, acid béo,calcium oxalat, acid oxalic tự do… Hàm lượng dầu trong hạt là 12%, chất không xà phòng hóa là 4,3%; dầu có màu nâu đỏ. 

Trong thành phần acid béo có acid palmitic (52,91%), acid linoleic (25,31%), do đó dầu trâm bầu ngoài việc dùng trong công nghiệp xà phòng và tổng hợp các chất tẩy rửa, có thể dùng để ăn, nếu được tinh luyện kỹ ngay sau khi lấy dầu ra và loại bỏ độc tố … Nước sắc hạt trâm bầu có tác dụng mạnh đối với giun đất và sán lợn. Chất nhầy ở vỏ cành non cũng có tác dụng trị giun.

Công dụng và cách dùng: Hạt Trâm bầu được dùng trị giun sán cho người và gia súc. Để trị giun đũa, giun kim: dùng hạt nướng qua rồi kẹp với chuối chín, nhai nuốt. Người lớn 10-15 hạt, trẻ em tùy tuổi 5-10 hạt. Uống liền trong 3 ngày. 

Nhân dân thường dùng phối hợp với lá Mơ tam thể, cắt nhỏ hai thứ trộn đều, thêm bột và nước làm bánh ăn vào sáng sớm lúc đói.

Có cơ sở đã dùng hạt Trâm bầu phối hợp với bột lá Muồng trâu, làm thuốc viên Trâm bầu. Có nơi dùng lá, đọt Trâm bầu phối hợp với Nhân trần làm trà nhuận gan.

236. TRÂM ỔI
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Còn gọi là Bông ổi, Bông hôi, Hoa ngũ sắc, Tứ thời, Tứ quý, Thơm ổi - Lantana camara L., thuộc họ Cỏ roi ngựa - Verbenaceae
Mô tả: Cây nhỏ, cao tới 1,5-2m hay hơn. Thân có gai, cành dài, hình vuông, có gai ngắn và lông ráp. Lá mọc đối, khía răng, mặt dưới có lông. Cụm hoa là những bông co lại thành đầu giả mọc ở nách các lá ở ngọn. Hoa lưỡng tính, không đều, thoạt tiên vàng dợt rồi vàng kim, vàng tươi, sau cùng đỏ chói, ít khi toàn màu trắng. Quả hạch hình cầu, nằm trong lá đài, khi chín màu đen; nhân gồm 1-2 hạt cứng, xù xì.

Bộ phận dùng: Lá, cành, hoa và rễ.

Nơi sống và thu hái: Cây gốc ở Trung Mỹ, được nhập trồng làm cảnh, nay phổ biến rộng rãi, mọc hoang ở nhiều nơi.

Các bộ phận của cây thu hái vào mùa khô, phơi hay sấy khô. Cũng có thể dùng tươi.

Hoạt chất và tác dụng: Lá chứa 0,2% tinh dầu, ở hoa khô chỉ có 0,07%. Tinh dầu có 80% terpen bicyclic và 10-12% L-(- phelandren. Trong vỏ có 0,08% lantanin. Lantanin cũng như quinin, làm giảm sự tuần hoàn và hạ nhiệt.

Lá trâm ổi có vị đắng, hôi, tính mát, hơi có độc, có tác dụng hạ sốt, tiêu độc, tiêu sưng. Hoa có vị ngọt, tính mát, có tác dụng cầm máu. Rễ có vị dịu, tính mát, có tác dụng tiêu độc, giảm đau.

Công dụng và cách dùng: Cành lá dùng ngoài đắp vết thương, vết loét, hoặc dùng cầm máu, sát trùng hoặc nấu lên dùng rửa trị ghẻ lở, viêm da, các vết chàm; còn dùng chườm nóng trị thấp khớp. Dùng  uống trong chữa sốt. Hoa trị ho và hạ huyết áp. Vỏ làm thuốc bổ và thuốc hãm để chống co thắt. Rễ dùng chữa sốt lâu không dứt, phong thấp đau xương, quai bị, lao phổi.

Để cầm máu, dùng 30g lá Bông ổi khô, 10g Gừng khô, hai thứ tán bột, rắc lên vết thương. Ngày làm 1 lần. Dùng ngoài giã nát đắp hoặc nấu nước tắm và rửa. Dùng trong, hãm hoặc pha nước uống. Hoa pha nước dùng chế xirô ho. Vỏ cây dùng ngâm trong cồn hay rượu để chế cồn vỏ Trâm ổi. Rễ thường dùng ở dạng thuốc sắc, thường phối hợp với các loại thuốc khác.

237. TRÂU CỔ

Còn gọi là Sộp, Sóp sóp, Vẩy ốc, Bị lệ - Ficus pumila L., thuộc họ Dâu tằm - Moraceae
Mô tả: Dây leo bò với rễ bám, có mủ trắng lúc cây còn non, có những nhánh bò mang lá không có cuống; gốc hình tim, nhỏ như vẩy ốc; ở dạng trưởng thành, có những nhánh tự do mang lá lớn hơn và có cuống dài. Cụm hoa có đế bao kín dạng quả Vả, quả Sung, khi chín có màu đỏ.
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Mùa hoa quả: tháng 5-10.

Bộ phận dùng: Lá và cành non, quả, thân cây nhỏ.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc leo trên đá và các cây to. Thường được trồng cho bám vào tường nhà hay cây to để làm cảnh. 

Người ta thường dùng quả thu hái vào mùa thu, đồ chín, thái nhỏ; cành non và lá thu hái quanh năm, chọn thứ thân nhỏ, có nhiều mủ. Thường dùng tươi tốt hơn là dùng khô.

Hoạt chất và tác dụng: Trong vỏ quả (đế của cụm hoa), có tới 13% chất gôm, khi thủy phân cho glucose, fructose và arabinose. Trong thân và lá có một số chất như mesoinositol, (- sitosterol, taraxeryl acetate, (- amyrin.

Lá và cành non có vị chua đắng, tính bình, có tác dụng thông huyết, bổ huyết, tốt sữa, tiêu viêm, trừ phong nhiệt. Quả có vị ngọt, chát, tính bình, có tác dụng tráng dương, cố tinh, bổ huyết, thông sữa. Thân cây có vị đắng chát, tính hình, có tác dụng tiêu độc, thông huyết, bổ huyết, mạnh gân cốt.

Công dụng và cách dùng: Lá và cành non dùng chữa bệnh thiếu sữa, thiếu máu, nhức mỏi chân tay, mụn nhọt, ngứa lở. 

Quả dùng trị di tinh, liệt dương, đàn bà đẻ ít sữa, kiết lỵ lâu ngày sinh bệnh trĩ. Thân cây dùng trị phong thấp tê mỏi, sang độc, ung nhọt, kinh nguyệt không đều.

Ngày dùng 8-12g cành lá, 6-12g quả, 10-20g thân dùng tươi sắc uống hoặc nấu thành cao, ngày dùng 5-10g chữa đau xương, đau mình của người già, làm thuốc bổ, thuốc điều kinh, giúp sự tiêu hóa. 

Có thể dùng cành lá Trâu cổ phối hợp với đậu đen, ngâm rượu uống bổ, chữa di tinh, liệt dương, đau mình mẩy, đau lưng.

238. TRẦU KHÔNG
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Còn gọi là Trầu - Piper betle L., thuộc họ Hồ tiêu - Piperaceae
Mô tả: Cây nhỏ leo, nhẵn. Lá có cuống, có bẹ, dài 1,5-3,5mm; phiến hình trái xoan, dài 10-13cm, rộng 4,5-9cm, có gốc hơi không cân, hình tim nhiều hay ít ở những lá dưới, có mũi và nhọn ở đỉnh, dạng màng và cứng, có các điểm tuyến trong suốt rất mịn, gân gốc thường là 5. Hoa khác gốc, mọc thành bông. Quả mọng lồi, tròn và có những lông mềm ở đỉnh.

Bộ phận dùng: Lá.

Nơi sống và thu hái: Gốc ở Malaixia, được trồng rộng rãi trong cả nước ta để lấy lá ăn trầu. Lá thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô, có khi tán bột dùng dần.

Hoạt chất và tác dụng: Lá chứa từ 0,8-1,8% (có khi đến 2,4%) tinh dầu thơm, có vị nồng, gồm chủ yếu là 2 phenol: betel-phenol là đồng phân của eugenol, và chavicol, kèm theo nhiều hợp chất phenolic khác. Chúng có tác dụng kháng sinh rất mạnh đối với các loại vi trùng, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, song cầu khuẩn, vi khuẩn subtilis và trực trùng coli.

Trầu không có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, có tác dụng ôn trung hành khí, khư phong tán hàn, tiêu thũng chỉ thống, hóa đàm, chống ngứa.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị hàn thấp nhức mỏi, đau bụng đầy hơi, trị vết thương nhiễm trùng có mủ sưng đau, hen suyễn khi thời tiết thay đổi, đầu nhức khó thở. Một số bệnh viện đã dùng Trầu không nấu thành cao chữa bệnh viêm cặn răng (paradentose) có kết quả. Được xem như là thuốc săn da, làm chất kích thích, làm chất lợi nước bọt và xem như có tác dụng dự phòng chống bệnh lỵ và sốt rét.

Nhân dân thường dùng để rửa vết thương, vết loét, đắp ngoài để chữa viêm mạch bạch huyết, trị chốc lở.

Ngày dùng 8-16g, dạng thuốc sắc. Thường dùng ngoài giã đắp lên ngực để chữa ho và hen hoặc đắp lên vú để cho sữa không ra nữa. Dùng ngoài không hạn chế liều lượng.

Để chữa vết lở loét, mụn nhọt, vết chàm má trẻ mới đẻ, dùng 2-3 lá Trầu tươi, cắt thật nhỏ cho vào ly con, giội nước sôi cho ngập. Sau 10-15 phút dùng nước này để rửa ngày 2-3 lần. Nếu vết loét cho nước rỉ vàng, dùng giấy bản đốt lấy tro đắp vào. Vết loét to thi tăng số lượng trầu lên.

239. TRE
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Tre gồm nhiều loài khác nhau được sử dụng, ở đây chỉ giới thiệu 1 loài Tre mỡ - Bambusa vulgaris Shrader ap. Wendl., thuộc họ Lúa - Poaceae
Mô tả: Tre mỡ cao 6-15m, có thân rễ ngầm, sống dai, mọc ra những chồi gọi là măng ăn được. Thân có các gióng rỗng và các đốt đặc, màu vàng xanh. Lá có cuống, gân lá song song, phiến không lông, mép ngắn có rìa lông. Cây ra hoa một lần, khi kết quả xong thì chết. Cụm hoa dạng chùy, có lá hay không; bông chét dẹp nhọn, xếp từng đôi, chứa 4-12 hoa.

Bộ phận dùng: Nhiều bộ phận của cây được dùng làm thuốc như: tinh tre (trúc nhự), nước tre non (trúc lịch), lá tre (trúc diệp).

Nơi sống và thu hái: Cây tre được trồng nhiều làm hàng rào quanh làng và quanh nhà. Có nhiều loại có thể sử dụng. Để lấy tinh tre, cạo bỏ vỏ xanh, sau đó cạo lớp thân thành từng thỏi mỏng hay sợi mỏng, còn phơn phớt xanh, rồi phơi khô. Khi dùng, tẩm nước gừng sao. 

Nếu lấy tre non tươi về nướng lên, vắt lấy nước, ta được nước tre non. Lá tre thường dùng tươi.

Hoạt chất và tác dụng: Chưa rõ hoạt chất. Lá tre có vị đắng, tính mát có tác dụng giải nhiệt, thanh tâm, tiêu đờm. Tinh tre có vị ngọt, tính hơi lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, trừ phiền, khỏi nôn an thai. Nước tre non có vị đắng hơi ngọt, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, tiêu khát, trừ đờm.

Công dụng và cách dùng: Lá tre được dùng làm thuốc ra mồ hôi, sát trùng, chữa viêm nhiễm phù thũng, cảm sốt. Tinh tre dùng chữa sốt, buồn nôn, mửa, chảy máu cam, băng huyết, đái ra máu, động thai.

Nước tre non dùng chữa cảm sốt, mê man, trúng phong cấm khẩu.

Hằng ngày dùng 20-30g lá Tre, dạng thuốc sắc uống hoặc xông; 10-15g tinh tre chế, dạng thuốc sắc; 40-60g nước Tre non, hãm nóng uống, thường phối hợp với nước gừng.

Chẳng hạn, để chữa kinh nguyệt ra nhiều, ra mãi không ngừng, dùng tinh tre sao qua, tán nhỏ, mỗi lần dùng 12g, uống với nước nóng.

240. TRINH NỮ HOÀNG CUNG

Còn gọi là Náng lá rộng, Tỏi lơi lá rộng - Crinum latifolium L., thuộc họ Thủy tiên - Amaryllidaceae
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Mô tả: Cây thảo có thân hành gần hình cầu, đường kính 10-16cm, cổ ngắn. Lá nhiều, mỏng, hình dải lụa, dài 60-90cm, rộng 7-10cm, mép hơi nhăn và ráp. Cán hoa dài 30-60cm, mang tán gồm 10-20 hoa; mo hình tam giác, màu lục, dài 7cm; cuống hoa rất ngắn. Hoa màu trắng pha hồng dài 10-15cm; bao hoa gồm 6 phiến bằng nhau, hàn liền ở phía dưới thành ống dài 9-10cm; nhị 6 có bao phấn hình dải; bầu hạ, vòi nhụy dài hơn nhị. Quả nang.

Bộ phận dùng: Lá, thân hành.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang nhưng ngày nay được trồng ở nhiều nơi từ Nam ra Bắc làm cây cảnh và làm thuốc. Từ thân hành đẻ ra nhiều cây con, có thể tách ra trồng tiếp. Cây ưa ẩm và ưa bóng.

Thu hái các lá đang độ phát triển, mang về rửa sạch, phơi hay sấy (ở nhiệt độ 500C) cho khô. Củ thường dùng tươi.

Hoạt chất và tác dụng: Có nhiều alcaloid, acid amin, acid hữu cơ đã được chiết xuất từ trinh nữ hoàng cung. Các alcaloid đáng chú ý là latisolin, latisodin, beladin, embelin, crinafolin, crinafolidin, lycorin, epilycorin, latindin, pratorin …

Cao methanol của rễ, thân và cao chiết alcaloid toàn phần của trinh nữ hoàng cung đều có tác dụng ức chế sự phân bào. Lycorin ức chế sự tổng hợp protein làm giàu khả năng sống của các tế bào u, có tác dụng kháng virus.

Lá trinh nữ hoàng cung có vị cay hơi đắng, tính mát, có ít độc, có tác dụng hành huyết, tán ứ, tiêu thũng chỉ thống, thanh nhiệt giải độc, thông kinh hoạt huyết.

Công dụng và cách dùng: Hiện nay người ta thường dùng lá làm thuốc trị viêm tuyến tiền liệt, viêm họng và cũng dùng trị ung thư của hầu họng, đường tiêu hóa và tiết niệu. Dùng lá khô sắc nước uống (mỗi ngày 2-3 lá tùy bệnh) hoặc dùng lá tươi nhai với ít muối và nuốt nước.

Ở Vân Nam (Trung Quốc) lá được dùng trị sưng lở độc, đòn ngã, viêm tuyến vú, lở trĩ và lở thành dải.

Ở Ấn Độ, thân hành được dùng xào nóng giã đắp trị bệnh khớp và cũng dùng đắp mụn nhọt và áp xe để gây mưng mủ; dịch lá dùng làm thuốc nhỏ tai chữa đau tai.

241. VANG

Còn gọi là Vang nhuộm - Caesalpinia sappan L., thuộc họ Đậu Fabaceae
Mô tả: Cây gỗ cao 7-10m; thân có gai; cành có gai hình nón ngắn. Lá kép lông chim hai lần, cuống chung mang 9 đôi cuống phụ, mỗi cuống này lại mang 12 đôi lá chét hay hơn, có gân chính chéo; lá kèm biến đổi thành gai hình nón. Hoa mọc thành chùy rộng ở ngọn cành, gồm nhiều chùm có lông màu gỉ sắt. Quả hóa gỗ, có sừng ở đầu, chứa 4 hạt dẹt.

Bộ phận dùng: Gỗ (Tô mộc).

Nơi sống và thu hái: Mọc trên nương rẫy, ven rừng, trong rừng thứ sinh, quanh bản làng. Cũng được trồng ở nhiều địa phương, từ Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh vào các tỉnh Tây Nguyên đến Bình Dương, An Giang.

Người ta chặt những cây già, đẽo bỏ vỏ, lấy phần gỗ đỏ bên trong, cưa thành khúc và chẻ từng thanh nhỏ rồi phơi hay sấy khô.
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Hoạt chất và tác dụng: Gỗ vang chứa tanin, acid gallic, sappanin, brasilin, tinh dầu. Có tới 2% brasilin, đó là một hợp chất màu vàng nhuộm đỏ carmin trong môi trường kiềm, oxy hóa thành brasilein màu đỏ sẫm. Trong tinh dầu có l- phellandren, ocimen.

Tô mộc có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hành huyết, phá ứ, tiêu thũng, chỉ thống. Tô mộc có tác dụng kháng sinh, diệt lỵ amip, gây co bóp tử cung, làm tăng co bóp tim.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị ỉa chảy, lỵ, chấn thương ứ huyết, kinh nguyệt bế, sản hậu ứ huyết, bụng trướng đau. Là loại thuốc cầm máu thích hợp dùng cho phụ nữ sau khi sinh máu ra quá nhiều và tử cung xuất huyết. Liều dùng 6-16g, dạng thuốc sắc hay hoàn tán. Dùng riêng phối hợp với các vị thuốc khác. Có thể chế thành cao lỏng và hãm thuốc bôi bên ngoài hoặc rửa vết thương.

242. VẰNG

Còn gọi là Chè vằng - Jasminum subtriplinerve Blume, thuộc họ Nhài - Oleaceae
Mô tả: Cây nhỡ có nhánh nhẵn, kéo dài. Lá mọc đối, phiến lá hình bầu dục - ngọn giáo, gần như tù hay tròn ở gốc, nhọn đầu, hơi cùng màu ở cả hai mặt, dài 4-7,5cm, rộng 2-4,5cm, các lá phía trên thu nhỏ hơn; cuống nhẵn, có khớp phía dưới đoạn giữa, dài 3-12mm. Hoa 7-9, xếp thành chùy dày đặc, có lá ở gốc, trên các nhánh ngắn hoặc ở ngọn các nhánh dài.
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Bộ phận dùng: Cành lá.

Nơi sống và thu hái: Thường mọc trong các lùm bụi ở ven đồi, bờ nương rẫy và quanh làng bản rải rác ở hầu hết các tỉnh vùng núi thấp, trung du và cả ở đồng bằng từ Lào Cai, Hòa Bình vào tới Khánh Hòa.

Thu hái cành lá quanh năm, phơi hay sấy khô.

Hoạt chất và tác dụng: Lá cây chứa alcaloid, nhựa và flavonoid. 

Chè vằng có vị đắng, có tác dụng kháng sinh, tiêu viêm và bổ đắng.

Công dụng và cách dùng: Cành lá sắc nước cho phụ nữ uống sau khi sinh, nhất là sau khi sinh bị nhiễm trùng, sốt cao, viêm hạch bạch huyết, viêm tử cung và viêm tuyến sữa. Cũng dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều, bế kinh hoặc thấy kinh đau bụng, chữa phong thấp đau nhức các đầu chi và các khớp xương; cũng dùng chữa ghẻ lở, chốc đầu và các bệnh ngoài da. Liều dùng 20-30g cành lá sắc nước uống. Lá tươi nấu nước dùng tắm, rửa hoặc giã đắp.

Còn được dùng làm thuốc mịn tóc, trị nấm tóc, trị viêm rò xương (trong uống ngoài rửa). Ở nhiều địa phương, nhân dân dùng cành lá phơi khô nấu nước uống như nước chè, nên có tên là chè vằng.

243. VÒI VOI

Vòi voi hay Dền voi - Heliotropium indicum L., thuộc họ Vòi voi - Boraginaceae
Mô tả: Cây thảo cao khoảng 25-40cm, có thân khỏe, cứng, mang nhiều cành. Trên thân và cành có nhiều lông ráp, thân già nhẵn. Lá mọc đối, hình trái xoan, đầu lá hơi nhọn, gốc lá thuôn dần men theo cuống, cả hai mặt đều có nhiều lông, mép lá hơi lượn sóng hoặc có răng cưa không đều. Hoa màu tím nhạt hoặc trắng, không cuống, mọc so le, nhưng đều nhau, trên hai hàng tạo thành cụm hoa xim bọ cạp, dài 8-11cm, ở ngọn cành hay ở nách lá. Quả gồm 4 quả hạch con hình tháp.

Bộ phận dùng: Phần cây trên mặt đất.

Nơi sống và thu hái: Cây thường mọc hoang ở bãi cỏ, nương vườn bỏ hoang, quanh các thôn xã, gặp ở hầu khắp các tỉnh vùng 
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đồng bằng và miền núi.

Cắt lấy những đoạn cành có nhiều lá và hoa, đem phơi hay sấy khô.

Hoạt chất và tác dụng: Đã có nhiều tài liệu công bố và hoạt chất của cây Vòi voi. Trong cây có Heliotrin là một alcaloid pyrolizidin gây ung thư, nhưng lại có Indixin và Indixin N- oxyt mà chất sau là một trong 6 chất được sàng lọc từ hàng ngàn loài cây thuốc khác nhau có tác dụng ức chế khối u. Như vậy trong cây vừa có thành phần có tác dụng chữa bệnh nhưng đồng thời có thành phần có tác dụng gây bệnh. Do có heliotrin nên Vòi voi có khi được đề nghị không nên dùng, nhưng mặt khác nó lại có indixin nên đã được thử nghiệm chữa ung thư và được nêu lên trong danh mục những cây thuốc chữa ung thư.

Vòi voi có vị đắng, nhạt, hơi cay, mùi hăng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, lợi niệu, tiêu thũng, giải độc.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng trị phong thấp sưng khớp, lưng gối nhức mỏi, loét cổ họng, bạch hầu, viêm phổi, viêm mủ màng phổi, ỉa chảy, lỵ, viêm tinh hoàn, nhọt sưng tấy và viêm mủ da.

Ngày dùng 15-30g, dạng thuốc sắc, thường phối hợp với các vị thuốc khác. Người già yếu, cơ thể suy nhược, tỳ vị hư hàn, ỉa chảy lâu ngày, tay chân lạnh, không nên dùng.

Dùng ngoài giã đắp không kể liều lượng. Để chữa đầu gối sưng đỏ, đau nhức, sốt nhẹ, đi lại khó khăn, chặt cây Vòi voi tươi thành từng đoạn nhỏ, giã giập, sao với rượu hoặc giấm, gói vào vải buộc vào chỗ sưng đau, làm 5-7 lần là khỏi. 

Cao rượu Vòi voi có tác dụng rất tốt đối với những trường hợp viêm hay tụ huyết chưa làm mủ, không cho lan rộng và làm bớt sưng tấy.

244. VÔNG NEM

Còn gọi là Cây lá vông - Erythrina variegata L., thuộc họ Đậu - Fabaceae
Mô tả: Cây to, cao tới 10m, vỏ xanh rồi nâu, có nhiều gai ngắn. Lá mọc so le, có 3 lá chét hình tam giác. Vào tháng 3-5, sau khi lá rụng, cây ra hoa. Chùm hoa dày gồm nhiều hoa màu đỏ chói. Quả đậu không lông, có eo giữa các hạt. Hạt hình thận, màu nâu.
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Bộ phận dùng: Lá và vỏ thân.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang dọc bờ biển và cũng được trồng ở nhiều nơi khắp các tỉnh đồng bằng và miền núi làm cây bóng mát và làm hàng rào.

Thu hái lá vào mùa xuân, chọn lá bánh tẻ, dùng tươi hay phơi khô. Vỏ cây thu hái quanh năm.

Hoạt chất và tác dụng: Trong lá và thân, có một alcaloid độc là erythrin. Chất này có tác dụng làm giảm và có khi làm mất hẳn hoạt động thần kinh trung ương, tuy nhiên không ảnh hưởng đến sự kích thích vận động và sự co bóp của cơ. Còn có chất saponin gọi là migarin làm dãn đồng tử. Trong hạt có alcaloid gọi là hypophorin có tác dụng tăng phản xạ kích thích đưa đến sự co giật uốn ván. Lá vông có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, làm yên tĩnh, gây ngủ, hạ nhiệt, hạ huyết áp. Còn có tác dụng co bóp các cơ. Ít có độc.

Lá vông có vị đắng, nhạt, hơi chát, tính bình, có tác dụng an thần, sát trùng, tiêu tích.

Công dụng và cách dùng: Thường dùng chữa tim hay hồi hộp, ít ngủ hoặc mất ngủ, trẻ em cam tích, viêm ruột, ỉa chảy, kiết lỵ, lở chảy nước, phong thấp, ung độc.

Ngày dùng 4-6g, dạng thuốc sắc làm thuốc an thần, gây ngủ. Thường phối hợp với Lạc tiên, lá Dâu, tâm Sen. Lá khô tán bột rắc vào vết thương. Để rửa, dùng nước sắc lá tươi. Có nơi dùng lá Vông để trị bệnh trĩ; dùng lá tươi xào trứng ăn, dùng lá già giã ra, nướng đắp vào hậu môn.

245. VÔNG VANG

Còn gọi là Bụp vàng, Bông vang - Abelmoschus moschatus (L.) Medic, thuộc họ Bông - Malvaceae

Mô tả: Cây thảo, sống hằng năm, cao 0,80-1m, có lông ráp. Lá mọc so le, có cuống dài, gân lá chân vịt, phiến chia thành 5-6 thùy, ngoài mặt có lông, mép khía răng; lá kèm rất hẹp. Hoa to, màu vàng, mọc riêng lẻ ở nách lá. Quả nang, có lông trắng cứng, dài 4-5cm, chia làm 5 ô, hình bầu dục, đầu nhọn. Hạt nhỏ và nhiều.
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Bộ phận dùng: Rễ, lá, hoa và hạt.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang ở đồi, trong vườn, trên nương rẫy.

Dùng hạt lấy từ quả chín vào mùa hạ, mùa thu, đem phơi khô. Rễ đào về, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay sấy khô. Lá thu hái quanh 

năm, dùng tươi hay phơi trong râm, đến khô.

Hoạt chất và tác dụng: Hạt chứa một chất dầu cố định màu vàng, mà thành phần chính là các terpen, alcol (farnesol), ether, acid linoleic và acid palmitic. Chất dầu này màu lục sáng, có mùi của xạ hương rất đậm nét.

Rễ vông vang có vị hơi ngọt, tính mát có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, hạt độc bài nung, tiêu thũng, chỉ thống. Lá có vị nhạt, nhiều nhớt, tính mát, có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu độc, sát trùng, hoạt thai. Hạt có tác dụng hạ sốt, chống co thắt, kích thích và lợi tiểu.

Công dụng và cách dùng: Rễ dùng trị nhức mỏi chân tay, các khớp sưng nóng đỏ đau, co quắp, mụn nhọt, viêm dạ dày hành tá tràng và sỏi niệu. 

Lá dùng trị táo bón, thủy thũng, mụn nhọt sưng độc, tràng nhạc, gãy xương. Hoa dùng trị bỏng lửa và cháy. Hạt dùng trị đái buốt, đái dắt, sỏi thận, sỏi bàng quang, đại tiểu tiện bí và cũng dùng trị rắn cắn.

Ngày dùng 6-12g hạt giã giập, thêm nước uống hay sắc uống. Dùng tươi nhai nuốt nước, lấy bã đắp trị rắn cắn. Lá dùng 20-40g, rễ 6-12g, dạng thuốc sắc, thuốc hãm. Có thể giã lấy nước uống, bã đắp vào mụn nhọt.

246. XOÀI

Xoài - Mangifera indica L., thuộc họ Đào lộn hột - Anacardiaceae
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Mô tả: Cây gỗ lớn, cao 10-20m, có tán rậm. Lá đơn, nguyên, mọc so le, phiến lá hình thuôn mũi mác, nhẵn, thơm. Hoa hợp thành chùm kép ở ngọn cành. Hoa nhỏ, màu vàng; 5 lá đài nhỏ, mặt ngoài có lông; 5 cánh hoa có tuyến mật; 5 nhị nhưng chỉ có 1 hoặc 2 nhị sinh sản; bầu trên, thường chỉ có 1 noãn. Quả hạch chín màu vàng; thịt quả ngọt, thơm; nhân có xơ. Hạt rất to. Có nhiều thứ xoài: Xoài tượng, Xoài cơm, Xoài thanh ca…

Bộ phận dùng: Vỏ thân, lá, nhựa cây, quả, hạt.
Nơi sống và thu hái: Cây của vùng nhiệt đới, được trồng ở nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Nam của nước ta. Có thể thu hái vỏ cây, lá, nhựa quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Quả thu hái khi chín.

Hoạt chất và tác dụng: Vỏ thân chứa 3% tanin và một hợp chất flavonoid gọi là mangiferin. Lá chứa tanin và mangiferin. Quả chứa nhiều caroten và các vitamin B1, B2 và C. Hạch quả chứa nhiều tinh bột, dầu và tanin.

Quả, vỏ, lá có vị chua ngọt, tính mát, hạch quả có vị chua, chát, tính bình. Vỏ thân có tác dụng thu liễm, sát trùng. Lá có tác dụng chỉ dương, hành khí sơ trệ, lợi tiểu và có thể kháng nham. Nhựa từ vỏ cây rỉ ra không mùi, có vị chát đắng, hơi cay, cũng có tác dụng như vỏ. Quả có tác dụng thanh nhiệt tiêu trệ, ích vị, chỉ thổ, giải khát, lợi niệu. Hạch quả có tác dụng chỉ khái, kiện vị.

Công dụng và cách dùng: Vỏ thân được dùng trị ho, đau sưng họng và đau răng. Lá dùng trị ho, viêm phế quản cấp tính hay mạn tính, thủy thũng và dùng ngoài trị viêm da, ngứa ngáy ngoài da. Nhựa cây dùng trị kiết lỵ, ỉa chảy và bệnh ngoài da; cũng dùng trị bạch đới và kinh nguyệt quá nhiều. Quả và hạch dùng trị ho, tiêu hóa không bình thường, sán khí. Thịt quả dùng trị bệnh hoại huyết và loạn óc. Vỏ quả dùng trị kiết lỵ.

Ta thường trồng Xoài lấy quả ăn. Vỏ thân thường dùng chữa đau răng: lấy một miếng vỏ bằng bàn tay, cạo vỏ ngoài rồi thái mỏng, dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Nếu dùng vỏ tươi thì giã vắt lấy nước, thêm tí muối để ngậm, nhổ nước, mỗi ngày 4-5 lần. Nếu dùng vỏ khô, thì sắc lấy nước hoặc ngâm rượu, mỗi ngày dùng 10-20g nhựa cây tươi đem ngâm trong nước chanh dùng trị các thứ ghẻ lở. Hạt phơi khô, tán bột dùng mỗi lần 1,5g trị giun hoặc sắc uống trị kiết lỵ, ỉa chảy. Lá thường dùng nấu nước xông trị các bệnh trong họng.

247. XUÂN HOA

Còn gọi là Hoàn ngọc, Nhật nguyệt, Cây con khỉ, Tu lình, Trạc mã - Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk., thuộc họ Ô rô - Acanthaceae
Mô tả: Cây bụi sống nhiều năm, cao 1-2m hay hơn. Thân non màu xanh lục, phân nhiều cành mảnh. Lá mọc đối; phiến lá hình ngọn giáo, dài 12-17 (-20)cm, rộng 3,5-5cm, mép lá nguyên, gốc tù hay nhọn, mặt dưới có đốm đen; gân bên 6-9 đôi; cuống dài 5,5cm. Cụm hoa dạng bông chia nhánh, dài 10-16cm, ở nách lá hoặc đầu cành, gồm các xim ngắn ở các mấu. Hoa lưỡng tính, không đều; 5 lá đài hình sợi, tồn tại dưới quả; tràng hoa có ống dài 2-4cm, các thùy màu tím xanh hay trắng, môi trên lõm, môi dưới 3 thùy to; nhị sinh sản 2, bầu trên. Quả nang có lông mịn, cao 3,5cm, phần lép 2,2cm, chia 2 ô, mỗi ô chứa 2 hạt.

Bộ phận dùng: Lá, rễ.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc tự nhiên ở vùng núi Lạng Sơn, Ninh Bình và cả ở miền Trung. Hiện nay được trồng ở nhiều nơi. Cây ưa ẩm, ưa sáng và có thể chịu bóng. Sinh trưởng mạnh trong mùa xuân - hè. Trồng trên một năm mới có thể có hoa quả. Có thể trồng bằng cành giâm, cắm cành hoặc gieo trồng bằng hạt.
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Thu hái lá, rễ quanh năm. Dùng tươi hay phơi khô dùng dần.

Hoạt chất và tác dụng: Cây chứa sterol, flavonoid, đường khử, carotenoid, acid hữu cơ, saponin. Lá chứa protein toàn phần 30,80% (chất khô), protein hòa tan 25,50mg/g (lá tươi), polysaccharid hòa tan 0,80%; còn có Ca, Mg, K, Na, Fe, Al, Cu, Mn, Ni và enzym với hoạt tính cao.

Cây có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, có hoạt tính thủy phân protein, có tác dụng bảo vệ gan.

Công dụng và cách dùng: Lá cây hiện được dùng trong phạm vi dân gian để: 

1. Khôi phục sức khỏe cho người ốm yếu, suy nhược thần kinh, làm việc quá sức; 2. Chữa rối loạn tiêu hóa, ỉa lỏng, lỵ, trị táo bón, đau bụng không rõ nguyên nhân; 3. Chữa chấn thương, chảy máu, giập gãy cơ thể, chấn thương sọ não; 4. Chữa đau dạ dày, loét hành tá tràng, chảy máu đường ruột, viêm loét đại tràng, trĩ nội; 5. Chữa viêm thận cấp và mạn, suy thận, đái ra máu, đái buốt, đái dắt; 6. Chữa các bệnh u ở phổi, u xơ tuyến tiền liệt, làm giảm đau khi bị ung thư gan ở thời kỳ phát bệnh; 7. Điều chỉnh huyết áp cho người bị huyết áp cao hoặc thấp. Liều dùng 3-7 lá tươi rửa sạch, nhai với ít hạt muối hoặc giã nát lấy nước uống hoặc nấu canh để ăn.

Rễ cây được sử dụng ở Vân Nam (Trung Quốc) làm thuốc trị đòn ngã tổn thương.

248. XUYÊN TÂM LIÊN

Còn gọi là cây Công cộng - Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees, thuộc họ Ô rô - Acanthaceae
Mô tả: Cây nhỏ, sống 1-2 năm, mọc thẳng đứng, có thể cao 1m. Thân vuông, phân nhánh nhiều, các cành mọc theo 4 hướng. Lá mọc đối, cuống ngắn, phiến lá hình trứng, dài 4-6cm. Hoa nhỏ, màu trắng có điểm hường, mọc thành chùm ở nách lá hay ở ngọn cành. Quả nang dài 16mm, rộng 3,5mm, khi khô tách làm đôi bắn hạt ra xa. Hạt hình trụ, thuôn dài, màu nâu nhạt.
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Bộ phận dùng: Toàn cây, chủ yếu là lá.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi. Trồng bằng hạt vào mùa xuân, cây phát triển nhanh, sau 80-90 ngày đã thu hoạch được. Nên thu hái khi cây chưa ra hoa. Dùng tươi hay phơi khô.

Hoạt chất và tác dụng: Trong cây có lá đều chứa acid hữu cơ, tanin, chất nhựa, đường và hoạt chất chính là andrographolid (glucosid đắng) cùng chất neoandrographolid (không đắng). Từ lá con trích được một loại ceton và từ rễ một loại flavon. Tỷ lệ hoạt chất khá cao, trung bình 2,6-3%.

Xuyên tâm liên có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, tiêu thũng, chỉ thống.

Xuyên tâm liên có tính kháng sinh mạnh đối với nhiều loại vi trùng. Nó còn làm tăng khả năng thực trùng của bạch cầu. Nó có tác dụng giảm đau tương tự aspirin và làm hạ huyết áp nhưng không gây tai biến gì.

Công dụng và cách dùng: Thường được dùng trị cảm sốt, cúm, trị ho, viêm họng, viêm phổi, viêm amygdal, viêm đường tiết niệu, viêm âm đạo, viêm loét cổ tử cung, khí hư, đau bụng kinh. Trị viêm nhiễm đường ruột (lỵ trực trùng, nhiễm độc thức ăn, sình bụng, sôi bụng, ỉa chảy, bệnh tướt của trẻ em). Trị huyết áp cao, đau nhức cơ thể, tê thấp. Trị ung nhọt, vết thương giải phẫu, bỏng. Dùng ngoài giã đắp mụn nhọt, ghẻ lở, nấu nước tắm rửa.

Còn dùng để chữa bệnh cho gia súc, gia cầm (sốt, bệnh phổi, ỉa chảy, lỵ, bệnh toi gà…).

Ngày dùng 10-20g toàn cây sắc uống. Tán bột uống mỗi ngày 2-4g, chia làm 2-3 lần. Dùng ngoài không kể liều lượng, để đắp rắn cắn và vết sưng tấy giã nát đắp hoặc nấu nước rửa vết thương. 

Có thể chế thành thuốc mỡ để bôi vết thương, ghẻ lở. Khi cần, chỉ dùng 5-7 lá hãm uống nhiều lần trong ngày.

249. XƯƠNG RỒNG ÔNG
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Còn gọi là Xương rồng ba cạnh - Euphorbia antiquorum L., thuộc họ Thầu dầu - Euphorbiaceae

Mô tả: Cây nhỏ mọng nước có thể cao đến 7-8m, phân nhiều cành, phò nước. Cành có 3 cạnh lồi. Lá nhỏ, mọng nước, mọc ở trên

cạnh lồi của cành; cuống rất ngắn; hai lá kèm biến thành gai. Cụm hoa mọc ở những chỗ lõm của mép cành, có 1-7 bao chung, họp thành ngù, mỗi bao chung nằm trên 2 lá bắc phân thùy rộng, các tuyến mật chẻ đôi. Trong bao chung có nhiều nhị tương ứng với các hoa đực thoái hóa và 1 nhụy ứng với 1 hoa cái. Quả nhỏ màu xanh, có 3 mảnh, có vòi nhụy tồn tại. Toàn cây có nhựa mủ.

Bộ phận dùng: Nhựa và cành cây.

Nơi sống và thu hái: Cây được trồng làm hàng rào và làm cảnh. Trồng bằng cành. Thu hái cành quanh năm, bóc lấy vỏ, nướng nóng để dùng. Nhựa chích từ cây tươi.

Hoạt chất và tác dụng: Thân xương rồng chứa các triterpenoid: taraxerol, taraxerone, friedelan - 3(-ol, fredelan - 3(-ol, epifriedelanol, còn có các acid citric, tartric và fumaric. Nhựa cây chứa euphorbol, euphol, (- amyrin, cycloartenol. Rễ cũng chứa taraxerol.

Xương rồng có vị đắng, tính hàn, có độc. Thân cây có tác dụng tiêu thũng, thông tiện, sát trùng; lá có tác dụng thanh nhiệt hóa trệ, giải độc hành ứ, nhựa cây có tác dụng tả hạ trục thủy, chống ngứa; nhị hoa có tác dụng thanh nhiệt, tiêu thũng.

Công dụng và cách dùng: Xương rồng chỉ mới được sử dụng trong phạm vi dân gian. Nhân dân thường dùng nhựa Xương rồng làm thuốc chữa đau bụng, tẩy, tháo nước, nhưng cần phải pha chế với nhiều vị thuốc khác cho đỡ các tác dụng quá mạnh. 

Dùng ngoài làm thuốc chữa đau răng, sâu răng, làm thuốc sát trùng, diệt sâu bọ, trị ghẻ.

Để chữa đau răng, sâu răng, lấy một khúc cành độ 10-15cm, bóc bỏ vỏ, nướng chín, giã nhỏ, lấy nhựa bôi, ngày 2 lần nhưng sau mỗi lần ngậm phải súc miệng sạch, tránh nuốt nước. Tránh dùng nhựa sống vì có chất độc, tuyệt đối không để bắn vào mắt.

Để trị thủy thũng, muốn tháo nước, nhỏ 20 giọt nhựa xương rồng trên bánh tráng có vừng đem nướng, tán thành bột, chia làm 3 lần uống, sáng, trưa, tối, nếu xổ nhiều quá, thì không uống mấy lần sau. Nếu uống nhầm nhựa tươi bị ngộ độc, thì phải uống lòng trắng trứng hoặc sữa tươi để giải độc.

250. Ý DĨ

Còn gọi là Bo bo, Cườm gạo - Coix lachryma - jobi L., thuộc họ Lúa - Poaceae
Mô tả: Cây thảo, sống hằng năm, trông tựa cây ngô. Thân thẳng đứng, cao 1,5-2m, phân nhánh ở những ngọn có hoa. Ở gốc thân, tại các mấu gần sát đất, có nhiều rễ phụ mọc tản ra. Lá mọc so le, mặt lá ráp, có gân song song; lá không có cuống mà tiếp ngay với bẹ lá. Hoa đơn tính, cùng gốc. Các hoa đực mọc thành một bông ngắn màu xanh lục nhạt, tựa như một nhánh của bông lúa. Hoa cái thì nằm trong một lá bắc dày và cứng, từ màu xanh chuyển sang màu [image: image65.wmf] 1
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nâu tím đến đen. Quả hình trứng, hơi nhọn đầu (thường gọi nhầm là nhân) được bao bởi 1 lá bắc cứng (thường gọi nhầm là vỏ).

Bộ phận dùng: Nhân hạt và rễ.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang và được trồng ở ven bờ nước, vườn, bãi, ruộng. Rải rác ở các tỉnh đều có trồng. Trồng bằng quả. Từ tháng 5 đến tháng 12, khi quả chín già, cắt cả cây về phơi, đập lấy quả, sấy khô, rồi xay, thu lấy nhân trắng, phơi hay sấy khô.

Hoạt chất và tác dụng: Hạt chứa tinh bột và các thành phần dinh dưỡng protid, lipid, glucid; có nhiều acid amin như leucin, tyrosin, histidin, lysin, arginin, coicin, acid glutamic. Trong chất béo có coixenolid và coixid, sitosterol dimethyl glucosid. Rễ chứa protid, lipid và tinh bột.

Ý dĩ có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng lợi thủy, thanh nhiệt, kiện tỳ, bổ phế. Rễ ý dĩ có vị đắng, ngọt, tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, kiện tỳ, sát trùng.

Công dụng và cách dùng: Hạt ý dĩ dùng trị tê thấp, viêm ruột, viêm phổi, phù thũng, tả, sỏi thận. Ý dĩ được xem là một thứ thuốc bổ và bồi dưỡng cơ thể tốt. Dùng bổ sức cho người già và trẻ em. Dùng lợi sữa cho phụ nữ sinh đẻ. Rễ được dùng trị chứng hoàng đản và xổ giun đũa, cũng là thuốc lợi tiểu.

Thường dùng 10-30g nhân hạt dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. Thường phối hợp với các vị thuốc khác trong nhiều phương thuốc trị bệnh. Do Ý dĩ có nhiều lipid, protid hơn gạo, nhiều protid hơn bột bắp, nên người ta dùng hạt đã giã trắng để thổi cơm, cũng thơm dẻo và ngon như cơm nếp. Hoặc kết hợp với hạt sen, mộc nhĩ để hầm với thịt gà ăn vừa ngon vừa bổ. Cũng dùng nấu chè, ăn ngon như nấu cháo gạo nếp. Rễ giã lấy nước hòa với rượu uống trị giun đũa.

Phần thứ ba

DANH MỤC MỘT SỐ CHỨNG, BỆNH THÔNG THƯỜNG

VÀ CÁC LOÀI CÂY DÙNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ.

Trong danh mục này chúng tôi không nêu lên các bệnh hiểm nghèo mà chúng ta cần tìm đến Y, Bác sĩ để điều trị. Tuy vậy cũng có một số bệnh, do điều kiện ở xa bệnh viện, chúng ta có thể tự tìm lấy thuốc để dùng nhằm tiết kiệm được công sức, thời gian đi lại và tiền của. 

Có những bệnh tuy là nhẹ, nhưng kéo dài mạn tính thì cũng cần tìm đến các thầy thuốc, và tốt nhất là nên chữa từ đầu, đừng để bệnh nặng sẽ khó chữa. 

Đối với mỗi bệnh, chúng tôi chỉ dẫn các cây có thể dùng để điều trị, những cây điều trị có kết quả nhất thường được nêu lên trước tiên, tuy nhiên sự sắp xếp cũng không tuyệt đối, bởi vì có những cây được xem là ít hiệu nghiệm lại có thể điều trị tốt trong một số trường hợp khác. 

Đối với các dạng sử dụng cây thuốc, chúng tôi đã nêu ở phần đại cương, ở đây chỉ nêu lên một số chỉ dẫn phụ. Cần chú ý là về liều dùng các hỗn hợp thuốc (giữa nhiều loại cây chữa bệnh), nên chú ý đến tỷ lệ và liều lượng do tác động phối hợp của chúng, có khi cần gia giảm thêm cho phù hợp với bệnh, chứng. 

Để tiện sử dụng, chúng tôi sắp xếp các chứng, bệnh theo vần chữ Việt:

An thần: Dùng các loại thuốc dịu thần kinh như Sen (hoa, nhị, hạt), củ Bình vôi, Lạc tiên, Trinh nữ, Sâm đại hành, Súng, Vông nem, lá non cây Điều. 

Ăn uống không tiêu: Dùng thân rễ cây Địa liền sắc nước uống. 

Bạch đới, khí hư (còn gọi là Huyết trắng): Để uống nên dùng

Bạc thau phối hợp với Dền gai, Hà thủ ô trắng, Ké hoa đào, Mướp đắng, Rau má. Hoặc dùng một bó lớn Rau om phơi khô sắc nước uống thay trà. 

Để rửa nên dùng lá Vông nem (10 lá), Trầu không (5 lá), Phèn phi (2 thìa cà phê) nấu sôi để nguội và rửa buổi tối trước khi đi ngủ. Hoặc dùng bột Nghệ (30g), Phèn phi (20g), Hàn the (20g) và 1 lít rưỡi nước nấu sôi 15 phút, bỏ bã,lấy nước, để nguội. Cũng dùng rửa buổi tối trước khi đi ngủ. 

Băng huyết: (sau khi sinh hoặc sẩy, nhau đã ra mà máu còn chảy nhiều): Dùng các loại thuốc cầm máu. Có thể dùng các bài thuốc sau: 

- Ngải cứu (10g), Cỏ nhọ nồi (10g), muối (1 thìa cà phê) giã nát vắt lấy nước uống. 

- Cỏ nhọ nồi (20g), Ngải cứu (5g), lá Trắc bá (6g) tất cả đều sao đen, thêm 1 thìa con nhọ chảo tán nhỏ, sắc với 300ml nước còn 200ml, chia uống 2 lần trong ngày. 

- Hoặc dùng lá Huyết dụ, phối hợp với buồng Cau điếc, rễ Cỏ tranh, Cỏ gừng, sắc nước uống. 

Bế kinh: Xem Kinh bế. 

Bí đái: Trẻ em bí đái, lấy 1 cái gương sen (tươi hay khô đều được), để nước nấu cho đặc, cho uống lúc còn nóng. 

Bị thương chảy máu: Dùng các loại cây cầm máu vết thương như Đại bi, Rau dừa nước, Mảnh cộng, Thuốc bỏng. 


Bị thương sưng đau: Dùng Cỏ xước, Bóng nước. 

Bong gân, trật khớp: Sau khi nắn cho khớp trở về vị trí bình thường, thì cố định và xoa bóp , rồi dùng các loại thuốc giảm đau và thuốc dịu để bó như Nghệ, Ngải cứu, lá Bưởi, lá Đại, Lức với liều bằng nhiều, rửa sạch, giã nhỏ, pha thêm ít rượu, bó vào chỗ bị thương ngày 1 lần. 

Hoặc dùng 1 củ Nghệ thái mỏng, giã nát, cùng với cơm nóng chườm vào chỗ đau làm 3 lần trong ngày. Hoặc dùng Hành và muối giã nát đắp vào chỗ đau băng lại, ngày thay băng 1 lần. 

Nếu có điều kiện, dùng rễ Si (15g), búp Bàng (1 nắm) sao lên rồi sắc uống. 

Bỏng lửa, bỏng nước: Trong trường hợp bỏng kín, nếu bỏng nhẹ, dùng các loại cây có tanin sẽ làm giảm đau và kích thích ra sẹo. 

Nếu bỏng nặng thì lại không nên dùng các loại thuốc có tanin vì chúng có thể tạo thành một lớp bề mặt không thấm nước, dưới đó các vi sinh vật có thể phát triển và tiết chất độc. Nếu bị bỏng nặng thì nên đem đi bệnh viện. 

Trong trường hợp bỏng nhẹ, có thể dùng Gừng giã nhỏ, vắt lấy nước xoa vào chỗ bỏng và đắp xác vào vết bỏng. Hoặc dùng Gừng sống, Vôi tôi, tùy theo vết bỏng to, nhỏ, giã nát Gừng rồi trộn đều với Vôi (2 thứ bằng nhau) thành một thứ hồ loãng bôi vào vết bỏng. Hoặc dùng Bí ngô giã nát đắp. 

 Hoặc dùng lá Thuốc bỏng (3, 4 lá vừa đủ dùng) đem giã nhỏ, tẩm bông đắp hoặc đắp trực tiếp sẽ dịu đau rát, chống phồng da. Hoặc dùng hột Nhãn, Muống biển phơi khô, đâm nhỏ, ngâm với mật ong, bôi lên vết thương. Cũng dùng vỏ cây và vỏ quả Nhãn nấu cao bôi. Hoặc dùng nhựa Sung, mủ Mù u để bôi.

Bổ huyết, bồi bổ cơ thể: Có thể dùng nhiều loại cây như Dâu (quả), Đinh lăng (rễ), Nhãn (áo hạt), Ô môi (quả), Sộp (quả), Sữa (vỏ cây), Quả nổ (rễ), Ý dĩ (hạt). 

Dùng vỏ rễ Đinh lăng, mỗi ngày 5g tán bột sắc uống hay ngâm rượu uống. 

Hạt sen, Đậu ván trắng nấu chè ăn liên tục 5-7 ngày (dùng cho trường hợp suy nhược mất ngủ). 

Sâm đại hành (200g), vỏ quýt khô (100g), đường (180g), rượu (1 lít) ngâm uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 ly trước bữa ăn. Rượu bổ Sâm

đại hành có tác dụng bổ, trị thiếu máu, xanh xao, giúp tiêu hóa tốt. 

Bụng trướng đầy: Cau (vỏ), Bạc hà, Cỏ mần chầu, Tía tô dại, Riềng, Tỏi dùng riêng hay phối hợp. Hoặc dùng rễ Duối sắc uống cho thông tiểu. 

Cảm cúm: Để trị cảm cúm nói chung, có thể dùng: 

Nghệ  16g (2 nhúm), Khoai lang khô một nắm, giấm thanh 1/2 chén, tất cả đổ vào 2 chén nước, sắc lấy 1 chén, uống khi thuốc còn nóng. 

Hoặc lấy Gừng tươi và Khoai lang khô (từ 7 đến 9 lát) bỏ thêm một ít muối. Đổ thêm 2 chén nước, sắc uống nóng. 

Hoặc dùng nồi xông trong đó có lá Tre, lá Chanh, lá Sả, Tía tô, Kinh giới, Bạc hà, lá Bưởi. 

Cảm lạnh: Dùng các loại cây có tinh dầu, vị cay nóng để làm ra mồ hôi. Có thể dùng cháo giải cảm, thuốc xông và thuốc sắc để uống. 

Cháo giải cảm: lá Tía tô, Hành thái nhỏ đặt vào bát, rồi đổ cháo nóng lên trên, cho thêm ít muối và ăn nóng. Cho thêm lòng đỏ trứng gà càng tốt. 

Để xông, dùng các loại lá Bạc hà, Kinh giới, Tía tô, Sả, Lức, Bưởi, Chanh, Bạch đàn, Hương nhu, Tía tô dại, Cỏ gấu mỗi thứ một nắm, rửa sạch, đun sôi rồi xông trong 5-10 phút, xong lau mồ hôi mặc áo ngay, rồi nằm nghỉ. 

Để uống, có thể dùng Tía tô (15g), Kinh giới, Hương nhu, vỏ Quýt, Đại bì mỗi thứ 10g, Gừng tươi 3 lát, cho vào 300ml nước, đun sôi 10-15 phút, chiết lấy nước uống nóng và đắp chăn kín cho ra mồ hôi. 

Hoặc dùng Gừng tươi 1 củ, gọt sạch, giã nát, hòa với nước sôi để uống, ngày 3-4 lần. 

Hoặc dùng Cỏ gấu (10g), Hành tươi (12g), Cam thảo (4g), Tía tô (10g), vỏ Quýt (10g), Gừng (3 lát) sắc uống trong 3 ngày liền, mỗi 

ngày một thang. 

Khi bị cảm lạnh, đau bụng ói mửa, dùng củ Sả, vỏ Quýt khô, hột Tiêu, củ Riềng, mỗi thứ 1 nhúm, đâm nhỏ, cho vào một cái bát hay tô lớn, đổ nước sôi vào, đậy lại. Chờ cho thuốc ra, đem uống nóng. 

Cảm sốt, cảm nóng: Dùng các vị thuốc cay, mát để giải cảm bằng cách xoa, uống và ăn. 

Để xoa, lấy 1 nắm lá Húng chanh trộn với ít rượu hoặc giấm mà xoa khắp người. 

Để uống, có thể dùng 12-14g Tía tô tươi sắc với 200ml nước lấy 100ml uống nóng, đắp chăn cho ra mồ hôi. 

Hoặc dùng Hoắc hương (6-12g) dùng riêng hoặc phối hợp với Gừng tươi lùi (1 củ) sắc uống. 

Hoặc dùng Bạc hà (8g), Kinh giới (8g), Cam thảo đất (12g), lá Tre (16g), Kim ngân (16g) rửa sạch, cho vào ấm, sắc lấy nước uống khi còn nóng. Hoặc dùng Bạc hà (20g), lá Cối xay (40g), Cam thảo đất (20g), Cúc chỉ thiên tươi (40g), Gừng tươi (3 lát) sắc uống chia làm 2 lần trong ngày, uống khi còn nóng. 

Hoặc dùng Bạc hà, Cam thảo đất, Cỏ mầu chầu, Cối xay, Dâu tằm (lá) mỗi thứ 10g sắc uống liền trong 3 ngày. 

Hoặc dùng Kinh giới (20g), Tía tô (20g), Cối xay (20g), lá Tre (20g), Bạc hà (40g) làm bột hoặc viên uống, ngày 2-3 viên, mỗi lần 3-4g. Nếu có điều kiện, dùng Sắn dây, Bạch chỉ, Địa liền, làm bột hoặc viên uống. 

Để ăn, dùng Đậu xanh cả vỏ (50g), lá Tía tô (12g), lá Dâu non (16g). Nấu đậu xanh chín, thêm ít gạo nấu cho nhừ. Thái nhỏ lá Tía tô và lá Dâu, cho vào chảo để sôi 5-10 phút. Dùng ăn nguội. 

Cảm nắng: Nên giữ bệnh nhân ở chỗ mát, thoáng khí, lau bằng nước mát, rôi cho uống nước muối hoặc nước Chanh muối. 

Có thể dùng các loại thuốc sau: 

Lá Hương nhu 1 nắm giã nát, thêm nước vắt uống 1 ly đặc. 

Gừng già 1 củ đem rang cháy đen, để nguội, tán bột, hòa nước vắt uống. 

Rau má tươi 12g, lá Hương nhu 16g, lá Tre 12g, củ Sắn dây 12g sắc uống 1 lần. Hoặc dùng Hương nhu, hạt Đậu ván, Củ sắn dây với ít lá Gừng tươi sắc uống hoặc làm bột uống. 

Lá Hương nhu tươi 25g, dây Đậu ván 20g, Cam thảo đất tươi 15g, giã sơ qua, vắt nước uống hoặc sắc uống. 

Hoặc dùng lá Dâu tằm, Hương nhu, Hoắc hương nấu nước uống. Nếu bệnh nhân vật ngã ra mê man, dùng lá Bạc hà tươi 1 nắm (độ 50 lá) giã nhỏ, vắt độ 30ml nước cho uống, hoặc dùng 6g Bạc hà khô nấu sôi cho uống độ 40ml.


Trong trường hợp cảm nắng, khát nước, có thể dùng Đậu ván trắng tán bột uống hay sắc nước uống. 

Cảm mạo 4 mùa: Tùy theo nóng hay lạnh mà dùng thuốc như trên. Có thể dùng Hương nhu tán nhỏ, mỗi lần dùng 8g bột pha với nước sôi hoặc dùng rượu hâm nóng chiêu thuốc. Ra mồ hôi là khỏi. 

Cảm thương hàn: (nóng mê man, nằm li bì, miệng môi khô, khát nước, mất ngủ, nói nhảm): Lấy 1 củ Hành ta, 1 củ Gừng. Hai thứ giã nhỏ trộn với 1/2 chén nước tiểu trẻ con khỏe mạnh (đồng tiện). Cho vào nồi đất, đốt cho nóng sôi, gạn lấy nước nguội đổ vào miệng, còn bã đắp trên rốn. Trong 5-6 phút là hồi tỉnh. 

Cầm máu vết thương: Chảy máu có nhiều loại, như chảy máu trong cơ thể, chảy máu ở mao mạch, chảy máu tĩnh mạch, chảy máu động mạch. Ở đây chỉ nêu lên một số phương pháp cầm máu và chữa vết thương mạch máu bằng cây thuốc thường gặp hoặc dễ tìm kiếm:

Cỏ nhọ nồi 40g, lá Phèn đen hoặc lá Huyết dụ 15g giã tươi vắt lấy nước uống hoặc cây khô sắc lấy nước uống. Khi cần có thể dùng riêng Cỏ nhọ nồi cũng được. 

Để đắp có thể dùng: Búp Cau 1 phần, lá Trầu lươn (loại lá bò sát đất) 1 phần, lá Chuối tiêu đốt ra than 1/2 phần. Tùy vết thương to, nhỏ, với tỷ lệ trên, dùng nhiều, ít cho đủ. Hai thứ lá giã nát. Trộn nghiền chung với than lá Chuối. Đắp vào vết thương một lớp dày 2-3cm, rồi băng lại, sau 2-3 ngày mới thay băng một lần, thay thuốc khác. Hoặc dùng Cỏ gấu 1 nắm tươi giã nhỏ, mịn, dùng tùy theo vết thương, đắp vừa cầm máu, vừa liền da sớm. Sau 3 ngày lại thay băng đắp một lần nữa. 

Nếu bị chấn thương do kim khí, gai tre, gỗ, dùng lá Sen đốt ra than, nghiền nhỏ mịn 4 phần, vôi tôi nung đỏ 1 phần. Hai thứ trộn đều thành bột, dùng rắc lên vết thương rồi băng lại. 

Chảy máu cam: Ra máu cam do va chạm vào mũi, do sốt phát ban, sốt thương hàn, huyết áp cao, bệnh xơ gan tiến triển, bệnh tim, phụ nữ có rối loạn kinh nguyệt hoặc ở tuổi dậy thì, hoặc ở tuổi sắp hết kinh nguyệt. Có thể dùng:

Ngó Sen 100g, rễ Cỏ tranh 100g, thái nhỏ, sao khô, Cam thảo đất hoặc Rau má 100g để tươi. Sắc uống ngày 1 thang. Tùy theo bệnh trạng mà dùng 5-10 thang. 

Nhánh củ Nghệ tán bột mịn 50g, mỗi lần dùng 6-8g chiêu với nước sôi để nguội. Ngày dùng 2 lần, liên tiếp trong 3-7 ngày. 

Rau má tươi hoặc lá Hương nhu tía 100g giã nhỏ, vắt nước uống từ 3 đến 10 ngày trong mỗi đợt. 

Dùng quả, vỏ rễ Dành dành sắc nước uống. 

Lấy lá Bạc hà vò mềm, nhét vào lỗ mũi hoặc giã nhỏ vắt lấy nước cốt nhỏ vào lỗ mũi.

Bạc hà, Rau má, Cỏ nhọ nồi, ba thứ bằng nhau, đâm nhỏ, hòa với một ly nước tiểu trẻ con khỏe mạnh mà uống. Còn xác thì nhét vào lỗ mũi, sẽ cầm máu ngay. 

Chấn thương: Khi có vết thương phần mềm do bom đạn, đụng giập, không đứt mạch máu lớn:

Cầm máu: Nõn Chuối tiêu còn nhỏ, bỏ bẹ ngoài, lấy nõn to 3-4cm giã nhỏ, băng và đắp lại. Hoặc dùng phấn Cau 40g, Bồ hóng 20g, giã nhỏ, trộn đều, rắc vào vết thương. 

Rửa vết thương sau khi đã cầm máu được 2 giờ. Dùng lá Trầu không tươi 40g rửa sạch, pha 2 lít nước đun sôi 15 phút, để nguội rồi lọc. Cho 2g Phèn phi vào nước lọc trên, đánh tan. Khi dùng, dội nước thuốc này lên vết thương, rồi dùng bông sạch lau khô. 

Thuốc băng: Dùng Rau má giã giập đắp vào vết thương, băng lại, ngày thay băng 1 lần. 

Chốc đầu: Dùng hạt Cau, Cỏ cứt lợn, Sài đất, Sung, Trầu không:

Dùng lá Trầu không phơi khô trong râm, tán nhỏ thành bột mịn, rửa mụn chốc bằng nước muối sinh lý, lấy bông thấm khô rồi bôi lên trên một lớp dầu cám rồi rắc lên một lớp bột lá Trầu không; kết quả khỏi rất nhanh. 

Cổ họng sưng đau: Vỏ cây Đào lộn hột (Điều) sắc nước uống. 

Cúm: Cúm là bệnh truyền nhiễm. Triệu chứng giống cảm mạo, nhưng nặng hơn, sốt đột ngột, mệt mỏi nhiều, đau nhức lưng và chân tay, chảy nước mũi. Cách chữa cũng như Cảm mạo. Nếu nặng, có thể có biến chứng viêm phổi hoặc chảy máu mắt, cần đưa tới bệnh viện để điều trị. 

Dày da bụng: Dùng vỏ quả Cau nấu nước uống.  

Dị mộng, hoạt tinh: Dùng Sen, Súng, Tơ hồng, Trâu cổ. 

Dị ứng do ăn uống: Vỏ rễ Dâu sao vàng sắc nước uống. 

Đái buốt: Dùng Cỏ tranh, Cối xay, Gai, Rau dừa nước. 

Đái buốt ra máu, dùng Bòng bong sắc uống, có thể phối hợp với Cỏ tranh, râu Ngô. 

Đái đục: Dùng dây lá Rau dừa nước phơi khô sắc nước uống, có thể phối hợp với dây Tơ hồng, hoặc dùng cành Dâu, củ Dứa dại, Rau

dừa nước sắc nước uống. 

Đái đường: Chỉ có thể điều trị bằng những loại thuốc đặc hiệu như insulin và một số loại thuốc tổng hợp đặc trị đái đường. Có những cây thuốc dùng được để giảm nhẹ bệnh như Dừa cạn, Mướp đắng (dây, lá) nấu nước uống. 

Trong kháng chiến, ở Cần Thơ đã dùng: Vỏ con Sam (đốt cháy) 20g, cây Vú sữa (sao vàng) 20g, nấu nước uống mỗi bữa hằng ngày như uống nước trà. 

Củ Dứa đào lên, lấy gốc và rễ cho nhiều, rửa sạch, xắt mỏng, phơi khô, rồi đem sao vàng, khử thổ, để lâu dùng nhiều ngày. Mỗi ngày hốt một nắm lớn, sắc 3 chén còn 8 phân. Xác còn lại nấu ninh, làm nước trà uống trong ngày. Uống nhiều ngày liên tục, bệnh giảm dần. Phải kiêng kỵ cá tanh, cua tôm, dầu, mỡ, rượu, đồ lạnh, đồ sống. 

Có người dùng dạ dày lợn nấu với Hành, Đậu xị mà ăn. 

Đái ra dưỡng trấp: Dùng Rau dừa nước phơi khô sắc nước uống. 

Đái ra máu: Do viêm hoặc sỏi bàng quang, sỏi thận, sỏi niệu đạo, viêm thận chảy máu, lao thận hay bệnh đường tiểu tiện: 

Dùng Đơn lá đỏ, Mã đề, Rau dừa nước, Huyết dụ phối hợp sắc nước uống. 

Hoặc dùng Mã đề, Ích mẫu, Ngải cứu, rễ Cỏ tranh và hạt Dành dành (sao đen) sắc nước uống. 

Nếu có sỏi, viêm bàng quang, bệnh lậu mà đái ra máu, thì dùng lá Vẩy rồng hay dây Tam phỏng 40g, rễ Cỏ tranh 20g, Mã đề 15g, lá Tre hay Cỏ bấc đèn 4g dùng tươi hay khô sắc nước uống, ngày dùng 1 lít đến 1,5 lít. 

Khi không có lá Vẩy rồng hay Tam phỏng, dùng Dế dũi đem sao qua, thay vào, được càng nhiều càng tốt. 

Đái gắt: Hương nhu, Mã đề, Gai, Rau dừa nước, Rau má, lá rau

muống dùng riêng hay phối hợp sắc nước uống. 

Đái tháo: Dùng rễ cây Hoa phấn sắc nước uống (40-80 tươi hoặc 20-40g khô). 

Đau bụng đi ỉa lỏng: Dùng Rau má rửa sạch, thêm ít muối, độ một nhúm, nhai sống. Có thể dùng Riềng tán bột uống hoặc sắc uống. 

Đau bụng kinh: Có thể dùng Cỏ gấu, Ngải cứu, Ích mẫu, Rau má, Nghể răm. Nếu đau bụng trước khi có kinh, dùng Cỏ gấu 40g, Ngải cứu phơi khô 40g, Nghệ đen tẩm giấm sao vàng 40g sắc uống, chia làm 2 lần trong ngày. 

Nếu đau bụng đang lúc có kinh, dùng Rau má mới chớm ra hoa, phơi khô tán bột uống 4g, uống một lần vào buổi sáng, lúc bụng đói. 

Đau bụng lạnh dạ: Do ăn uống không tiêu, đau dạ dày, đau hông, dùng Đại bí, Riềng, Cúc tần hay Lức, Nghệ vàng, vỏ Quýt, Ô dược sắc nước uống, dùng riêng hay phối hợp. 

Đau bụng nôn mửa: Củ Chóc, Hồ tiêu, Hoắc hương, Riềng, Tía tô dại dùng riêng hay phối hợp. 

Đau dạ dày (Đau bao tử): Ta thường dùng Nghệ, Cỏ gấu, Hoắc hương, Cách, Cỏ nhọ nồi, Tía tô dại. 

Trong trường hợp chảy máu, có thể dùng Nghệ vàng, Cỏ nhọ nồi (sao đen) tán bột luyện với mật lợn làm viên uống. 

Nếu đầy bụng, đau vùng dạ dày, ợ hơi, ợ chua, thường đau vào lúc nhất định trong ngày, thì dùng: Vỏ Quýt khô 12g, Cỏ gấu 10g, Bồ công anh 10g, Khổ sâm 12g, Ngải cứu 8g, Nghệ vàng 10g, sắc nước uống, hoặc làm bột uống ngày 10-12g chia ra làm 2 lần. Hoặc có thể dùng cành Tía tô 20g, hạt Sa nhân sao qua 12g, Cỏ gấu sao gừng, hoặc Hoắc hương 10g, vỏ Quýt 15g, Mía chẻ nhỏ 1 đốt, mai Mực 12g, vỏ Sò 12g sắc nước uống, lấy 200ml chia làm 2-3 lần uống trong ngày.

Hoặc dùng dây lá Dạ cẩm 30g, vỏ Quýt 4g, Cam thảo dây 10g, sắc uống như trên, liên tục 20-30 ngày. 

Nếu đau dạ dày lâu ngày, cơ thể suy nhược, sợ lạnh, ợ nước miếng nhiều, dùng Bố chính sâm 12g, Hoài sơn 12g, Thổ phục linh 10g, Trần bì 10g, Đậu đen sao 20g, Nghệ 12g, mật ong  hoặc đường 10g, làm thuốc hoàn, ngày uống 10-20g. 

Đau dây thần kinh tọa: Dùng các thuốc giảm đau, chuyển máu, chống co thắt. Y học cổ truyền dùng các loại thuốc khu phong, hoạt huyết, trừ thấp. 


Có thể dùng Thổ phục linh 12g, Lá loát 10g, Thiên niên kiện 12g, cành Dâu 12g, Cỏ xước hay Ngưu tất 12g, Cà gai leo 10g, Đậu đen sao 10g, Sinh địa 12g sắc uống ngày 1 thang trong 3-5 ngày liền. 

Đau đầu, buốt óc, ù tai, đau hai bên thái dương: Dùng các loại cây thuốc giảm đau, chống co thắt như Bạc hà, Cỏ gấu, Cúc áo hoa vàng, Cúc hoa vàng, Tía tô dại, Húng quế, Kinh giới. Dùng riêng hoặc phối hợp giã đắp vào trán và sắc nước uống. 


Hoặc dùng nhựa Duối, nhựa Sung phết vào giấy mềm dán vào hai bên thái dương. 

Đau lưng mỏi gối: Dùng Cỏ xước, Gấc, Ô môi, Súng, Tơ hồng, Trâu cổ sắc nước hoặc ngâm rượu uống. 

Hoặc dùng Ráy gai sắc nước uống. 

Trường hợp đau lưng, nhức xương hoặc đau lưng do phong thấp, dùng Ngũ gia bì chân chim sắc nước uống. 

Đau mắt: Các bệnh về mắt cần được khám cẩn thận và nhờ thầy thuốc ở bệnh viện điều trị cho. Cũng có một số loài cây thường được dùng tươi giã đắp, hoặc rửa mắt. 


Nếu đau mắt đỏ, có thể dùng nước chè tươi để rửa hoặc lấy cây Chó đẻ răng cưa, lá Thuốc bỏng giã đắp, hoặc dùng hạt Muồng ngủ, hạt và cây Mã đề sắc nước uống. Cúc hoa vàng, lá Dành dành củng thường được dùng. 


Nếu mắt bị nhiễm trùng gây mủ xanh, dùng lá Diếp cá rửa sạch, giã nát với lòng trắng trứng gà để đắp. 

Đau răng: Để trị bệnh về răng, ta dùng các loại thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh. Các loại cây như Duối, Lá loát, cây Sữa, Thuốc dòi, Trầu có thể giúp chữa đau răng. 


Nếu lợi răng phồng lên, có thể nhai lá Cải soong. Nếu răng bị sâu, dùng một miếng bông đã tẩm dung dịch Bạc hà ngâm trong cồn 900, đặt vào chỗ lõm răng sâu. 


Hoặc dùng hoa Cúc áo hoa vàng tán nhỏ, ngâm rượu ngậm hoặc giã với muối ngậm. 


Nhức răng, dùng 1 nắm Bồ công anh sắc với 2 chén nước còn 1/2 chén, để thật nguội mà ngậm sẽ hết nhức. 


Hoặc dùng Ké đầu ngựa nấu thành cao uống và xoa chữa đau răng, răng lung lay. Hoặc dùng vỏ cây hay vỏ quả Nhãn đốt tán bột rắc. 

Đau xương: Cốt khí củ, củ Chìa vôi, Hà thủ ô trắng ngâm rượu uống. 

Điều hòa nhịp tim: Dùng Thủy xương bồ. 

Điều kinh: Xem Kinh nguyệt không đều. 

Đinh râu: Chó đẻ răng cưa, hoặc Rau sam giã đắp. 

Động thai: Khi có mang, lao động quá nặng hoặc bị ngã, đau bụng dưới âm ỉ hoặc có ra ít máu, cần nghỉ ngơi.  


Dùng củ Gai 16g, Ngải cứu 30g, sao qua sắc nước uống 1 lần. 


Hoặc củ và rễ Gai 30g, Ngải cứu 30g, Ích mẫu 30g, cành Tía tô 20g sắc nước uống 1 lần trong ngày. 

Đơn sưng: Dùng Đơn gối hạc, Đơn lá đỏ, Thuốc bỏng. 

Eczema: Dùng Bèo cái, rửa sạch, thêm muối giã đắp. 

Ghẻ: Kết hợp nhiều phương pháp tắm, xoa ngoài và uống trong. 


Dùng Trầu không lẫn với Phèn chua nấu nước tắm. Hoặc dùng đọt Ổi, lá Ổi, thêm muối nấu nước tắm. 


Để xoa, dùng dầu Mù u hay nhân hạt Mù u giã nhỏ, trộn với ít vôi, nấu sôi, để nguội, ngày bôi 2-3 lần.

Hoặc dùng rễ Bạch hạc, rễ Muồng trâu ngâm với rượu 400 trong 3-5 ngày theo tỷ lệ 20%, bôi lên chỗ ghẻ. 


Để uống trong, dùng lá Dâu 12g, Cúc chỉ thiên 12g, Cam thảo đất 20g, sắc nước uống. 


Hoặc dùng Muồng trâu, Ké đầu ngựa, mỗi thứ 50g, Cỏ mần chầu, Cỏ nhọ nồi mỗi thứ 100g sắc nước uống 2 lần. 


Hoặc dùng Cỏ cứt lợn, cây Vòi voi, Cam thảo đất, Sài đất, mỗi thứ 100g sắc uống. 

Giải độc cơ thể: Khi thấy nước tiểu vàng sậm, dùng Cỏ xước, Ké đầu ngựa, Mã đề, Bìm bìm, Nhân trần phối hợp sắc uống. 

Giải khát: Dùng quả Dâu tằm và quả Me làm xirô uống. Hoặc dùng nước Dừa tươi uống. 

Giải nhiệt: Muốn cho ra mồ hôi, dùng Cam thảo dây, Cỏ mần chầu, Mướp đắng, Rau má sắc nước uống. 


Muốn làm cho mát trong người, dùng Đậu xị, Đậu đen, vỏ rễ Dâu, Cam thảo nam, Cỏ nhọ nồi nấu uống. 

Giun: Có thể dùng hạt Cau, hạt Dây giun, rễ Lựu, hạt Trâm bầu, hạt Keo  giậu, Lá móng, hạt Me, Mướp đắng, Nghể râm. 


Để trị giun đũa, dùng 100g hạt Keo giậu giã rang giòn, tán bột, chia làm 3 phần, uống mỗi ngày 1 phần vào buổi sáng lúc đói, uống liền 3 ngày. Trẻ em uống liều thấp hơn. 


Hoặc dùng hạt Bí ngô nghiền ra ăn với mật ong. 


Hoặc dùng 1 nắm rễ Ý dĩ, 1 nắm rễ Cau, đổ vào 2 bát nước sắc còn 1 bát, uống buổi sáng bụng còn đói, cứ uống liền 4-5 buổi sáng giun sẽ ra hết. Hằng ngày, dùng thêm Tỏi ngâm rượu uống cho tiêu hết trứng giun mới khỏi hẳn. 


Hoặc dùng nhân hạt Dây giun đã bóc vỏ rang ăn hoặc sắc uống, ngày dùng 6-12g, liên tiếp trong 3 ngày.


Để trị giun kim, dùng Mơ tam thể, Rau má giã nát lấy nước uống liên tiếp 3-5 ngày. 


Hoặc dùng lá Na sắc nước đặc cho vào chậu và ngâm đít vào buổi tối, lúc mà giun kim hay bò ra (8-9 giờ tối trở đi). 

Hắc lào: Dùng các thuốc chống ký sinh trùng. 


Lá Muồng trâu 50g, lá Ô môi 5g đâm nhỏ, ngâm với một chén xăng hay dầu hỏa trong một ngày, lọc lấy dầu để bôi ngày 2-3 lần sau khi đã rửa sạch chỗ đau. 


Rễ Bạch hạc đâm nhỏ ngâm với dầu hỏa hoặc xăng, rượu hay giấm trong một tuần, lấy nước bôi liên tiếp trong 5-10 ngày, mỗi ngày bôi nhiều lần. 


Vỏ thân hay rễ Muồng trâu 100g, giã nát rồi ngâm rượu bôi. 


Lá loát và lá Muồng trâu, mỗi thứ 50g giã nát lấy nước bôi. 


Lá Muồng trâu và Rau răm đốt cháy thành tro, tán nhỏ hòa với dầu Dừa rồi bôi. 

Hậu bối: Nhọt mọc ở sau lưng và gáy (cổ) có nhiều ngòi rễ ăn sâu, thường có biến chứng nguy hiểm có thể chết người. Khi nhọt mới mọc, nên sớm chữa ngay.


Dùng củ Chuối tiêu 2 phần, lá Phù dung 1 phần, lá Vòi voi 1 phần và một ít muối ăn. Bốn thứ đâm nhỏ, đắp vào. Nên uống thêm Toa căn bản để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. 

Hen: Bệnh này có thể có những nguyên nhân rất khác nhau. Khó có thể dùng cây cỏ để chữa dứt được mà chỉ góp phần hạn chế sự tiến triển. Nhân dân ta cũng thường dùng lá Cà độc dược làm thuốc cuốn hút như thuốc lá. Cũng có thể dùng các cây thuốc làm se, thuốc đắng, và thuốc có tinh dầu như củ Chóc, Tía tô, Cỏ sữa, Ô rô nước, Tỏi … làm thuốc uống riêng hoặc phối hợp. Bèo cái cũng thường dùng lấy nước uống. 

Ho: Có nhiều thể trạng khác nhau. Khó có thể dùng cây cỏ để giải quyết tất cả các thể trạng. Nhưng có những vị thuốc làm dịu, làm mềm, giảm ho: Bọ mắm, Cam thảo dây, Cỏ chân vịt, Cỏ sữa, vỏ rễ Dâu, Đậu chiều, Địa liền, Hoắc hương, Húng quế, Mạch môn, Ô rô nước, Rẻ quạt, Sâm đại hành, Trâu cổ. 


Thông thường có thể dùng Húng chanh 5-20 lá, nhai với một ít muối, nuốt nước dần dần, mỗi lần 5-7 lá, ngày 3-4 lần hoặc lấy 20 lá tươi giã nhỏ, thêm nước, vắt lấy nước cốt thêm đường hoặc muối rồi uống làm 2 lần. 


Hoặc dùng Sâm đại hành thái lát phơi khô hãm nước uống thay trà hàng ngày. Hoặc dùng Rẻ quạt giã với vài hạt muối lấy nước ngậm. 


Hoặc dùng Rẻ quạt và Húng chanh, mỗi vị 20g nấu thành cao lỏng, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1-2 thìa canh. 


Nếu ho có đờm, dùng củ Sả 12g, một quả Chanh và 1/4 thìa cà phê muối giã chung, vắt nước uống, ngày 2 lần. 


Hoặc dùng bột khô mịn củ Chóc (Bán hạ) 100g, Gừng tươi vừa đủ. Đem giã Gừng vắt nước, tẩm với bột củ Chóc làm viên như hạt bắp phơi hay sấy khô, mỗi lần uống 6-10 viên, ngày dùng 3 lần. 


Hoặc dùng Nghệ bột 100g, trộn với mật ong làm viên như hạt tiêu, mỗi lần uống 5-10 viên, ngày 3 lần. 


Hoặc dùng vỏ Quýt khô 8-12g, Thủy xương bồ 10-12g, củ Sả 10-12g, và 3-5 lát Gừng tươi giã chung, thêm nước vắt uống ngày 2-3 lần. Có thể thêm Bọ mắm. 


Hoặc dùng cành, lá Cỏ chân vịt giã nát, thêm nước đun sôi để

nguội súc miệng chữa viêm họng, hoặc sắc uống chữa ho, ho gió và có đờm. 


Nếu ho không có đờm, dùng Tía tô, Bạc hà mỗi thứ 1 nắm nhỏ (25g) với 1 quả Chanh, thêm 3 thìa cà phê đường cho vào bát, chưng cách thủy mà uống, ngày dùng 2 lần. 


Hoặc dùng lá Hẹ 12g xắt nhỏ, Chanh 1 quả xắt lát mỏng và Gừng tươi 3 lát cho vào bát chưng cách thủy độ 1 giờ và uống ấm, ngày dùng 2 lần. 


Hoặc dùng lá Húng chanh, lá Xương sông, lá Hẹ nấu đường mà ngậm. 

Ho gà: Dùng Cỏ sữa 25g, Hoa hồng 10 cái, đường phèn hay đường cát 3 thìa cà phê, đem chưng cách thủy trong 30 phút, để nguội uống. 


Hoặc dùng lá Chanh non 10 lá, hoa cây Khế 1 chùm, Hoa hồng 10 cái, đường phèn hoặc đường cát 3 thìa. Chặt nhỏ thuốc rang vàng, đem chưng cách thủy 30 phút, lọc lấy nước uống 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê. 


Hoặc dùng Cà gai leo phối hợp với lá Chanh sắc nước uống. 

Ho lâu năm: Vỏ rễ Dâu và vỏ rễ Chanh mỗi thứ 10g, sắc uống ngày 2 lần, mỗi lần độ 100ml. 

Ho ra máu: Phần lớn do lao phổi, viêm phổi, phế nang và khí quản. Dùng Ngó sen hoặc lá Sen non 20g, rễ Cỏ tranh 25g, dây Trâu cổ (hoặc củ Tóc tiên) 15g, Cỏ nhọ nồi 25g, sắc uống nhiều lần trong ngày. 


Hoặc dùng vỏ cành Dâu 600g ngâm nước vo gạo 3 đêm, tước nhỏ, sao vàng với 250g gạo nếp, tán nhỏ, trộn đều. Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 8g. 


Hoặc dùng lá, rễ khô cây Huyết dụ, phối hợp với Trắc bá, Thài lài tía sao đen, sắc nước uống. 

Hoàng đản (sốt vàng da, mật): Dùng rễ Cỏ tranh sắc nước uống. 


Hoặc dùng lá Bồ ngót, Đậu ván trắng hoặc Bóng nước giã tươi lấy nước uống. 

Hồi hộp hoảng hốt: Dùng tâm Sen sắc uống. 

Huyết áp: Hầu hết các loại cây điều trị huyết áp đều có tính chất tạm thời, phải điều trị lâu dài mới có thể khỏi bệnh. Trong Tây y người ta đã quen với reserpin chiết từ cây Ba gạc. Trong Y học cổ truyền dân tộc, ta thường dùng Tỏi, Bạch đồng nữ, Bạch hạc, Cỏ mần chầu, Cỏ xước, Dừa cạn, Hành, Húng quế, Mã đề, Muồng ngủ, Vông nem; dùng riêng hay phối hợp. 


Tốt hơn là nên ăn nhiều Tỏi để điều hòa huyết áp. Vào các buổi chiều, nên hãm hỗn hợp thuốc: Bạc hà, Húng quế, Cỏ roi ngựa mỗi thứ 1 nhúm cho vào 1 bát nước. 


Nhiều người thường dùng cành lá Bạch hạc hoặc hoa Trâm ổi sắc nước uống. 

Ỉa chảy: Đi ỉa phân lỏng, số lần đi nhiều, kèm theo chứng đau bụng, nôn mửa hoặc có sốt, có thể là do nhiễm khuẩn, nhiễm độc, do rối loạn thần kinh của hệ tiêu hóa, hoặc do trường vị hư hàn không tiêu hóa được thức ăn. 


Người ta thường dùng các vị thuốc có tanin và tinh dầu. 


Nếu ỉa chảy (tiêu chảy) do lạnh, dùng các loại thuốc làm săn da, cầm ỉa như búp Ổi, nụ Sim, vỏ quả Măng cụt, mỗi thứ độ 20g, Cỏ gấu 20g, vỏ Quýt, củ Sả mỗi thứ 10g, Gừng tươi 8g sắc uống. Hoặc dùng Hoắc hương, vỏ Quýt hoặc Riềng phối hợp với búp Ổi, vỏ thân Ổi hay nụ Sim. 


Nếu ỉa chảy do nhiễm khuẩn, có thể dùng Mã đề, Rau má, Cỏ nhọ nồi (mỗi thứ 1 nắm 50g) sắc uống. 


Hoặc dùng Mã đề sao 20g, Củ sắn dây 20g, Rau má sao 10g, Cam thảo dây 10g, sắc uống. 


Nếu ỉa chảy do nhiễm độc thức ăn, dùng thuốc tiêu hóa thức ăn, chống ứ trệ: Cỏ gấu 10g, vỏ Quýt 6g, củ Sả 6g, Khổ sâm 16g, Gừng tươi 3 lát sắc uống. 

Ỉa ra máu: Có nhiều nguyên nhân: 


Nếu ỉa do dạ dày, tá tràng bị loét mà ra máu, thì điều trị như Nôn ra máu. 


Nếu ỉa ra máu do viêm ruột già mạn tính thì dùng các loại thuốc nhuận tràng (Chuối, Khoai lang). Có thể dùng quả Dành dành sắc uống. Hằng ngày cần uống nhiều nước cho nhuận tràng. 

Ít ngủ: Xem An thần. 

Kém ăn: Việc ăn không ngon là dấu hiệu báo trước một bệnh nặng hơn, hoặc là hậu quả của một bệnh sắp lành. Người ta dùng nhiều nhất là các vị thuốc có hoạt chất đắng hoặc là tinh dầu. Nếu sự kém ăn đi kèm theo một bệnh nặng hoặc do bị nhiễm bệnh, thì sử dụng các cây thuốc chỉ có thể là sự điều trị phụ không có tác dụng đối với sự nhiễm bệnh. 


Các loại thuốc để giúp cho sự ăn ngon thường dùng dưới dạng thuốc uống, nửa giờ trước các bữa ăn. Thường dùng lá Bạc hà, Húng quế, Hoắc hương, Riềng ấm, Thủy xương bồ, Cỏ gấu, Sả, So đũa. 

Khan tiếng, mất tiếng: Lấy 20g vỏ Quýt khô sắc lấy nước rồi đem ngậm và nuốt dần dần sẽ khỏi. Hoặc dùng giấm ăn, hòa đường cát uống vào buổi sáng. 

Khó ngủ: Dùng Muồng ngủ, tâm Sen, Sâm đại hành đem sao vàng, sắc nước uống. 

Kích thích tiêu hóa: Thường dùng các vị thuốc có tinh dầu để khai vị như Bạc hà, Cỏ gấu, Hồ tiêu, Riềng ấm, Sả, Thủy xương bồ, Địa liền, Rau mùi tàu, Nhân trần (xem Kém ăn). 

Kiết lỵ: xem Lỵ. 

Kinh bế: Dùng Ích mẫu, Cỏ xước, Bóng nước, nhựa Lô hội, Nghệ

sắc uống. Ví dụ Ích mẫu 12g, Nghệ 8g, sắc uống ngày 1 lần. 

Kinh nguyệt không đều: Có nhiều loại cây được sử dụng như Ích mẫu, Cỏ gấu, Ngải cứu, Nghệ, Bạc thau, Bạch đồng nữ, Diếp cá, Dừa cạn, hạt Điên điển, Hà thủ ô trắng, Lá móng, Lức, Muống biển, Mướp đắng, Sữa, Trâu cổ. Theo Y học cổ truyền, đó là những vị thuốc lương huyết, hoạt huyết, hành khí. 


Có thể dùng Cỏ gấu chế (Hương phụ tứ chế) 40g, Ích mẫu 30g sắc nước uống 1 thang chia 2 lần. Uống liền trong 3-5 ngày trước khi có kinh 5 ngày. 


Hoặc dùng Ích mẫu 10g, Ngải cứu 8g, Hương phụ chế 8g sắc lấy 150 ml nước uống 1 lần trong ngày và dùng như trên. 


Nếu bệnh nhân nóng, thêm 40g Rau má; nếu bệnh nhân lạnh, thêm 16g Gừng sao cháy. 


Nếu ra máu nhiều, thì thêm Cỏ nhọ nồi 40g, rễ Gai sao vàng hoặc lá Huyết dụ (Phất dũ) 40g. Hoặc dùng Ích mẫu 12g, Dừa cạn 8g sắc uống ngày 1 lần. 


Nếu ra máu ít nhưng dai dẳng, thêm Cỏ nhọ nồi sao cháy đen 40g, sừng trâu hay gạc nai 12g, tóc đốt thành than 12g. 


Nếu có điều kiện, dùng Ích mẫu 40g, Cỏ gấu 10g, Nghệ, Ngải cứu, Bạch đồng nữ mỗi thứ 12g và Đậu đen 10g làm viên hoàn, uống 2-3 lần, mỗi lần 10-15 viên. Hoặc dùng Ích mẫu 100g, Cỏ gấu 50g, Ngải cứu 50g luyện viên hay nấu cao lỏng có đường ngày uống 2-3 lần. 

Kinh nguyệt xấu, xanh xao: Dùng Ngải cứu tươi 1 nắm, trứng gà 1 quả. Cho 400 ml nước nấu nhừ Ngải cứu, đập trứng vào đun sôi một lúc. Mỗi ngày ăn 1 lần, luôn trong 15 ngày, nghỉ 15 ngày, lại ăn tiếp đợt nữa. 

Kinh phong đàm lên: Củ Sả nhất là củ Sả già, giã thật nhỏ, đổ một chén nhỏ nước vào, trộn đều lấy nước cho uống. 

Có thể lấy lá Lô hội sắc nước uống. 

Lang ben: Củ Riềng giã nhỏ ngâm với rượu trong 15 ngày, rồi dùng xoa lên chỗ đau, ngày 2-3 lần; cũng có thể dùng củ Riềng phối hợp với Rau răm và lá Muồng trâu, mỗi thứ 1 nắm giã nhỏ, vắt nước hòa rượu, giấm hoặc dầu hỏa xoa lên chỗ đau, ngày nhiều lần. 

Lòi dom (Trĩ): Dùng Diếp cá, Đại bi, Thuốc bỏng, Trâu cổ, Vông nem. 

Lở ngứa: Dùng Cỏ nhọ nồi, Bạch hạc, Ráy gai, Thuốc bỏng, Trâu cổ, dùng riêng hay phối hợp sắc uống. 

Lợi sữa: Dùng Bọ mắm, Cỏ sữa, nước Dừa, rễ Mạch môn, Đinh lăng, Húng quế, Sung, Trâu cổ. 

Lợi tiểu: Có thể dùng nhiều loại như Mía dò, vỏ Cau, Cỏ chân vịt, rễ Cỏ tranh, Cối xay, quả Dành dành, nước Dừa, rễ Dừa, Dừa cạn, Đinh lăng, rễ cây Lá móng, Mã đề, Nghể răm, Ô rô nước, Rau má, Rau dừa nước, Râu mèo, Sả, Thuốc dòi, Trâu cổ, Ý dĩ… hoặc râu Ngô, dùng riêng hay phối hợp.

Lỵ: Bệnh hay phát sinh vào mùa hè, có loại cấp tính, có loại mạn tính. Lỵ cấp tính biểu hiện ở sốt cao hoặc không sốt, ỉa nhiều lần, phân ít hoặc không ra phân, có nhiều máu mủ, mót rặn, ngồi lâu. Thường do lỵ trực khuẩn hoặc dạng cấp của lỵ amip: - Dùng Rau sam tươi và Cỏ sữa tươi mỗi thứ 100g sắc uống ngày 1 lần, trong 5-7 ngày liền. Nếu đi ngoài có máu thì thêm 20g Cỏ nhọ nồi, lá Mơ lông mỗi thứ 10g sắc uống trong 3 ngày liền. Cũng dùng cây Rau má lá rau muống sắc nước uống.

Kinh nghiệm dân gian thường dùng lá Mơ lông xắt nhỏ đem hấp với lòng đỏ trứng gà, bọc lá Chuối đem hấp, nướng hoặc chiên khô (không dùng mỡ) để ăn ngày 2 lần trị lỵ amip cấp tính.

- Lỵ mạn tính chỉ có ở lỵ amip. Thường đau quặn bụng, mót rặn, đi ngoài ra máu, mủ, mỗi khi thay đổi chế độ ăn, chế độ sinh hoạt. Người lớn thường đi ngoài lúc lỏng, lúc táo, trẻ em thường đi ỉa chảy kéo dài, người gầy sút dần dần đi đến suy nhược, kèm sa trực tràng, trĩ:

Có thể dùng Cỏ nhọ nồi, Rau sam, Cỏ sữa lá to, lá Nhót, búp Ổi mỗi thứ 10g tán bột, làm hoàn, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 15g. hoặc dùng Rau sam 20g, Cam thảo đất 12g, Tía tô 12g, Cỏ sữa 16g, Cỏ mần chầu 12g, Kinh giới 12g, cũng tán bột làm hoàn, ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần 10-12g.

Nếu kiết lỵ không đờm, không máu, lùi 1 củ khoai lang trong bếp cho thật chín, chờ nguội, bóc củ khoai chấm với mật ong mà ăn. Làm vài lần.

Nói chung có nhiều loại cây có thể giúp điều trị lỵ như Cỏ sữa lá nhỏ, Có xước, Diếp cá, Đinh lăng, Ô rô nước, Rau sam, So đũa, Súng, Sữa, Xoài… Nếu cơ thể suy nhược, cần thêm các vị thuốc bổ như Bố chính sâm, Ý dĩ, Củ mài. Nếu lỵ ra máu nhiều, thêm Đơn lá đỏ, Thuốc bỏng. Nếu lỵ có sốt thì thêm Mã đề.

Mắt mờ: Dùng hạt Muồng ngủ sắc nước uống.

Mẩn ngứa, mày đay: Có thể dùng các loại lá cây nấu nước tắm: lá Khế chua, lá Mù u, vỏ Núc nác, vỏ và lá Xoan, Bèo cái.

- Để xoa: dùng Riềng và Húng quế giã nhỏ, hòa dầu dừa đem hãm nóng mà dùng. Hoặc dùng củ Riềng giã nhỏ, hòa rượu đắp xoa khắp người, ngày xoa 4-5 lần. Hoặc dùng lá Húng quế giã nhỏ hòa với rượu hoặc giấm xoa nhiều lần, mỗi lần cách nhau 1-2 giờ.

- Để uống: dùng Cỏ mần chầu 50g, vỏ Chùm ruột 50g, Ké đầu ngựa 100g, lá Chổi đồng tiền 100g, vỏ hoặc lá Mù u 50g, sắc nước uống 1 lần, ngày dùng 2 lần. Hoặc dùng hạt Gấc mài  với nước hay giấm mà bôi. Cũng có thể dùng Bèo cái tươi 50g, lá Muồng trâu 5g sắc nước uống.

Mất ngủ: Hay gặp ở cơ thể suy nhược, suy nghĩ nhiều. Trong trường hợp mất ngủ nhẹ, có thể dùng các loại thuốc an thần.

Thông thường có thể dùng lá Dâu sắc uống hoặc dùng nấu canh ăn vào buổi chiều. Có thể dùng lá Vông nem nấu canh hay luộc ăn vào buổi tối, dùng dây Lạc tiên tươi sắc nước uống.

Hoặc dùng hạt Sen 30g, Long nhãn 20g, sắc uống, ăn cả bã.

Hoặc dùng tâm Sen 10g đun sôi lấy nước uống.

Hoặc dùng Sâm đại hành 20g, thái nhỏ, sao vàng cháy cạnh, cho vào 100ml nước sôi hãm uống.

Mồ hôi trộm: Dùng lá Dâu sắc nước uống.

Mụn nhọt: Thường biểu hiện ở ngoài da, phần nhiều ở trẻ em, gây sưng đỏ, có khi ngứa, sưng hạch rồi nung mủ và vỡ mủ, có thể thành sẹo hoặc lây sang nơi khác. Ta thường dùng các loại thuốc tẩy, làm mềm, kháng sinh và lọc máu. Trong Y học cổ truyền thường gọi là thuốc thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, hoạt huyết, tiêu viêm.

- Đắp cho tiêu sưng dùng 1 nắm lá Diếp cá để trong lá Chuối nướng cho đến khi lá Chuối vàng, đem giã nhuyễn với một chút muối mà đắp. Hoặc dùng củ Chìa vôi nấu nước uống trong và lá Chìa vôi giã với muối đắp ngoài. Hoặc dùng hạt Gấc mài với nước hoặc giấm mà bôi.

- Để rút mủ mụn nhọt, dùng lá Dâm bụt lẫn muối giã đắp. Hoặc dùng lá Khoai lang non 40g, muối ăn 3g, Đậu xanh 10g, đâm nhuyễn trộn đều đắp lên mụn nhọt đã vỡ. Hoặc dùng lá Điên điển để dán hay đắp.

Muốn cho mụn nhọt chóng vỡ mủ, dùng lá Mã đề nấu thành cao bôi. Hoặc dùng lá Phù dung 30g rửa sạch, đâm với muối đắp rồi băng lại. Cũng dùng cây Rau má lá rau muống giã đắp.

Hoặc dùng quả Dành dành tán bột hoặc tẩm rượu đắp.

Hoặc dùng rễ cây Hoa phấn giã đắp ngoài. Cũng dùng toàn cây Lưỡi rắn giã đắp.

Hoặc dùng nhựa cây Mù u đắp.

- Khi nhọt đang viêm và sưng tấy, dùng Sài đất tươi 100g sắc với nước và ít đường uống 2 lần trong ngày. Hoặc dùng Sài đất tươi giã nhỏ, hòa nước đun sôi để nguội, thêm ít muối, lọc uống ngày 2 lần. Hoặc dùng Sài đất, Cỏ xước, Ké đầu ngựa, Cam thảo đất mỗi vị 20g sắc uống hoặc dùng Ké đầu ngựa, rễ Cỏ tranh, Cam thảo đất, Ngải cứu mỗi vị 20g sắc uống 2 lần trong ngày.

Nếu mụn nhọt kéo dài, dùng Cỏ nhọ nồi, Cỏ xước, Sài đất, Vòi voi, Hạ khô thảo, Sinh địa, Mạch môn sắc uống.

- Để tiêu độc, người ta thường dùng Bồ công anh 15g, Sài đất 10g, Kim ngân 5g, Ké đầu ngựa 10g, Cam thảo đất 2g làm chè thuốc hãm trong 500ml nước sôi, uống nhiều lần trong ngày. Hoặc dùng Sâm đại hành tán bột làm chè thuốc và xirô cho trẻ em.

Nói chung ta có thể dùng nhiều cây để sắc uống hoặc giã đắp để tiêu sưng như Bạc thau, Bạch đồng nữ, Bồ công anh, Chó đẻ răng cưa, Chùm ruột, Cỏ mần chầu, Cỏ sữa lá nhỏ, Cối xay, lá Đại, Đại bi, Đậu săng, Đơn lá đỏ, Ké hoa đào, Ô rô nước, Rau má, Rau sam, Sả, Sâm đại hành, Thuốc bỏng, Sung, Tràm… Tùy nơi, tùy lúc mà có thể tìm để dùng.

Ngộ độc rượu: Dùng Đậu ván trắng tán bột uống hoặc sắc nước uống.

Ngộ độc thức ăn: Thường gây đau bụng ậm ạch khó chịu hay ợ chua, có khi tức ngực mỏi mệt.

Trước hết, cần gây nôn: cho uống muối sao qua 25g, pha vào 1 lít nước sôi uống 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 phút.

Sau đó, cho uống nước chè đường hoặc dùng nước lá Sim, lá Ổi, nước hoa Chuối tiêu (lấy phần vòi nhụy còn lại trên quả còn xanh đem sao qua, sắc đặc uống).

Nếu biết được loại thức ăn gây ngộ độc, thì có thể dùng các vị thuốc để chữa ăn uống ứ trệ:

- Ăn thịt không tiêu, dùng Sơn tra (quả Chua chát) 12g sắc uống.

- Ăn rau sống và hoa quả không tiêu, dùng Gừng khô, Thần khúc mỗi vị 10g sắc uống.

- Ăn tôm cá cua không tiêu, dùng cành Tía tô, Trần bì, mỗi thứ 10g sắc uống.

- Ăn phải cá nóc, dùng ngọn Khoai lang 50g, muối ăn 1/4 thìa cà phê, cả 2 thứ giã nhỏ vắt lấy nước uống độ 1 bát.

Hoặc dùng Đậu ván trắng sắc nước uống, hoặc tán bột uống. Cũng dùng cho trường hợp ngộ độc thức ăn mà sinh nôn mửa.

Nhuận tràng: Dùng Me, Muồng trâu, Mướp đắng, Nghể răm, Ô môi, Muồng ngủ, Hoàn ngọc… dùng riêng hay phối hợp.

Nhức đầu: Không phải là một bệnh, mà chỉ là một triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau. Nhức đầu có thể sinh ra từ bất cứ nguyên nhân nào có ảnh hưởng tới não (say nắng, say nóng hay cảm lạnh, làm việc quá nhiều hoặc khi bị bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc, cao huyết áp, thần kinh suy nhược, bệnh về tai, mũi, họng, mắt, răng, bệnh về não…). Muốn điều trị chứng nhức đầu chủ yếu là phải điều trị nguyên nhân sinh ra nó. Tuy nhiên có thể dùng các thuốc chữa triệu chứng như các loại thuốc an thần, thuốc ngủ liều nhẹ.

Có thể lấy 1 nắm lá Na rửa sạch, vẩy cho khô nước, đâm nhỏ với vài hạt muối, đem đắp vào trán, dùng khăn bịt lại độ một giờ là hết nhức.

- Nếu nhức đầu ù tai, dùng Củ chóc, Muồng ngủ sắc nước uống.

Nôn mửa: Một triệu chứng phổ biến thường do nhiều nguyên nhân như ngộ độc thức ăn hoặc ngộ độc thuốc, một số bệnh truyền nhiễm sốt cao, bệnh về đường ruột, viêm não, viêm màng não, u não, não xuất huyết, một số bệnh như đái đường, bệnh ở tuyến giáp trạng, khi có mang thời kỳ đầu, một số nội tạng ở bụng khi bị viêm. Trong Y học cổ truyền, người ta cho là nôn mửa có nhiều nguyên nhân: vị khí bất hòa, vị hàn, vị nhiệt, đàm ẩm, thức ăn tích trệ, phong tà phạm vị.

Cần xét rõ nguyên nhân để điều trị cho có kết quả. Ở đây chỉ nêu lên một số cách chữa thông thường có thể vận dụng được. Để chống nôn có thể dùng Bạc hà, Cỏ gấu, Củ chóc, Tía tô dại, Hoắc hương, Húng quế, Hương nhu tía, Lá loát, Riềng, Sả.

- Chống nôn do thần kinh và co thắt, dùng thức uống mát và chua, nước nguội uống từng ngụm một, nước Gừng, nước Riềng. Hoặc dùng 3-6g Riềng tán nhỏ uống hoặc sắc uống.

- Chống nôn khi có mang, dùng Ngải cứu. Tía tô mỗi vị 30g, Cỏ gấu đâm nát, Cỏ mần chầu, mỗi vị 10g, vỏ Quýt 4g, sắc nước lấy 20ml chia làm 4 lần uống trong ngày.

- Để chữa nôn mửa không thôi, dùng 1 vốc gạo nếp, 1 củ gừng tươi; gạo nếp đem sao vàng, gừng tươi xắt mỏng sắc nước để uống.

Nôn oẹ có đờm, có nhức đầu lạnh bụng: Dùng Gừng khô 10g, Cam thảo 4g sắc lấy 100ml chia làm nhiều lần uống trong ngày.

Nôn nao bồn chồn: Dùng hoa và nhị Sen sắc uống.

Nôn ra máu: Thường gặp ở bệnh loét dạ dày, hành tá tràng, bệnh xơ gan cổ trướng và bệnh ở đường thực quản. Dùng lá Sen, ngó sen, Cỏ nhọ nồi mỗi thứ 20g sắc uống.

Nước ăn chân: Dùng phèn chua 8g, tro bếp 20g, Rau mương 16g. Sắc Rau mương với nước, hòa tan phèn chua và tro bếp trong nước sắc. Lọc lấy nước ngâm chân khi còn nóng. Ngày ngâm 1-2 lần. Hoặc dùng đọt Gáo vàng 20g, ruột Cau non 2 cái, Cỏ nhọ nồi 20g, phèn chua 4g giã nhỏ, vắt lấy nước xoa.

Phong thấp:  Bệnh do phong khí và thấp khí xô đẩy nhau mà sinh ra, biểu hiện ra các chứng: tay chân nặng nề, không thể nghiêng mình đi được, trán rịn mồ hôi, mình mẩy hơi sưng. Bệnh phong thấp thường gặp không có kiêm thấp khớp.

Các loại cây thường dùng là Hy thiêm, Lá loát, Dâu tằm, Cà gai leo, Cỏ xước…

Phù chân: Phụ nữ có thai, chân bị phù, nước tiểu có albumin, dùng rễ cây Hoa phấn sắc nước uống.

Phù thận: Là chứng bệnh trong thủy thũng. Có thể dùng Tía tô 8g, Cam thảo đất 12g, lá Tre 8g, lá Ngải cứu 20g, Kim ngân 12g, Mã đề 20g, Gừng tươi 3 lát sắc uống trong ngày, uống liên tiếp trong nhiều ngày.

Phù thũng: Dùng thân rễ Địa liền ngâm rượu uống. Hoặc dùng Ngũ gia bì chân chim, củ Ráy gai sắc nước uống, liên tiếp nhiều ngày.

Quai bị: Là một bệnh truyền nhiễm phát triển rất nhanh do sự tiếp xúc, chuyện trò, lây bệnh chủ yếu bằng nước bọt. Bệnh thường biểu hiện bằng những hạch ở mang tai bị sưng ở một bên hoặc cả hai bên, gây đau đớn nhiều ngày. Bệnh có thể gây biến chứng: làm sưng teo buồng trứng ở nữ giới, làm sưng teo tinh hoàn ở nam giới, dẫn đến các trường hợp không có con.

- Cần cách ly bệnh nhân cho ăn cháo, súc miệng bằng nước muối và nhỏ mũi bằng nước Tỏi 1%.

- Để bôi ngoài dùng hạt Gấc (3-4 hạt) đốt ra than (dân gian thường phối hợp với cái bị cói cũ hoặc chiếu rách 1 nhúm đốt thành than), lấy đầu mè vừa đủ làm thành cao loãng bôi vào chỗ sưng đau. Hoặc dùng vỏ Chuối, hạt Gấc, quai cái bị cũ hoặc chiếu rách đốt thành than, tán nhỏ, rây kỹ; hòa với dầu tràm, dầu vừng hay dầu dừa, đem bôi vào chỗ đau, liên tiếp vài ngày.

Hoặc dùng 5-6 con trùn (con giun đất) có khoang cổ, mổ bỏ đất trong bụng rửa sạch và 2 muỗng đường cát trắng, hai thứ trộn lại, ủ 30 phút, tán thành hồ loãng. Đem phết lên giấy mỏng, dán vào chỗ đau. Tối không dán. Trước khi dán nên rửa chỗ đau với nước muối rang. Dán 2-3 ngày thì hết.

Cũng có thể dùng 2-3 nhân bên trong hạt Gấc, mài với giấm hoặc rượu trắng bôi vào chỗ sưng.

- Để đắp ngoài dùng vài củ Hành, một nhúm bồ hóng bếp, thêm vài hạt muối, giã nát, xào nóng, đắp bên ngoài má bị sưng.

- Để uống, dùng vỏ cây Gạo 40g, bỏ lớp vỏ ngoài, đem sao vàng sắc uống trong 1 ngày. Mỗi đợt dùng 3-4 ngày.

Hoặc dùng lá Cối xay 6-16g, hoặc hạt Cối xay 2-4g, đã phơi khô sắc uống hằng ngày.

Ra máu (thổ huyết): Dùng Cỏ nhọ nồi, Dành dành (quả, vỏ, rễ); Gai (rễ), Rau má, Sen (lá, cuống), Thuốc bỏng dùng riêng hoặc phối hợp. Xem Cầm máu vết thương.

Rắn cắn: Dùng các loại thuốc sát trùng, chữa thương, giảm đau và thuốc làm dịu. Thường dùng nhất là Bồ ngót, Bóng nước, Cam thảo dây, Chó đẻ răng cưa, Ké hoa đào, Bạch hạc, Lá loát, Muống biển, Mướp đắng, Nghể răm, Ô môi, Ô rô nước, Tía tô dại. Có thể dùng một số bài thuốc kinh nghiệm sau:

- Hạt Mướp đắng 20-25g, hoặc hoa, hạt cây Bóng nước 10g, nhai nuốt nước, lấy bã đắp vào vết thương.

- Củ Chóc 15g, Phèn chua 5g giã nhỏ, nấu lấy nước uống còn bã rịt vào vết thương.

- Trầu không, Vôi (vừa đủ), Cau (hạt), Quế (vỏ), mỗi thứ gần bằng nhau, nhai nuốt nước, còn bã đắp vào vết cắn.

- Thuốc lào, khoảng 3-4 điếu, nhai nuốt nước, lấy bã đắp vào vết cắn.

Còn có thể dùng rễ tươi Cà gai leo, lá Bồ cu vẽ, lá Chìa vôi, Cúc áo hoa vàng, Đậu ván trắng, cây Lưỡi rắn, quả Đu đủ xanh… giã nát hòa nước uống, bã đắp vết thương.

Nếu bị sưng phồng do rắn độc cắn, dùng Rau om giã tươi hòa với nước rửa sạch vết thương 3-4 lần và lấy bã rịt vào chỗ bị cắn.

Rết cắn: Khi bị rết cắn hay sâu bọ đốt, dùng các loại thuốc sát trùng, giảm đau làm dịu như Tỏi, Hành, Chanh, Mào gà… Kinh nghiệm dân gian thường dùng hạt Rau dền (loại nào cũng được) 1 nắm (20g) nhai nuốt nước, còn bã đắp vào vết thương. Hoặc dùng dầu hỏa thấm vào bông bóp mạnh vào chỗ đau. Cũng có thể dùng Húng chanh, Ô môi (vỏ) nhai nuốt nước, lấy bã đắp.

Rong huyết, rong kinh: Cỏ gấu sao cháy, Cỏ cứt lợn, Cỏ nhọ nồi, Củ gai, Gối hạc … dùng riêng hoặc phối hợp.

Người ta thường dùng xơ Mướp bỏ hạt, xé nhỏ, cho vào nồi rang cháy lốm đốm, lấy vung úp lại, đem ra để nguội tán thành bột, đóng gói 4g, cho vào hộp kín tránh ẩm. Mỗi lần dùng 2 gói, ngày 2 lần. Kiêng chất cay nóng.

Rôm sảy: Bạc thau, Sài đất, vò uống và xoa.

Sa dạ con: Dùng củ Gai và lá Vông nem.

Sán sơ mít: Vỏ rễ Lựu khô 60g, hạt Cau già 30g sắc nước uống. Chiều hôm trước khi uống nhịn đói. Sáng hôm sau, ăn một miếng chả thịt thơm, ăn xong độ 3 phút uống nước thuốc đã sắc sẵn (12ml). Khi thật muốn đi ngoài thì ngồi nhúng hậu môn vào chậu nước ấm chừng 300 để cho sán ra hết. Sau đó ăn cháo loãng cho đỡ mệt.

Hoặc dùng rễ Ổi về phía mặt trời mọc, đem sao vàng sắc đặc, uống 1 tô lúc đói. Hoặc dùng Ô mai, sắc đặc, sáng uống 1 tô, lúc bụng đói.

Say rượu: Dùng rễ Cà gai leo sắc nước uống. Hoặc dùng Cúc hoa vàng hãm nước uống. Để tránh say (dắt rễ Cà gai leo vào răng trước khi uống).

Say sóng: Dùng các loại thuốc chống co thắt. Có thể dùng nước hãm Bạc hà để uống.

Sỏi niệu đạo (Sỏi thận, sỏi túi mật, sỏi bàng quang): Dùng các loại thuốc tẩy, xổ và lợi mật, các loại thuốc lợi tiểu để đẩy sỏi đi. Có thể dùng râu Ngô, Cây đuôi chuột, Rau bợ nước, Rau om, cây Râu mèo, Quả nổ, Kim tiền thảo, dùng riêng hoặc phối hợp.

Sót nhau: Dùng Bồ ngót 40g tươi, giã nát, cho thêm 100ml nước, vắt lấy nước chia làm 2 lần uống, mỗi lần cách nhau 10 phút. Sau 15-20 phút, nhau sẽ ra. Hoặc dùng đọt Cau non 2 cái, đọt Dứa 2 cái giã nhỏ, chế nước sôi, lọc thêm nước uống 1 lần, cách 1 giờ lại uống 1 lần.

Sổ mũi: Dùng các loại thuốc làm dịu, chữa ho như Bạc hà, Hành, Tỏi và các loại cây có tinh dầu khác dùng xông.

Sốt (xem Cảm sốt): Có thể dùng các loại thuốc hạ nhiệt như Mía đỏ, Chó đẻ răng cưa, Cỏ mần chầu, Mướp đắng, Riềng ấm, Vông nem, Trâm ổi.

Nếu sốt nóng khát nước, dùng rễ Cỏ tranh, củ Mạch môn sắc nước uống.

Sốt rét: Do một loại ký sinh trùng trong máu truyền qua muỗi Anopheles gây ra, mà đặc điểm là đều đặn sốt cao kèm theo ra mồ hôi, sốt hay có chu kỳ rõ rệt, hay có lách to và thiếu máu, đôi khi có vàng da.

Có nhiều loại cây góp phần chữa bệnh, sau đây chỉ nêu một số công thức đơn giản:

- Để phòng bệnh và cả chữa bệnh, dùng Cối xay toàn cây 40g, vỏ Rụt (Nam mộc hương) 20g, vỏ Quýt (sao qua) 20g. Vỏ Rụt bỏ lớp vỏ bẩn bên ngoài, chia làm đôi, một nửa tẩm nước vo gạo đặc rồi sao, một nửa tẩm nước Gừng sống sao vàng, sau trộn cả 3 thứ, sắc đặc uống mỗi ngày 1 gói liên tiếp trong 10-15 ngày.

- Để đề phòng, uống mỗi tháng 2 đợt, mỗi đợt 7-8 ngày.

- Để chữa bệnh, uống thường xuyên trong 15 ngày, uống trước cơn sốt độ 2 giờ; nếu bị dày da bụng, cần uống liền trong 1-2 tháng. Kiêng rượu, mỡ, dầu, trứng, ốc.

Để chữa sốt rét, trong dân gian thường dùng cây Ớt ăn quả, lấy thân, rễ độ 20g, đem sao vàng, sắc uống ngày 2 lần, mỗi lần một chén lớn (100ml).

- Nếu sốt rét có cữ, có cơn rõ ràng, dùng Dây thần thông, Hà thủ ô trắng, Thường sơn, Lưỡi rắn, Hậu phác, Gừng khô sắc uống.

Sốt xuất huyết: Bệnh truyền nhiễm do một loại virus truyền qua muỗi Aedes aegypti. Cần có loại thuốc đặc hiệu. Trong Y học cổ truyền, thường dùng các loại thuốc lương huyết, chỉ huyết, thanh nhiệt, giải độc. Bài thuốc được sử dụng nhiều là: Kim ngân 10g, Mã đề 10g, lá Tre 12g, rễ Cỏ tranh 12g, cây Cối xay 12g, Cỏ nhọ nồi 10g, Rau má 10g, Sinh địa 12g, lá Khế 16g và Cúc hoa 10g, sắc uống 1 thang trong 1 ngày khi bị sốt ở giai đoạn cao, còn ở giai đoạn hồi phục, dùng thuốc lương huyết, bổ khí huyết: Sinh địa 12g, Củ mài 12g, Đậu đen sao 12g, Ý dĩ 12g, Bá bệnh 12g, quả Dâu chín 12g, sắc uống 1 thang.

- Để đề phòng sốt xuất huyết, dùng lá Tre 12g, Mã đề 12g, lá Dâu 12g, Sinh địa, Sắn dây, lá Khế, mỗi thứ 12g sắc uống ngày 1 thang suốt trong mùa dịch.

Sởi: Một bệnh sốt phát ban sinh ra bởi một loại siêu vi trùng ở đờm dãi, nước mắt, nước mũi bệnh nhân. Bệnh rất dễ lây và hay phát thành dịch vào mùa Đông sang đầu mùa Xuân.

Siêu vi trùng xâm nhập chủ yếu vào màng tiếp hợp mắt.

Chưa có thuốc đặc trị loại siêu vi trùng này, cho nên chủ yếu là chữa triệu chứng và săn sóc theo dõi đề phòng biến chứng. Trong Tây Y thường dùng các loại thuốc sát trùng nhẹ để nhỏ mũi, nhỏ mắt, súc miệng, cho uống thuốc ho, giữ ấm cổ ngực, cho ăn uống bồi bổ, cho uống sinh tố B, C.

Trong Y học cổ truyền, người ta dùng một số công thức sau:

- Sài đất tươi 100g, lá Đậu chiều (đậu săng) tươi 50g sắc với 200ml nước còn 100ml, chia làm 2 lần uống, liên tiếp trong 3 ngày.

- Lá Diếp cá tươi 100g vò vắt lấy nước uống liền trong 3 ngày.

Trong trường hợp sởi mọc chậm hoặc không mọc đều, thì dùng hạt Mùi (Ngò) 4-8g giã nát đun với rượu trắng (1/2 chén) đến khi có mùi thơm, bọc vào khăn xoa khắp người.

Để đề phòng bệnh sởi, dùng Rau mùi 20g, củ Sắn dây 40g, Mía đỏ hay trắng 2 đốt, đổ 3 bát nước, sắc lấy lưng bát, uống 2 lần trong ngày; uống liền 3 ngày.

Suy nhược thần kinh: Dùng các thuốc bổ dưỡng, an thần như

Hà thủ ô (trắng, đỏ), Hoàng tinh, Củ mài, hạt Sen, Long nhãn, Lạc tiên và các loại đậu như Đậu ván trắng, Đậu xanh, Đậu đen, Đậu đỏ…

Sưng tấy, tụ máu do đụng giập, đánh đập, té ngã:

- Để tiêu sưng, tiêu viêm, dùng Bèo tây giã nát, thêm muối đắp. Hoặc dùng lá Thanh táo tươi xào nóng đắp.

- Dùng Cúc tần hay Lức, Ngải cứu, Nghệ giã đắp, xào nóng, bó đắp ở ngoài.

- Nếu vết thương sưng tím gây đau nhức, nhưng không chảy máu ra ngoài, dùng thuốc tiêu sưng, chống đau làm tan các ổ tụ máu và chống những thương tổn cơ hoặc thần kinh tại chỗ.

Lấy 10-20g ngọn Nghể răm và 2g muối ăn đem sắc đặc lấy độ 2 chén uống 3-4 lần. Hoặc lấy 100-200g củ Nghệ già cùng vỏ cây Gạo với liều lượng như nhau. Loại bỏ vỏ bẩn ở ngoài, đem giã nát. Lấy giấm thanh và rượu trộn vào, xào nóng, chườm hoặc đắp vào vết thương khi thuốc còn nóng (dùng chườm bong gân cũng tốt).

Sưng vú, tắc tia sữa: Dùng Rau bợ hoặc lá Bồ công anh giã đắp.

Tai thối: Hàn the, Phèn phi, Băng phiến mỗi thứ 5 phân tán nhuyễn, quấn ống giấy, xúc thuốc thổi vào lỗ tai.

Nếu tai thối có nước mủ vàng, lấy 5 con tép bạc còn tươi, cùng với tiêu sọ, số lượng bằng nhau, đốt cả hai thứ thành than, tán nhuyễn. Dùng bông gòn lấy sạch hết mủ, lấy cọng hành cắt xéo, thổi thuốc vào tai ngày 2-3 lần.

Táo bón: Một số triệu chứng thường hay gặp trong một số bệnh đường ruột do nhiều nguyên nhân khác nhau. Người ta thường chữa theo nguyên nhân sinh bệnh, dùng một số thuốc giúp dễ đi ỉa, dùng phương pháp vật lý trị liệu để chữa, dùng những thức ăn dễ tiêu và nhuận tràng, giáo dục việc tăng cường vận động. Những loài cây như Khoai lang, Dâu quả, Diếp cá, dịch cây Lô hội, củ Mạch môn, lá Muồng trâu, hạt Muồng ngủ, hoa Đại, Thiên môn… đều giúp chữa

táo bón, đại tiện bí.

Dùng củ Khoai lang sống 200g giã nát, thêm 2 chén nước nguội vắt lấy nước uống trước khi ăn cơm, hoặc ăn nhiêu rau lang luộc và uống luôn nước luộc rau. Hoặc dùng Muồng trâu với hoa Đại nấu nước uống.

Tê thấp, tay chân nhức mỏi: Rễ Nhàu 40g, rễ Cỏ xước 20g sao vàng, sắc với 2 chén nước lấy lưng chén uống lúc đói hoặc ngâm rượu uống. Hoặc dùng Lá loát, rễ Cỏ xước, rễ Vòi voi, rễ Bưởi bung, mỗi vị 15g, thái mỏng, sao vàng sắc uống, chia làm 2 lần trong ngày. Hoặc dùng rễ Cúc áo hoa vàng sắc nước uống, thường phối hợp với các vị thuốc khác …

Hoặc dùng thân rễ Địa liền ngâm rượu uống. Hoặc dùng lá của nó làm cao dán. Hoặc dùng rễ Gấc sắc nước uống hoặc ngâm rượu uống.

Thấp khớp:  Có loại cấp tính đau nhức các khớp, khớp sưng nóng, sốt, khát nước, táo bón, buồn bực khó chịu. Phải dùng các loại thuốc lợi tiểu, giảm đau, làm dịu. Đặc biệt nước tiểu và phân phải được thải ra đều đặn.

Các loại cây thường dùng là Cốt khí củ, Cỏ xước, Lá loát, Dâu (cành), Gối hạc, Thiên niên kiện, Thanh táo, Thủy xương bồ, Cây đuôi chuột, Mảnh cộng. Nếu có thể thêm Thổ phục linh, Hà thủ ô, Hy thiêm, Ké đầu ngựa, Cà gai leo, Lưỡi rắn…

Có loại mạn tính, đau nhức các khớp, đau nhiều khi thời tiết thay đổi nhất là khi lạnh, đôi lúc sưng nhẹ không đỏ, cử động các khớp khó khăn. Người ta thường dùng các loại thuốc như rễ Lá loát, cành Dâu, Cỏ xước, Mã đề sao, Đậu đen sao, có thêm Thổ phục linh, Sinh địa, Ý dĩ càng tốt.

- Dùng dây Lá loát, Cỏ xước, cành Dâu, mỗi vị 20g, Ngải cứu 10g, sắc uống 1 lần trong ngày, liền trong 5-7 ngày.

- Hoặc dùng Cà gai leo phối hợp với Lá loát (rễ, thân), Cỏ xước, Thổ phục linh, Quế chi, Thiên niên kiện, Vòi voi ngâm rượu uống.

- Hoặc dùng Hy thiêm 50g, Cỏ xước 20g, Thổ phục linh 20g, Lá loát 10g tán bột, làm viên, ngày uống 3 lần, mỗi lần 10-15g.

Thủy thũng: Hiện nay có nhiều loại thuốc có công hiệu hơn là những loài cây dùng trong Y học dân gian. Ta thường dùng các cây lợi tiểu như Cỏ tranh, Cỏ gừng, Cỏ mần chầu, Ích mẫu (hạt), Cau (vỏ), Gai (củ), Hoa phấn, Mã đề, Rau dừa nước, Râu mèo, Đại (vỏ)…

 Tiêu chảy: Xem Ỉa chảy.

Tim (Rối loạn): Các bệnh về tim cần được điều trị tại bệnh viện. Nếu trường hợp rối loạn nhẹ, có nguồn gốc thần kinh, thì có thể dùng một số thuốc chế biến sẵn bán tại các hiệu thuốc như cao Lạc tiên…

Trẻ em còi xương: Dùng Ngũ gia bì chân chim sắc nước uống.

Trẻ con mới đẻ mắt không mở được: Lấy lá Rau sam, cho ít muối, đâm nát, đắp lên mí mắt, một đêm là mở được.

Trẻ con sài lở: Lấy cây Mã đề, rửa sạch, nấu canh với chả lụa cho trẻ ăn với cơm, thì trẻ ít sài, khỏi lở.

Trẻ con sói tóc (Tóc mọc ít): Lấy Rau sam, sắc đặc thành cao hoặc đốt ra thành than, tán nhỏ, hòa với mỡ lợn, bôi lên chỗ tóc không mọc, tóc sẽ lại mọc lên.

Trí nhớ kém: Dùng Ngũ gia bì chân chim hoặc cùi Nhãn sắc nước uống.

Tuần hoàn máu: Để chống các rối loạn của sự tuần hoàn máu, dùng các loại thuốc bổ tim, lọc máu, các chất kích thích và các thuốc bổ như Tỏi, Hành, Bạc hà, Bồ công anh.

Nên ăn nhiều Tỏi và nên hãm hỗn hợp thuốc sau đây để uống: Bạc hà, Húng quế, Cỏ roi ngựa, Hồi…

Tưa lưỡi: Dùng Bồ ngót tươi 5-10g giã nhỏ vắt lấy nước. Lấy bông gòn thấm nước thoa lên lưỡi và vòm miệng của trẻ bị bệnh.

Tức ngực: Dùng Tía tô, Cỏ mần chầu, Rau má.

Vàng da: Do việc tiết mật khó khăn, bị vàng da, dùng các loại cây lợi mật, lợi tiểu như Bạc hà, Bạch đồng nữ, Cối xay, Dành dành, vỏ cây Lá móng, Muồng trâu, Nghệ, Núc nác, Sữa.

Viêm bàng quang: Thường là do nhiễm khuẩn. Ngày nay người ta dùng những loại thuốc kháng sinh hoặc chế phẩm tổng hợp có tác dụng nhanh hơn cây cỏ. Có thể dùng các cây thuốc để điều trị hỗ trợ như Gai (củ), Mã đề, Rau dừa nước, Rau má, Súng và những cây thuốc lợi tiểu khác, dùng riêng hay phối hợp.

- Nếu viêm bàng quang cấp, dùng Mã đề 10g, rễ Cỏ tranh 25g, Cỏ bấc 20g, Sắn dây, hoặc dây Đậu ván 10g, sắc uống 3 lần, mỗi lần 1 bát. Nếu thiếu vị nào, có thể thay bằng rễ Cỏ xước.

Viêm đường tiết niệu: Rễ cây Hoa phấn hoặc toàn cây Lưỡi rắn sắc nước uống.

Viêm gan virus: Thuộc chứng hoàng đản mà thể điển hình là sốt, vàng da, thường hay lây truyền.

- Ở thể cấp, có thể dùng Hạ khô thảo hay Cải trời 40g, Mã đề 40g, Rau má 40g, Nghệ 15g, Thổ phục linh 15g, sắc uống.

- Ở thể mạn tính, dùng Ý dĩ 20g, Hạ khô thảo 20g, Củ mài 20g, Mã đề 10g, hạt Dành dành 12g, vỏ Quýt khô 6g, Bố chính sâm 20g, Gừng khô 3 lát sắc uống.

Trong trường hợp vàng da hay không vàng da, đều có thể dùng toàn cây Lưỡi rắn sắc nước uống.

Viêm họng: Dùng Cúc áo hoa vàng, Lưỡi rắn, Rau má lá rau muống, Rau mương … sắc nước uống (xem Ho).

Viêm lưỡi: Đầu lưỡi, cạnh lưỡi, dưới lưỡi, niêm mạc (da ngoài) có vết loét nhỏ, có khi có bờ trắng, đau khó chịu, hạn chế ăn uống. Dùng lá Xuyên tâm liên tươi 3-4 lá, muối ăn 5-7 hạt. Rửa sạch lá, đâm muối nhỏ, đâm cho lá giập giập, gói muối lại, ngậm mỗi lần 30 phút, ngày 2-3 lần.

Viêm mũi: Bị dị ứng mạn tính ở mũi, họng, hay hắt hơi, chảy nước mũi, nhức đầu. Dùng lá Cỏ cứt lợn (1 nhúm) hoặc hoa (1 cái), lá Khế tươi 2 lá, Bạc hà tươi 2-3 lá đem nghiền nát, gói vào vải để vào lỗ mũi, mỗi bên độ 15 phút lại đổi sang bên khác. Cũng dùng lá Cỏ cứt lợn tươi giã nát, lấy nước nhỏ vào mũi.

Viêm phế quản mạn: Dùng Cúc áo hoa vàng, quả Dành dành, rễ cây Lá móng sắc nước uống. Hoặc dùng hạt Gấc mài với nước hay giấm bôi.

Viêm ruột: Dùng Cau (hạt), Diếp cá, So đũa.

Viêm tai có mủ: Dùng lá non cây Rau má lá rau muống giã lấy nước nhỏ vào tai.

Viêm thận cấp tính: Dùng Rau dừa nước.

Viêm tiền liệt tuyến: Rễ cây Hoa phấn sắc nước uống; dùng lá Trinh nữ hoàng cung đun nước uống.

Viêm tuyến vú: Dùng Cúc hoa vàng giã đắp.

Viêm xoang má, xoang trán: Gây nhức đầu, ngạt mũi, chảy nước mũi (viêm mũi dị ứng), dùng quả Ké đầu ngựa sao vàng 10g, lá Bạc hà khô 5g, Bạch chỉ 5g, đem tán bột rồi nghiền với hoa Cỏ cứt lợn tươi, cho vào gạc rồi để vào mũi bị đau mỗi lần 1-2g, đau phía nào, để phía đó, mỗi ngày thay 3-4 lần.

- Để uống: Dùng quả Ké đầu ngựa sao cháy hết gai 20g, Bạch chỉ 15g, Bạc hà 10g, Hoa cúc 10g, sắc uống ngày 1 ấm mỗi đợt 15-20 ngày.

Xỉ tẩu mã: Dọc nướu răng, xì mủ, hôi thối: Dùng cùi bắp,đem phơi khô, đốt thành than, phối hợp với phèn phi, hai thứ tán chung thật mịn, bôi đều lên nướu đau nhiều lần.

 Yết hầu sưng đau: Dùng lá Đậu ván trắng tươi nhai với muối, ngậm nuốt nước.

Yếu tim: Lạc tiên, Thủy xương bồ, Tơ hồng, dùng riêng hay phối hợp.

Zona hay Bệnh giời leo: Lá, búp Ổi non 100g, phèn chua 10g, muối 1g, giã nát, thêm nước dùng bôi.

GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

Trong phần công dụng, chúng tôi có sử dụng một số thuật ngữ y học cổ truyền. Sau đây là nghĩa của một số thuật ngữ thường gặp.

Ác sang: Nhọt độc hoặc bệnh ngoài da phá lở loét, mùi hôi tanh, nước vàng rỉ ra liên tục. 

Ách nghịch: Bệnh nấc cụt. 

Anh: Bệnh bướu cổ.

Âm dịch: Các chất dịch trong cơ thể. 

Âm hư: Âm dịch trong cơ thể bị hao tổn, phiền nhiệt, ra mồ hôi trộm, nhức trong xương, ho khan, họng khô, khó ngủ, gò má đỏ, vật vã.

Âm hư triều nhiệt: Âm dịch bị hao tổn, từ chiều đến đêm bốc sốt cơn và sốt nóng âm ỉ. 

Âm oái: Chứng liệt dương, bất lực. 

Âm suy: Thể huyết kém, huyết dịch trong cơ thể kém, nóng nhiều ở bên trong. 

Âm thịnh: Ý nói âm hàn quá thịnh. Nói chung chỉ các chức năng vận động có biểu hiện suy thoái; âm thịnh thì trong lạnh. 

Bạch đới: Một dạng trong bệnh ‘Đới hạ’, quen gọi là khí hư, thường tạo ra chất dịch màu trắng. 

Bạch lỵ: Chứng lỵ phân có nhiều mũi mủ trắng. 

Bạch trọc: Chứng bệnh có nước tiểu trắng đục. 

Bài nung: Làm cho mủ độc ra ngoài. 

Ban: Những mảng dày gồm nhiều chấm màu nâu đỏ hay tím dàn trên mặt da, phần nhiều phát ra ở ngực và bụng, lưng và đầu, mặt; sau khi khỏi không bong vẩy, nhưng khi diễn biến xấu thì có thể lở loét. 

Ban chẩn: Trên da vừa phát ban, vừa phát chẩn (sờ trên da thấy cộm là ban, nổi như hạt vừng là ma chẩn). 

Bán thân bất toại: Tình trạng một nửa cơ thể cả chân cả tay bị bại liệt không vận động được. 

Báng: Chứng bụng to do nước ứ trong ổ bụng. 

Bạt độc chỉ dương: Sát khuẩn và chống ngứa. 

Bạt độc tiêu thũng: Giải độc và chống sưng phù. 

Băng huyết: Hiện tượng chảy máu nhiều một cách bất thường từ cơ quan sinh dục nữ. 

Băng lậu: Chứng không đúng kỳ hành kinh mà từ âm đạo bài tiết ra lượng huyết nhiều hoặc ra huyết dai dẳng, nhỏ giọt mãi không dứt. 

Bần huyết: Thiếu máu hay máu xấu. 

Bó khối: Có cục cứng trong bụng. 

Bình can tức phong: Có tác dụng tư dưỡng, bổ phần âm của can, để ức chế phần dương của can. Âm dương thăng bằng, nội phong tự hết. 

Bổ: Thuốc dùng để chữa các trạng hư nhược của chính khí cơ thể do nguyên nhân bẩm sinh, do dinh dưỡng kém hay do hậu quả của bệnh tật gây ra.

Bổ ích hay bổ dưỡng: Phương pháp chữa các chứng hư nhằm bổ dưỡng âm dương khí huyết trong cơ thể. 

Bổ khí: Còn gọi là ích khí, một phép bổ dùng trị chứng khí hư. 

Bổ thận tráng cốt: Phương pháp chữa thận dương hư biểu hiện ở các triệu chứng lưng gối mỏi lạnh và đau, mềm yếu vô lực, dương suy hoạt tinh, tiểu tiện vặt. 

Bổ tỳ hay kiện tỳ: Phương pháp chữa chứng tỳ hư làm công năng vận hóa giảm sút, giúp cho sự tiêu hóa được tốt hơn. 

Bôn đồn: Khí từ bụng dưới đưa dồn lên ngực, bụng đau, ngực tức khó thở, thường phát từng cơn. 

Cam tích: Trẻ em thân thể gầy còm, da vàng, bụng ỏng, tiêu hóa rối loạn. 

Cảm nhiễm: Nhiễm khuẩn. 

Chẩn: Những nốt nhỏ đều như hạt vừng, hạt gạo màu đỏ tía xuất hiện trên da, nhìn rõ hình, sờ vướng tay, thường mọc khắp người, sau khi khỏi có bong vẩy, nhưng ít khi có vỡ loét. 

Chỉ khái: Thuốc chữa ho làm hết hay làm giảm cơn ho. Các vị thuốc có tinh dầu làm long đờm và các vị thuốc bổ phế thanh nhiệt như Trần bì, Bán hạ, Thiên môn. 

Chỉ huyết: Cầm máu. 

Chỉ lỵ: Cầm đi lỵ. 

Chỉ tả: Cầm ỉa chảy. 

Chỉ thống: Giảm đau. 

Cố sáp: Thuốc có tác dụng thu liễm cố sáp khi có mồ hôi, máu, nước tiểu, phân, khí hư ra nhiều hoặc chữa những người sa trực tràng, sa sinh dục, các vết thương lâu ngày không lành. 

Cố tinh sáp niệu: Do thận hư không tàng tinh gây chứng di tinh, hoạt tinh; người già do thận hư, bàng quang không tự kiềm chế hay đi tiểu nhiều lần; trẻ em vi tiên thiên (thận) kém hay ngủ mê, đái dầm; phụ nữ do can thận yếu gây ra khí hư, rong huyết. Tất cả các chứng trên nên dùng thuốc cố tinh sáp niệu phối hợp với thuốc bổ thận để chữa. 

Cổ độc: Độc của loại cổ trướng, lớn bụng thẳng da như mặt trống. 

Cổ trướng: Cổ là cái trống, trướng là căng to. Vùng bụng căng to như cái trống, sắc mặt bệnh nhân vàng héo, đầu mặt và chân tay gầy. Nguyên nhân là do tình chí uất kết,  khí không điều đạt, huyết không lưu hành, bởi ăn uống không tiết độ, uống rượu, ăn đồ sống sít, dẫn đến giun sán gây chức năng của can tỳ và thận bị suy giảm. 

Công hạ: Thuốc làm thông đại tiện để bài trừ tích trệ ở trường vị, còn có nghĩa là tẩy mạnh. 

Công năng: Hiệu quả của thuốc. 

Cốt chưng: Chứng sốt âm ỉ, thường gặp ở người bệnh lao phổi đang tiến triển. 

Cước khí: Bệnh chân mềm yếu, vận động và đi lại khó khăn. Có hai thể: chân sưng to (thấp cước khí), chân teo khô (can cước khí) có thể biến chứng tim (cước khí xung tâm). 

Di niệu: Đái dầm. 

Dương hư: Dương khí (cơ năng) suy kém dẫn đến di tinh, liệt dương, tự ra mồ hôi, ăn không tiêu, người lạnh, tả buối sáng, đau lưng, mỏi gối (thường trong bệnh chứng tỳ thận dương hư). 

Dương suy: Thể bệnh khi kém năng lượng, hoạt động giảm, lạnh nhiều bên trong. 

Dương thịnh: Dương nhiệt quá thịnh, biểu hiện cơ năng rất hưng phấn, dương thịnh thì ngoài nóng.

Dưỡng huyết: Nuôi huyết cho tốt hơn lên. 

Dưỡng tâm an thần: Do âm hư và huyết hư không nuôi dưỡng được tâm, can, gây nên các triệu chứng ít ngủ, hồi hộp. 

Đàm ẩm: Nhớt trong phổi là sản vật của bệnh lý, đàm là chất đặc, ẩm là chất trong loãng, cặn bã của tân dịch. 

Đàm phế: Hen suyễn khạc ra đờm, bệnh do suyễn ở phế tạng. 

Đan giật: Do nóng sốt mà lên cơn co giật. 

Đạo hãn: Đổ mồ hôi trộm lúc ngủ. 

Điên giản: Động kinh. 

Điều khí: Thuốc có tác dụng hành khí, giáng khí để chữa chứng khí trệ gây trướng đầy và khí nghịch đưa ngược lên gây ho suyễn, nôn ọe.

Điều kinh: Làm cho kỳ kinh được trở lại bình thường. 

Đinh sang thũng độc: Mụn nhọt sưng lở. 

Đới hạ: Phụ nữ có âm đạo thường xuyên chảy rỉ ra chất dịch đặc dính. Dựa vào màu sắc chất dịch, người ta chia ra bạch đới, hoàng đới, hắc đới, thanh đới, xích đới và xích bạch đới. 

Đơn độc: Những mảng da màu đỏ hồng sáng bóng xuất hiện trên da, sờ vào thấy cứng nóng, vùng lân cận phát lạnh, thường hay phát ở vùng ống chân hay mặt. 

Giải biểu: Thuốc có tác dụng đưa ngoại tà (phong, hàn, thấp, nhiệt) ra ngoài bằng đường mồ hôi để giải trừ tà khí ở bộ phận nông, cũng như giải cảm. 

Giải độc: Trừ hết độc. 

Giải thử: Trị có chứng bệnh do thử (nắng) gây ra. 

Giáng nghịch: Có tác dụng giáng khí hay hạ khí để chữa chứng khí nghịch lên. 

Hạ nhiệt: Làm giảm sức nóng, hết sốt. 

Hàn thấp ngưng tụ: Khí hàn, khí thấp nhập vào cơ thể gây khí huyết ngưng tụ. 

Hành huyết: Làm cho máu chạy đều. Chữa các chứng bệnh gây ra do huyết ứ. 

Hành khí: Thuốc có tác dụng là lưu thông khí để chữa chứng khí trệ, huyết ứ. 

Háo suyễn: Hen khan. 

Hen: Bệnh mạn tính về đường hô hấp gây ra những cơn khó thở do co thắt phế quản. 

Hòa giải: Thuốc có tác dụng điều hòa trong ngoài, nông sâu, nặng nhẹ. 

Hoàng đản: Bệnh vàng da do mật, da toàn thân vàng, mắt vàng, nước tiểu vàng. 

Hoạt huyết: Thuốc chữa các chứng bệnh xuất hiện do các hiện tượng: sung huyết do viêm nhiễm, do co mạch hay dãn mạch và hiện tượng thiếu máu ở tổ chức. 

Hoạt nhuận: Giải tỏa trì trệ, làm cho thông, làm cho trơn. 

Hoắc loạn: Bệnh thổ tả, đột nhiên cùng phát đau bụng thượng thổ hạ tả. 

Huyết hấp trùng: Trùng hút máu. 

Huyết hư: Do mất máu quá nhiều, tỳ vị hư nhược nên sự sinh hóa ra máu bị giảm sút. 

Huyết ứ: Hiện tượng sung huyết tại chỗ hay sung huyết ở tạng phủ do chấn thương, viêm nhiễm, có trường hợp khí trệ cũng gây ứ huyết. 

Huyết vựng: Máu lên đầu gây chóng mặt. 

Hư: Khí huyết không đầy đủ, thể trạng suy sụp, hay sự phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây bệnh bị giảm sút. 

Hư phiền: Xót xa, buồn bực. 

Khai khiếu: Có tác dụng khai thông tâm khiếu, để hồi tỉnh hôn mê. 

Khai uất: Làm thông các chất bị tích chứa lại. 

Khai vị: Có tác dụng kích thích tiêu hóa. 

Khái huyết: Ho ra máu. 

Kháng ngoan: Chống u tân sinh.

Khí hư: Nguyên khí hư nhược do công năng hoạt động của cơ thể và nội tạng bị suy thoái, hay gặp ở người có bệnh mạn tính, người già yếu hoặc ở thời kỳ hồi phục sau khi mắc bệnh nặng. 

Khu trùng: Sát trùng, tức là phương pháp sử dụng những vị thuốc có tác dụng diệt ký sinh trùng để tẩy giun sán trong cơ thể. 

Khư đàm: Phương pháp giúp cho đàm dịch bài tiết hoặc tiêu trù nguyên nhân bệnh sinh ra đàm. 

Khư phong: Thuốc có tác dụng sơ tán phong tà lưu trệ ở kinh lạc cơ bắp và khớp xương. Phong có nội phong và ngoại phong. Nội phong nên dẹp cho yên, ngoại phong nên khu tán. Các phép thích hợp với ngoại phong để khư phong là khư phong trừ thấp, khư phong dưỡng huyết … 

Khư thấp: Phương pháp dùng thuốc có tác dụng khu trừ thấp tà. Thấp là loại tà khí nặng, đục và dính, thường kết hợp với các tà khí phong, hàn, thử, nhiệt và còn có thể hóa nhiệt, hóa hàn. 

Khư ứ chỉ huyết: Phương pháp dồn bỏ ứ huyết để cầm máu. 

Khư ứ hoạt huyết: Phương pháp trừ ứ huyết, lưu thông huyết mạch. Huyết dịch do bị nghẽn trở mà thành ứ huyết, cần phải trừ bỏ mới có thể làm cho huyết mạch lưu thông, tiêu trừ bệnh tật. 

Khư ứ tiêu thũng: Phương pháp chữa ứ huyết do ngoại thương như vấp ngã, bị đòn tổn thương, vết thương thâm tím sưng đau hoặc bị thương ở trong bụng, khí huyết ngăn trệ gây đau. 

Khứ hàn: Trừ lạnh. 

Khứ thử: Trừ nắng. 

Kiện tỳ hay bổ tỳ, ích tỳ: Phương pháp chữa tỳ hư mà công năng vận hóa giảm sút giúp cho tiêu hóa dễ dàng. 

Kiết khí: Uất hơi. 

Kim sang: Dấu bị thương vì gươm đao. 

Kinh bế: Con gái phát dục đến quá 18 tuổi vẫn không thấy hành kinh hoặc đã đến kỳ mà vẫn không hành kinh (không do một nguyên nhân khác), đồng thời có dấu hiệu ốm đau. 

Kinh phong: Bệnh ở trẻ em, gây co giật. 

Lạc huyết: Khạc ra máu. 

Lam chướng  (Sơn lam chướng khí): Nơi rừng sâu, nước độc. 

Lao sang hay lao hạch: Một thể bệnh trong tràng nhạc. 

Lao thương: Làm việc mệt nhọc gây thương tổn bên trong cơ thể. 

Lão suy: Yếu đuối khi về già. 

Lâm chứng: Triệu chứng về tiểu tiện như đái vặt, đái vội, đái khó, đái buối, nhỏ giọt, có thể bao gồm cả bội nhiễm đường tiết niệu, kết sỏi, lao thận, đái ra dưỡng trấp, viêm tiền liệt tuyến. Từ đó hình thành 5 loại bệnh lâm. 

Lâm trọc: Chứng tiểu khó, đau và nước tiểu đục. 

Lậu huyết: Đàn bà huyết rỉ ra hoài không dứt. 

Liễm hãn: Làm ráo mồ hôi. 

Liệt dương hay Dương nuy: Triệu chứng âm hành không cương cứng. 

Loa lịch: Thường gọi là bệnh tràng nhạc, phát một hay nhiều hạch to, nhỏ di động ở xung quanh cổ, cằm, cả trước và sau tai, bẹn, nách, không nóng, không đau, ra chất bã đậu, khi vỡ hay loét khó liền miệng. 

Lợi niệu: Thuốc có tác dụng làm tiểu tiện dễ dàng, số lượng nước tiểu tăng, làm nước tiểu trong. 

Lợi thấp: Thuốc lợi tiểu để đưa thấp tà (ở phần dưới cơ thể) theo nước tiểu ra ngoài. 

Lợi thủy: Làm giảm ứ nước trong cơ thể. 

Lương huyết: Phương pháp thanh giải nhiệt tà ở phần huyết, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt giải độc. 

Lương phế: Làm mát phổi. 

Lựu: Khối u trên người, lúc đầu u nhỏ như hạch, sau to dần như quả lựu. 

Lý huyết: Thuốc chữa bệnh về huyết.

Lý khí: Thuốc có tác dụng hành khí, giáng khí, bổ khí, để chữa khí trệ, khí nghịch và khí hư. 

Mày đay: Những nốt mẩn, nổi cục lên trên da gây ngứa, gãi đến đâu nổi mẩn đến đó, càng gãi mẩn càng nặng. 

Não suy: Óc thiếu sự nhớ. 

Nga chướng: Bệnh ngoài da, ngứa lở lòng bàn tay, mọc những bọc nhỏ chứa nước ở trong da, rất ngứa, tiến triển lở nứt, lên mủ đau nhức dễ thành mạn tính. Còn gọi là bệnh tổ đỉa. 

Ngũ lâm: Năm chứng đái dắt buốt: đái ra sỏi, đái ra huyết, đái đục như mỡ, đái dắt buốt, đái xong bụng dưới và âm nang trướng đau, lao động quá mệt nhọc lại đái dắt buốt. 

Nguyên khí: Còn gọi là sinh khí, chân khí, khí của chân nguyên, do tính tiên thiên sinh ra, được tàng trữ ở thận, sau này được khí của hậu thiên bổ sung không ngừng. Nó bao gồm cả khí nguyên âm (thận âm) và khí nguyên dương (thận dương). 

Ngược tật: Sốt rét. 

Ngưu bì tiên: Chứng da dẻ nhăn nheo, dày cộp như da trâu. Là loại bệnh ngoài da mạn tính dễ tái phát. 

Nham: U ác tính hay ung thư. Mới đầu u tựa như hạch rất rắn, cố định, rồi phát triển thành nhiều u liền nhau, gồ ghề, da cũng biến đổi sang thành màu đỏ tía, độ cứng càng tăng, u bám chặt không di động, khi u vỡ có nhiều nước, chạm vào là chảy máu, không có mủ, mùi hôi thối. 

Nhiệt kết: Trạng thái bệnh lý do nhiệt tà kết tụ. 

Nhiệt trệ: Trạng thái bệnh lý do nhiệt tà ngưng trệ. 

Nhũ nham: Bệnh ung thư vú. 

Nhuận ha: Thuốc có tác dùng nhuận tràng. 

Nhuận táo: Thuốc có tác dụng bổ mát (tư nhuận) để chữa chứng táo nhiệt. 

Nục huyết: Ra máu mũi. 

Noãn vị: Làm ấm dạ dày. 

Ôn nhiệt bệnh: Bệnh sốt cấp tính, do cảm nhiễm tà khí ôn nhiệt gây ra. 

Phát biểu: Cho ra mồ hôi. 

Phát bối: Nhọt độc phát sinh ở dọc sống lưng, thường gọi là hậu bối. 

Phế âm hư: Do mắc bệnh lâu ngày hay bệnh mới mắc làm tổn thương đến phế âm. Phế âm hư có hai mức độ: âm hư đơn thuần và âm hư hỏa vượng. 

Phiên vị: Ăn gì mửa nấy. 

Phiền khát: Phiền nhiệt khát nước nhiều. Chỉ rõ nhiệt ở bên trong thịnh, thiếu tân dịch nặng. 

Phiền nhiệt: Sốt nóng, đồng thời có tâm phiền hoặc phiền táo trằn trọc khó chịu. Đó là nhiệt ở trong quá thịnh, âm khí đã bị tổn thương. 

Phiền táo: Vùng ngực nóng bức khó chịu (phiền), tay chân buồn bực (vật vã) cử động luôn (táo), chỉ rõ nhiệt bên trong cực thịnh. 

Phong thấp: Yếu tố gây bệnh (loại bệnh do phong tà và thấp tà kết hợp gây nên); bệnh phong thấp (do phong tà và thấp tà). Phong thấp chọi nhau, khớp xương đau mỏi, nhức buốt, không co duỗi được, đụng vào càng đau hơn. 

Quáng gà: Mắt ở tình trạng nhìn không rõ lúc tranh tối tranh sáng. 

Sa nang: Túi dịch hoàn phình to, sa xuống. 

Sản hậu: Sau khi sinh đẻ. 

Sản hậu huyết vựng: Chứng choáng váng sau khi đẻ. 

Sán khí: Vách bụng vùng kế cận bẹn đột nhiên sưng lồi, hoặc sa xuống âm nang (thoát vị bẹn). 

Sang dương: Bệnh nhọt sưng và gây mủ. 

Sáp trường chỉ tả: Thuốc có tính ôn bổ cố sáp để chữa chứng ỉa chảy mạn tính kéo dài, người mệt mỏi, sa trực tràng. 

Sơn lam chướng khí, hay chướng độc, lam chướng: Một loại khí độc nóng ẩm, có ở vùng rừng núi nhiệt đới thường xuyên gặp trong bệnh sốt rét ác tính.

Suyễn: Hen mạn tính. Đặc trưng của bệnh này là thở gấp, thậm chí cánh mũi phập phồng hoặc rụt cổ so vai há miệng mà thở, không nằm ngủ được. 

Tả hạ: Gây ỉa chảy. 

Tán hàn: Làm cho tan khí lạnh. 

Táo kiết: Đại tiện bón. 

Tâm huyết hư: Do sự sinh ra huyết giảm sút hoặc do mất máu nhiều, như phụ nữ sau khi sinh, rong huyết, chấn thương. 

Tâm khí hư: Hội chứng bệnh hay gặp ở người già (lão suy) do một số bệnh khác diễn biến kéo dài hoặc mất mồ hôi, tân dịch hao tổn nhiều làm ảnh hưởng đến khí huyết. 

Tâm phiền: Nóng bên trong, nhất là vùng tim có cảm giác nóng nhiều, khó chịu. 

Tâm quý: Tim nhịp đập mạnh và nhanh, từng lúc cảm thấy hồi hộp, mỗi khi tình cảm xúc động, sợ sệt hoặc lao động quá mệt lại phát sinh hồi hộp. 

Tâm thận bất giao: Do âm huyết hư hay thận tinh hư dẫn tới chứng thận âm và tâm huyết đều hư. Cùng một lúc biểu hiện hội chứng hư của tâm và của thận. 

Tân dịch: Chất nước của cơ thể, chất trong là tân, chất đục là dịch. 

Thai độc: Bệnh tật đậu sỏi nói chung ở trẻ sơ sinh. 

Thanh nhiệt: Dùng thuốc có tính hàn lương để thanh giải nhiệt độc quá thịnh ở bên trong, thường dùng trong bệnh tính lý nhiệt thịnh và mụn nhọt đinh độc, ban chẩn. Có nghĩa la tiêu viêm, kháng sinh và hạ sốt. 

Thanh nhiệt hóa đàm: Phương pháp chữa chứng nhiệt đàm, khi ho khạc ra đờm dính, sắc vàng, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng. 

Thanh nhiệt lợi thấp: Phép chữa chứng tiểu tiện vấn đỏ, đi tiểu vừa đau vừa khó, nhỏ giọt, kèm theo rêu lưỡi vàng nhợt. Do sự xâm nhập của ẩm thấp và nhiệt mà dẫn đến các bệnh ỉa chảy, vàng da và giảm niệu. 

Thanh nhiệt lương huyết: Dùng các thuốc có tính hàn lương để thanh trừ nhiệt ở trong phần huyết. 

Thẩm thấp: Làm ráo khí ẩm. 

Thận âm hư: Do thận tinh bị hao tổn quá độ gây bệnh. Có các chứng trạng: mỏi mệt đau lưng, chóng mặt, ù tai, di tinh, táo tiết, miệng khô, họng đau, hai gò má đỏ bừng, lòng bàn tay chân nóng, hoặc sốt cơn về chiều, lưỡi đỏ không rêu. 

Thận dương hư: Còn gọi là nguyên dương suy, tức là khí ở thận suy yếu. Có các triệu chứng như cơ thể lạnh, se lạnh, không cố sáp được tinh, nước tiểu, phân, không nạp khí, không khí hóa bài tiết nước tiểu gây nên phù. 

Thận hư: Tinh khí của tạng thận không đầy đủ, thận dương và thận âm đều suy. 

Thấp: Một thứ khí trong lục dâm, một thứ âm tà nặng đục. Bệnh thấp nói chung phần nhiều vì bị cảm phải sương mù, hoặc mắc mưa, lội nước hoặc nơi ẩm thấp, hoặc do áo bị ướt mặc vào lại ra mồ hôi. 

Thấp chẩn: Dùng thuốc có tác dụng thúc đẩy độc của sởi làm cho sởi mọc thuận lợi và phòng ngừa biến chứng về sau. 

Thấp đàm khái thấu: Ho do đàm thấp thịnh. 

Thấp khớp: Bệnh làm các khớp xương bị viêm và đau nhức. 

Thấp sang: Ngứa lở do nhiễm thấp. 

Thấu chẩn: Có tác dụng thúc đẩy độc của sởi làm cho sởi mọc thuận lợi và phòng ngừa biến chứng về sau. 

Thiên đầu thống: Đau nửa đầu. 

Thiên trụy: Hòn dái sưng đau. 

Thoát giang: Lòi dom. 

Thu liễm: Làm săn da, làm se. 

Thuận khí: Có tác dụng giáng khí, hạ khí để tiêu khí ở phế và vị nghịch lên. 

Thũng trướng: Khắp mình phù nề là thũng; màng bụng căng đầy là trướng. 

Thủy thũng: Do thủy dịch bị ứ đọng trong cơ thể mà gây bệnh. 

Thư: Nhọt độc phát từ trong sâu. Đặc điểm là sưng dài không cao, da như thường, nóng ít, đau âm ỉ, chữa chậm tiêu, chậm vỡ, chất mủ loãng, lâu khỏi. 

Thư cân hoạt lạc: Làm dãn gân và kích thích sự tuần hoàn. 

Thư can hay sơ can: Dùng thuốc có tác dụng làm tiêu tan khí của can uất lại. 

Thực tích: Thức ăn vào cơ thể không tiêu hóa được, tích tụ ở trường vị. Còn gọi là thương thực, túc thực. 

Thương hàn phạm phế: Do khí hàn nhiễm vào phổi gây ra cảm cúm, ho, viêm đường hô hấp, hen suyễn … 

Thương phong cảm mạo: Cảm nhiễm phong tà mà phát bệnh. 

Tiết: Mụn nhỏ phát ở trên da gây sưng  nóng đỏ đau, dễ tiêu tan, dễ vỡ mủ, mau lành. 

Tiết tả: Đi ngoài lỏng. 

Tiêu đạo: Phương pháp tiêu trừ thực trệ nhằm khắc phục công năng vận hóa của tỳ vị. 

Tiêu hóa bất lương: Tiêu hóa không bình thường. 

Tiêu khát: Bệnh đái đường, gây khát, uống nước nhiều, ăn nhiều mà cứ gầy, đái nhiều, trong nước tiểu có xuất hiện chất đường. 

Tiêu thũng: Tiêu sưng phù. 

Tiêu tích: Thuốc có tác dụng hành khí, hóa ứ, làm tiêu tan bó tích. 

Tráng dương: Thuốc có tác dụng bổ và ấm dương khí để tăng cường sức khỏe. 

Trệ: Ngưng lại, không lưu thông được. 

Trục thủy: Thuốc có tác dụng thông lợi tiểu tiện rất mạnh, dùng trị thủy thũng. 

Trùng tích: Bụng trướng to, trong dạ dày và ruột chứa nhiều giun ký sinh. 

Trụy thai: Hư thai. 

Trưng hà: Hòn cục kết lại trong bụng dưới, trướng tức hoặc đau. Trưng và hà có khác nhau: trưng do huyết tích thành hòn cục cố định; hà do khí tụ, lúc tụ, lúc tan. 

Trường vị: Ruột và dạ dày

Trường phong: Đại tiện ra máu. 

Trướng mãn: Phình to ra nhiều. 

Tuyên phế: Có tác dụng trừ đàm, giảm ho để khai thông khí ở phế. 

Tư âm: Phương pháp chữa chứng âm hư. 

Tư dưỡng điều bổ: Chăm sóc đặc biệt một bộ phận cơ thể.

Tỳ thận dương hư: Do thận dương hư ảnh hưởng đến tỳ; có các biểu hiện như sợ lạnh, tay chận lạnh, người mệt mỏi, nặng nề, đại tiện lỏng, có thể thấy phù thũng. 

Ung: Nhọt to, phát ở phần nông của da thịt. Đặc điểm là sưng (to, cao, gọn), nóng, đỏ, đau, nhức; chữa dễ tiêu, mau vỡ, chất mủ đặc. 

Ứ huyết: Sự vận hành khí huyết không thông, sung huyết ở cục bộ, hay chảy máu ở cục bộ. Thường gặp trong trường hợp người bị chấn thương phần mềm. 

Vô danh thũng độc: Chứng hậu đột nhiên sưng to từng vùng bên ngoài, ở nông (vì chưa có thuật ngữ nên gọi là Vô danh thũng độc). Triệu chứng hoặc đau hoặc ngứa, nặng thì sưng đỏ và rắn, nổi hạch vùng lân cận. Nguyên nhân có thể là bên trong cơ thể có uất nhiệt hoặc là cảm nhiễm phong độc ngoại tà gây nên. 

Xích bạch lỵ: Chứng lỵ phân có máu mũi lẫn lộn. 

Xích du đơn hay Du phong: Trên da nổi lên những quầng đỏ, sưng cao hơn mặt da, bốc nóng, gây ngứa ngáy khó chịu, lặn chỗ này nổi chỗ khac, thường gặp ở trẻ em. 

Xích lỵ: Chứng lỵ mà phân có máu mũi. 

Xuất tiết: Làm tiết ra bên ngoài. 
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Ý dĩ


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Quả.
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Xương rồng ông


Phần ngọn của cây.
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Xuyên tâm liên 


1. Ngọn cây; 2. Hoa; 3. Quả.
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Xuân hoa


1. Ngọn cây; 2. Cành mang hoa.
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Xoài


1. Ngọn cây mang hoa;


2. Quả; 3-4. Hoa.
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Vông vang


1. Ngọn cây mang hoa, quả;


2. Một phần quả mở; 3. Hạt.
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Vông nem


1. Ngọn cành; 2. Cụm hoa.
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Vòi voi


1. Ngọn cây mang hoa;


2. Hoa; 3. Quả.
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Vằng


1. Ngọn cành mang hoa;


2. Chi tiết một đốt lá.
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Vang


1. Cụm hoa; 2. Cành mang quả;


3. Lá chét; 4. Miếng gỗ.
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Trinh nữ hoàng cung


1. Ngọn cây mang hoa; 


2. Thân hành.
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Tre


1. Một đoạn thân; 


2. Cành hoa; 3. Hoa.
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Trầu không


Ngọn cành mang hoa.
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Trâu cổ


1. Cành non;


2. Cành già mang quả;


3. Quả dạng sung bổ dọc.


























� EMBED Word.Picture.8  ���





Trâm ổi


1. Cành mang hoa; 2. Hoa;


3. Cụm quả.
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Trâm bầu


1. Cành lá; 2. Cành quả; 3. Hoa.
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Trắc bá


1. Cành mang nón; 2. Nhánh lá;


3. Nón đực; 4. Nón cái; 5. Hạt.
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Tràm


Ngọn cây mang hoa quả.
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Trạch tả


1. Toàn cây; 2. Xim đơm;


3. Quả kép; 4. Quả bế và hạt;


5. Thân rễ.
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Tô xanh


1. Dạng chung; 2. Hoa.
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Tô hoàng


1. Toàn dây leo trên cây Cúc tần; 


2. Hoa.
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Tỏi


1. Toàn cây; 2. Cán dài;


3. Hoa; 4. Tép tỏi.
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Tía tô dại


1. Cành mang hoa; 


2. Cành quả; 3. Hạt.
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Tía tô


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Hoa.
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Thường sơn


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Cụm hoa;


3. Hoa; 4. Nhánh quả.
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Thủy xương bồ


Dạng chung của cây.
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Thuốc bỏng


1. Ngọn cây; 2. Cụm hoa.
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Thổ phục linh


1. Dây mang quả; 2. Thân rễ.
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Thổ nhân sâm


1. Gốc cây và rễ; 2. Cụm hoa;


3. Hoa; 4. Quả.
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Thiên niên kiện


1. Dạng chung; 2. Bông mo;


3. Hoa đực; 4. Hoa cái.
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Thiên môn


1. Dạng chung của cây;


2. Hoa; 3. Quả.
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Thiên lý


Cành lá mang hoa.
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Thầu dầu


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Hoa đực; 


3. Hoa cái; 4. Cành quả; 5. Quả; 6. Hạt
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Thanh táo


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Hoa.
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Thài lài


Các ngọn cây mang hoa.








�





Thạch xương bồ


Toàn cây.
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Táo


1. Cành lá mang quả; 2. Hoa;


3. Quả bổ dọc; 4. Hạch; 5. Hạt.
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Tam thất


1. Toàn cây; 2. Rễ củ; 3. Hoa; 


4. Bầu bổ dọc; 5. Quả.
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Tam phỏng


1. Ngọn cây mang quả; 2. Hoa.
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Sữa


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Hoa; 


3. Quả; 4. Hạt.
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Súng


Toàn cây.
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Sung


1. Ngọn cành; 2. Chùm quả; 


3. Cụm hoa bổ dọc.
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So đũa


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Quả; 3. Hạt.
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Sim


1. Ngọn cành mang hoa; 2. Quả.
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Sen


1. Lá sen, hoa sen và ngó sen; 


2. Gương sen; 3. Hạt; 4. Tua nhị.
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Sầu đâu cứt chuột


1. Cành lá mang hoa, quả; 


2. Hoa đực; 3. Hoa cái.
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Sầu đâu


1. Lá; 2. Hoa; 3. Nhụy tách riêng.
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Sâm đất


1. Ngọn cành mang hoa; 2. Rễ;


3. Hoa; 4. Quả.
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Sâm đại hành


1. Dạng chung; 2. Củ.
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Sâm bố chính


1. Ngọn cây mang hoa, quả; 2. Rễ củ..
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Sắn dây


1. Cành lá; 2. Cành hoa; 3. Củ.
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Sài đất


1. Toàn cây; 2. Đầu hoa.





� EMBED Word.Picture.8  ���





Saû


1. Toàn cây; 2. Bông chét.
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Sa nhân 


1. Thân rễ mang cụm quả;


2. Ngọn cây; 3. Hoa.
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Riềng


1. Thân rễ; 2. Ngọn cây mang hoa.
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Rẻ quạt


1. Gốc cây; 2. Cụm hoa;


3. Quả nang.
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Râu mèo


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Lá.
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Raùy gai


1. Ngọn cây; 2. Buồng hoa (trục);


3. Một khóm hoa.
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Rau sam


1. Dạng chung; 2. Hoa; 3. Quả.
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Rau raêm


Ngọn cây.
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Rau om


1. Ngọn cành mang hoa; 


2. Gốc cây mang rễ; 3. Phần trên của lá với các tuyến tinh dầu.
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Rau ngót


1. Ngọn cây mang hoa;


2. Hoa; 3. Quả; 4. Hạt.
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Rau mương


1. Ngọn cành mang hoa; 2. Hoa.
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Rau muoáng


1. Một đoạn thân mang lá;


2. Bộ nhị; 3. Nhụy.
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Rau mùi tàu


1. Toàn cây; 2. Cụm hoa.

















Trang số: 79/tổng số 79 trang.
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